Giáo án Vật Lý 9                                                                 Năm học 2018 -2019

Chương i :                  điện học
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Ngày soạn:26/8/2018                                                      Ngày dạy: 29/8/2018
Tiết 1 :Bài 1:     Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 

                         vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

 I. Mục tiêu. 

    1. Kiến thức : 


- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.


- Vẽ và sử dụng được đồ thị để biểu thị mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm.


- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

    2. Kĩ năng :


- Mắc mạch điện theo sơ đồ.Sử dụng các dụng cụ đo: vôn kế, ampe kế.


- Kĩ năng vẽ và sử lý đồ thị.

    3. Thái độ :

- Yêu thích môn học. 

II. Chuẩn bị .

     * Giáo viên : Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 SGK, bảng 2 SGK.

      *Mỗi nhóm học sinh: 1điện trở mẫu, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6v, 7 đoạn dây nối.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Giới thiệu chương, ôn lại kiến thức liên quan đến bài học, tạo tình huống học tập.(10p)

* Chương trình SGK vật lý 9 gồm 4 chương.

-Chương I: Điện học.

? chương này giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề gì. 

- H/S đọc trang 3 sách giáo khoa.

* Tình huống học tập 

? Để đo của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần dùng những dụng cụ gì?nêu cách mắc các dụng cụ đó vào mạch điện. 

- gọi 2 học sinh trả lời.

- Yêu cầu 1 H/S đọc mở bài SGK, giáo viên tiến hành thí nghiệm. Thay đổi số pin, yêu cầu học sinh theo dõi độ sáng của đèn.

? Độ sáng của đèn thay đổi như thế nào khi tăng dần số pin? 

H/S trả lời câu hỏi.

GV : vậy CĐDĐ phụ thuộc vào HĐT như thế

 nào ? 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.(15p)

* GV nêu mục đích thí nghiệm 

- Yêu cầu hs quan sát sơ đồ hình 1.1 SGK. Trả lời câu hỏi a, b SGK.

- HS trả lời câu hỏi

- GV chuẩn hoá câu trả lời, phát dụng cụ thí nghiệm.

- Yêu cầu hs mắc mạch điện theo sơ đồ, lưu ý cách mắc dụng cụ đo.

-Hướng dẫn học sinh cách thay đổi HĐT và đo CĐDĐ .

* Lưu ý : sau khi đọc kết quả trên vôn kế và ampe kế ngắt mạch ngay.

- Điền kết quả vào bảng 1 SGK. 

? Trả lời C1 SGK.

Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận.(10p)

-Yêu cầu hs thu thập thông tin SGK 

? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT có đặc điểm gì .

HS: là 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

HS hoạt động cá nhân hoàn thành C2.

* Lưu ý : hướng dẫn học sinh bỏ qua sai lệch. Xác định các điểm, điểm nào quá xa đường thẳng tiến hành đo lại.

_ Thảo luận kết quả theo nhóm trả lời C2.

- Đại diện các nhóm phát biểu kết luận.

Hoạt động 4: Vận dụng.(10p)

 Hs hoạt động cá nhân hoàn thành C3 

* Hướng dẫn hs: xác định U=2.5V trên trục hoành, từ U kẻ song song trục tung cắt đồ thị tại K. Từ K kẻ song song trục hoành cắt trục tung tại I. Đọc trên trục tung giá trị I. 

- Cá nhân hs hoàn thành C4.

Gợi ý: sử dụng kết luận  

_ Thảo luận nhóm trả lời C5.

      CĐDĐ tỉ lệ thuận với HĐT.
	Chương I : Điện học

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

I. Thí nghiệm.

   1. Sơ đồ mạch điện:
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                          A  B

    2. Tiến hành thí nghiệm:

 Khi tăng (giảm) HĐT bao nhiêu lần thì CĐDĐ tăng (giảm) bấy nhiêu lần.

II . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế.

  1. Dạng đồ thị

   I(A)
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                           E

1,2

0,9                   D

0,6             C

0,3        B

  O   1,5   3    4,5  6                 U(V)

2. Kết luận :

  HĐT giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

III. Vận dụng:

C3: U = 2.5V   I = 0.5A

       U = 3.5V   I = 0.7A

C4: 0.125A, 4V, 5V, 0.3A




Hoạt động 5. hướng dần về nhà                                   

- Bài tập về nhà: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sách bài tập.

IV. Rút kinh nghiệm
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       Ngày soạn:06/9/2018                                                      Ngày dạy: 08/9/2018
Tiết 2 :bài 2;     Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

I. Mục tiêu.

    1. Kiến thức:


- Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức điện trở để giải bài tập.


- Phát biểu và viết được hệ thức định luật Ôm.


- Vận dụng được định luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản.

    2. Kĩ năng :


-Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng cácdụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn.


-Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về HĐT và CĐDĐ 

    3. Thái độ :


Cẩn thận , kiên trì trong học tập.

II. Chuẩn bị .


- Kẻ bảng ghi giá trị thương số U/ I

III. Tổ chức hoật động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề(10p)

* KTBC : CĐDĐ chạy qua hai đầu dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn?

- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó có đặc điểm gì?

* ĐVĐ: GV làm thí nghiệm. Đặt vào hai đầu của 2 bóng đèn khác nhau cùng 1 HĐT, liệu CĐDĐ qua chúng có khác nhau không? Tìm hiểu bài mới.

Hoạt động 2: Xác định thông số U/I đối với mỗi dây dẫn.(10p)

- Treo kết quả bảng 1,2 của tiết 1.Yêu cầu HS tính thương số U/I.

-  Thảo luận nhóm hoàn thành C2.

C2: Đối với mỗi dây dẫn sau mỗi lần đo thương số U/I giống nhau. Hai dây dẫn khác nhau thương số U/I khác nhau.

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở(10p)

 - Yêu cầu HS thu thập thông tin SGK và trả lời các câu hỏi:

? Điện trở là gì, kí hiệu như thế nào.

? Tính điện trở của 1 dây dẫn bằng công thức nào.

? Đơn vị điện trở là gì, kí hiệu.

? Khi HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn tăng 2 lần thì điện trở tăng mấy lần vì sao.

    Gợi ý : thế nào được gọi là điện trở. Trị số R = U/I không đổi.

* Ví dụ : HĐT giữa hai đầu dây dẫn là 3V CĐDĐ chạy qua nó là 250mA, tính điện trở của dây(chú ý đơn vị CĐDĐ  )

Yêu cầu HS đổi đơn vị

? Nêu ý nghĩa của điện trở.

Hoạt động 4: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm.(7p)
 Thông báo hệ thức định luật Ôm.

? Phát biểu định luậtÔm.

HS phát biểu

Hoạt động 5 : Vận dụng - củng cố (8p)
? Công thức R = U/I dùng để làm gì. Từ công thức này có thể nói U tăng lên bao nhiêu lần thì R tăng lên bấy nhiêu lần được không , vì sao.

 Yêu cầu HS trả lời C3, C4.

  GV chính xác hoá câu trả lời.

* YC HS đọc ghi nhớ và có thể em chưa biết.

* BVN : bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Chuẩn bị bài thực hành, mẫu báo cáo.


	Bài 2:Điện trở dây dẫn- định luật ôm
I. Điện trở của dây dẫn.

1.Xác định thông số U/I đối với mỗi dây dẫn.

2. Điện trở

a) Khái niệm điện trở:  (SGK)

-(Điện trở của 1 dây dẫn được xác định bằng công thức : R = U/I.

b) Kí hiệu điện trở
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c) Đơn vị điện trở:

Là ôm- kí hiệu (
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  1K( = 1000(
  1M( = 1000000(
d) ý nghĩa của điện trở: 

- Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.

II. Định luật Ôm 

1. Hệ thức định luật

    I = U/R    

  Trong đó: U đo bằng vôn(V)

                   I  đo bằng ampe(A)

                   R đo bằng ôm(()

2. Phát biểu định luật 

 - CĐDĐ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

III. Vận dụng

C3:       R = 12(
             I = 0,5A

             U = ?

HĐT giữa hai đầu tóc đèn là:

  U = I . R = 12. 0,5 = 6(V)

                          §S : U = 6V


Hoạt động 6.  hướng dần về nhà                                   

- BTVN : bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

- Chuẩn bị bài thực hành, mẫu báo cáo.
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       Ngày soạn:10/9/2018                                                     Ngày dạy: 12/9/2018
 Tiết 3 : Bài 3;
Thực hành : Xác định điện trở

Của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm xđ điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế. (Mắc mạch điện, đọc kết quả đo, tính toán rút ra kluận).

2. Kỹ năng:

- Thực hành thí nghiệm xđ điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế. 

3. Thái độ

- Có ý thức chấp hành nghiêm túc các qui tắc sử dụng thiết bị điện trong thí nghiệm, tinh thần hợp tác nhóm.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

-  Danh sách học sinh để theo dõi ý thức của các em trong giờ thực hành dùng cho cả lớp của GV và danh sách dùng cho các nhóm HS.

-  Nghiên cứu bài giúp HS chuẩn bị đồ dùng TN.

2. Học sinh:

-  Mỗi nhóm một dây điện trở chưa biết giá trị.

-  Một nguồn có thể điều chỉnh từ 0 đến 15 V.

-  Một ampe kế GHĐ 3Avà ĐCNN là 0,1A 

-  Một vôn kế GHĐ 15V và ĐCNN là 0,1V.

-  7 đoạn dây nối dài 30cm.
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III. Tiến trình tổ chức dạy- học

1. ổn định tổ chức lớp: (1phút) 

2. Bài mới:

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động1.  (7ph) Nêu mục đích thực hành và trả lời câu hỏi SGK 

GV: Yêu cầu HS

-  Nêu mục đích chung của bài thực hành và mục đích cụ thể của việc thực hành (đo đạc)

- Trả lời các câu hỏi đã chuẩn bị từ  nhà.

HS: Thực hiện yêu cầu của GV, tham gia thảo luận hoàn thiện phần trả lời câu hỏi của mình.

Hoạt động 2. (28ph) Nội dung thực hành.

GV: Yêu cầu HS

- Nêu tên đồ dùng cho bài thực hành

- Cử đại diện lên nhận đồ dùng.

-Tiến hành theo từng bước.

HS: Nhận đồ dùng và tiến hành TN theo hướng dẫn SGK.

- Vẽ sơ đồ, mắc mạch điện, đánh dấu chốt +, - của am pe kế, vôn kế.

- Mắc mạch điện theo sơ đồ.

- Lần lượt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau tăng dần từ 0-> 5V, đọc và ghi các giá trị cđ d ® chạy qua tương ứng với mỗi hđt.

Hoạt động 4. (5ph) Hoàn thành báo cáo thực hành.

- Ghi kết quả vào báo cáo , kiểm tra lại bài thực hành.

- Nộp kết quả thực hành
	I. Chuẩn bị thí nghiệm

1. Mục đích thực hành

Xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế.

(Cụ thể là đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác nhau đặt vào hai đầu dây dẫn sau đó tính điện trở R cho từng trường hợp dựa vào công thức)

2. Trả lời câu hỏi (vào báo cáo thực hành)

a) Công thức tính điện trở
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b) Muốn đo HĐT giữa hai đầu dây dẫn cần dùng vôn kế mắc song song với dây dẫn cần đo.

c) Muốn đo cường độ dòng điện cần dùng am pe kế mắc nối tiếp với vật dẫn cần đo.

II. Nội dung thực hành

B1. Vẽ sơ đồ mạch điện- hình 1.1

B2. Mắc mạch điện theo sơ đồ.

B3. Đo cường độ dòng điện ứng với các hiệu điện thế khác nhau.

B4. Hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK gồm:

a) Tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.

b) Tính giá trị trung bình cộng của điện trở.

c) Nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau (nếu có) của các trị số điện trở trong mỗi lần đo.




Hoạt động . Củng cố: (4 phút )

 GV: Thu bài, nhận xét ý thức và kết quả thực hành.

 Giới thiệu phần có thể em chưa biết: Ngoài cách trên người ta còn có thể đo điện trở bằng ôm kế hoặc đồng hồ vạn năng.

Hoạt động . Hướng dẫn về nhà : ( 1phút)

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập trong SBT

-  Xem trước bài sau: Đoạn mạch nối tiếp, xem kĩ phần đồ dùng TN

IV. Rút kinh nghiệm
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      Ngày soạn:14/9/2018                                                     Ngày dạy: 15/9/2018
Tiết 4 : bài 4 : Đoạn mạch nối tiếp

I. Mục tiêu.

   1. Kiến thức:


- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : Rtđ = R1  + R2 và hệ thức   U1/U2 = R1/R2 từ các kiến thức đã học.


- Mô tả được cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết.


- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp.

   2. Kĩ năng :


- Kĩ năng thực hành sử dụng các dụng cụ đo điện : vôn kế , ampe kế.


- Kĩ năng bố trí, tiến hành thí nghiệm. Suy luận lôgic.

   3. Thái độ:


- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị


- 3 điện trở mẫu 6(, 10(, 16(.


- 1 ampe kế GHĐ 3A ĐCNN 0,1V. 1 vôn kế GHĐ 5V và ĐCNN 0,1V.


- 1 nguồn điện 6V. 1 công tắc. 7 đoạn dây dẫn.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập.(5p)

* Kiểm tra: - Phát biểu và viết biểu thức của định luật ôm ?

   - Chữa bài tập 2.1 SBT

* Trong phần điện đã học ở lớp 7, chúng ta đã rìm hiểu về đoạn mạch nối tiếp. Liệu có thể thay thế hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi không ? Bài mới

Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức liên quan đến bài mới.(5p)

Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp 

? CĐDĐ qua mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào với  CĐDĐ  mạch chính.

? HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với HĐT giãư hai đầu mỗi đèn .

Hoạt động 3 : Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. (7p)

  Từng HS trả lời C1.

* Gợi ý: 2 điện trở có mấy điểm chung , suy ra cách nhận biết. 

C1: các điện trở và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

GV thông báo hệ thức 1, 2 vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp.

Yêu cầu HS đọc và trả lời C2.

* Gợi ý:  Từ hệ thức định luật Ôm( U1 = ?

 U2 = ?

Lập tỉ số    U1/ U2 = ?    Trong đoạn mạch nối tiếp CĐDĐ có đặc điểm gì ?

Hoạt động 4 : Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.(15p)

 Yêu cầu HS thu thập thông tin SGK trả lời câu hỏi :

   - thế nào là điện trở tương đương của một đoạn mạch?

   - GV nhắc lại về điện trở tương đương và giới thiệu điện trở thành phần.

* Hướng dẫn HS cây dựng công thức 4

? Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U, U1, U2 .

? Theo định luật Ôm U, U1, U2 được xác định như thế nào.

 - Viết lại hệ thức (* ) theo I, R tương ứng. 

 Thảo luận nhóm rút ra kết luận.

Hoạt động 5: Vận dụng  - củng cố.(11p)

  - Tổng kết bài qua phần ghi nhớ. Gọi 1 số HS đọc ghi nhớ.

  Yêu cầu HS đọc và trả lời C4.

? Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nối tiếp.

  - Hoạt động cá nhân hoàn thành C5. Lưu ý phần mở rộng.


	Bài 4 :Đoạn mạch nối tiếp

I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.

  1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7.

   I = I1 = I2  
    U = U1 + U2

C2:  I = U/R  ( U =  I R

Vì  R1 nt R2 nên I1 = I2 =I 

Mặt khác  U1 = I1 R1             U2 = I2 R2
=> 
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II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.

  1. Điện trở tương đương.

[image: image281.png]


     

  2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

 Rt® =  R1 +  R2  (4)   

  3. Kết luận 

      Điện trở tương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần.

 


Hoạt động . Hướng dẫn về nhà : ( 1phút)

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập trong SBT
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-  Xem trước bài sau: Đoạn mạch song song, xem kĩ phần đồ dùng TN
Ngày soạn:17/9/2018                                                                     Ngày dạy: 19/9/2018
                          Tiết 5: Bài 5: Đoạn mạch song song

I. Mục tiêu.

   1. Kiến thức:


- Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và hệ thức : I1/ I2 =  R1/ R2  Từ các kiến thức đã học.


- Mô tả được cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết.


- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập vầ đoạn mạch song song.

   2. Kĩ năng:


- Kĩ năng thực hành sử dụng các dụng cụ đo điện: vôn kế, ampe kế.


- Kĩ năng bố trí, tiến hành lắp ráp thí nghiệm .


- Kĩ năng suy luận.

   3. Thái độ :


- Vận dụng giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế.


- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị.

   * Giáo viên 


- Mắc mạch điện theo sơ đồ H5.1 SGK

   
- 3 điện trở mẫu, trong đó có 1 điện trở là điện trở tương đương của hai điện trở kia khi mắc song song.


- 1 ampe kế có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A


- 1 vôn kế có GHĐ 15V và ĐCNN 0,1V

- 1 nguồn điện. 

- 1 công tắc.

- 9 đoạn dây dẫn.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập.(5p)

* KTBC: Phát biểu ghi nhớ đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp .

- chữa bài tập 4.1

* ĐVĐ: Yêu cầu 1 HS đọc phần in nghiêng SGK ( bài mới.

Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức (5p)

 Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song, HĐT và CĐDĐ của mạch chính có mối quan hệ ntn với HĐT và CĐDĐ của các mạch rẽ?

Hoạt động 3: Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. (7p) 

  Yêu cầu HS đọc và trả lời C1.

C1:   R1 m¾ song song víi R2.

? Hai điện trở có mấy điểm chung.

? HĐT và CĐDĐ của đoạn mạch này có đặc điểm gì. 

- HS thảo luận nhóm CM hệ thức 3.

* Gợi ý : - Viết hệ thức định luật Ôm?

  - Trong mạch song song U có gì đặc biệt ?

  ( lập tỉ số   I1/ I2  = ? 

Hoạt động 4: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.(10p)

    Hướng dẫn HS sử dụng kiến thức đã học để xây dựngcông thức (7)

Hoạt động 5: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra (7p)

 Gvy/c Hs biễu diễn thí nghiệm kiểm tra.

 HS theo dõi và rút ra kết luận

Hoạt động 6: Vận dụng - củng cố(13p)

Yêu cầu HS trả lời C4.

- C4.

- Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

-  Sơ đồ mạch điện như hình 5.1

-  Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn  được mắc vào hiệu điện thế đã cho (mạch vẫn kín).

- Hướng dẫn HS làm phần 2 C5.

* Yêu cầu HS nhắc lại nội dung cần nhớ 

 - Đọc có thể em chưa biết.
	Đoạn mạch song song 

I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

  1. Nhớ lại kiến thức lớp 7.

              I = I1 + I2  
               U = U1 = U2

C2: I = U/R      I1 = U1/R1      I2 = U2/R2      

     I1/ I2  = U1 R2 / U2/R1          

Trong đoạn mạch song song ta có:

                U = U1 = U2

  ( I1/ I2  = R2/ R1
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

  1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắ song song.

            1/ Rt® = 1/ R1 + 1/ R2 

  2. Thí nghiệm kiểm tra.

   Hs tiến hành thí nghiệm
 3. Kết luận.

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở  mắc song song: 
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III. Vận dụng 

C5. 

R12 = 
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Hoạt động . Hướng dẫn về nhà : ( 1phút)

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập trong SBT
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    Ngày soạn:20/9/2018                                                             Ngày dạy: 22/9/2018
        tiết 6 :    bài 6:         Bài tập vận dụng định luật Ôm(tiết 1)
I. Mục tiêu.

  1. Kiến thức 


- Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất 3 điện trở.

  2. Kĩ năng 


- Giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải.


- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.


- Sử dụng đúng các thuật ngữ.

  3. Thái độ


- Cẩn thận, trung thực.

II. Chuẩn bị.

    * GV : Bảng phụ trình bày các bước giải bài tập1+2 sgk.

+ Bước 1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài, 
+ Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng cần tìm.

+ Bước 3: Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán.

+ Bước 4: Kiểm tra kết quả, trả lời.

   * HS : Ôn lại kiến thức liên quan, chuẩn bị bài tập ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Hoạt đông 1: Kiểm tra - Hệ thống lại kiến thức. (10p)

 Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi :

- Hệ thức định luật Ôm?

- Mối liên hệ giữa I mạch chính và I qua các điện trở thành phần đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?

- Mối liên hệ của U giữa hai đầu mạch chính với U giữa hai đầu các điện trở thành phần đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mác nối tiếp, song song?

- Các hệ thức tỉ lệ trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?

Hoạt động 2: Bài tập (34p)
Bài 1:                        

Gọi 1 HS đọc đề bài , yêu cầu HS tóm tắt đề bài. 

(?)Am pe kế , vôn kế đo giá trị cđdđ, hđt của đoạn nào 

(?)Biết I,U tính Rtđ như thế nào 

(?)Biết Rtđ, R1 tìm R2 như thế nào

Thảo luận nhóm tìm cách giải khác đối với phần b

 U1=I R1= 2,5 (V)

 U2=U - U1 = 3,5 (V)

 R2 = U2/ I2 = 7(()

Bài 2:                       

 Yêu cầu HS phân tích mạch điện và tóm tắt .

? Các ampe kế đo cđdđ chạy qua đoạn nào.

* Gợi ý :

? Trong mạch // hđt giữi 2 đầu đm liên hệ ntn với hđt thế 2 đầu mạch rẽ UAB= U1 = U2

Biết  I1 , R1 xác định U1( UAB 
? R2 xác định bằng ct nào . R2 = U2/ I2 

Biết I1 , I tìm I2  ntn 

 
	  Bài 6 .     Bài tập vận dụng định luật Ôm 

I. Ôn lại kiến thức.

II. Bài tập vận dụng.

 Bài 1:                        Giải 

R1 nt R2                    Từ ®l Ôm          

R1=1(()         I = U/ Rt® ( Rt® = U/I 

U = 6(V)         Điện trở tương đương  

I = 0,5 (A)       của đoạn mạch là :

Rt® = ?             Rt® = U/I = 6/ 0,5 

R2 = ?                          = 12(() 

                     b, R1 nt R2 

        Ta cã : Rt® = R1 + R2 
   ( R 2 = Rt® - R1= 12-5 =7(()

                  §S :Rt® = 12(, R 2 = 7(
Bài 2:                       Giải 

R1= 10          a,    Vì R1 // R2 ( h®t giữa 2 

I1 = 1,2 (A)           đầu AB là :

I  = 1,8 (A)         UAB = U1 = I1R1 = 12(V)

R1// R2           b, c®d®  qua R2 là :

a, UAB = ?          I2 = I -I1 =0,6(A)

b, R2 = ?        điện trở R2 là :  R2 = U2/ I2
                            R2= 12/0,6 = 20 (()       

                      §S: UAB = 12V;R2= 20 (      




Hoạt động . Hướng dẫn về nhà : ( 1phút)

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập6.1-6.5 trong SBT

IV. Rút kinh nghiệm

            Ngày soạn:25/9/2018                                                      Ngày dạy: 26/9/2018
        tiết 7 :    bài 6:         Bài tập vận dụng định luật Ôm(tiết 2)

kiểm tra 15 phút
I. Mục tiêu.

  1. Kiến thức 


- Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất 3 điện trở.

  2. Kĩ năng 


- Giải bài tập vật lí theo đúng các bước giải.


- Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.


- Sử dụng đúng các thuật ngữ.

  3. Thái độ


- Cẩn thận, trung thực.

II. Chuẩn bị.

    * GV : Bảng phụ trình bày các bước giải bài tập3 và bài tập bổ sung 6.5 sbt
+ Bước 1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có)

+ Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng cần tìm.

+ Bước 3: Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán.

+ Bước 4: Kiểm tra kết quả, trả lời.

   * HS : Ôn lại kiến thức liên quan, chuẩn bị bài tập ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Hoạt đông 1: Kiểm tra - Hệ thống lại kiến thức. (5p)

 Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi :

- Hệ thức định luật Ôm?

- Mối liên hệ giữa I mạch chính và I qua các điện trở thành phần đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?

- Mối liên hệ của U giữa hai đầu mạch chính với U giữa hai đầu các điện trở thành phần đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mác nối tiếp, song song?

- Các hệ thức tỉ lệ trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, song song?

Hoạt động 2: Bài tập (15p)
Bài 3:                        

Gọi 1 HS đọc đề bài , yêu cầu HS tóm tắt đề bài. 

 Bài 3 :                         

- Treo đề bài bảng phụ y/c hs pt mạch để tóm tắt .

Mạch gồm 2 đoạn AM nt MB . Đoạn AM có 1 đt MB có 2 đt mắc //

? RAB xác định ntn  RAB = RAM + RMB

? RMB  Xác định ntn

Muốn xác định I2, I3= ?  phải tìm UMB .

 * Thảo luận tìm cách giải khác                

  Bài tập bổ sung (7ph)
Bài 6.5 SBT:
-Treo bảng phụ đề bài 
 -Yêu cầu hs đọc bài tóm tắt bài?
- Hãy phân tích bài tập lập kế hoạch giải và tiến hành giải?
Gọi hs lên bảng trình bày vẽ sơ đồ các trường hợp có thể có
	  Bài 6 .     Bài tập vận dụng định luật Ôm 

I. Ôn lại kiến thức.

II. Bài tập vận dụng.
Bài 3 :                         Giải 

R1nt (R2//R3)   Điện trở tương đương đoạn                            

R1 = 15 (()            mạch MB 

R2= R3 =30(()      RMB = R2R3/ R2+R3 

Uab= 12(V)                    = 900/60= 15(()
Rt®= ?                 RAB = RAM + RMB
I1,I2, I3= ?                 = 30 (

                  b, C§D§ qua R1
           I1 = IAB  = UAB /RAB = 12/30 = 0,4(A)

        Hđt giữa hai đầu R1
       U1 = I1R1= 0,4. 15= 6 (V)

( U MB = UAB - U1 = 6 (V)

 I2 = UMB / R2 = 6/30 = 0,2 (A) 

  I3 = UMB / R2 = 6/30 = 0,2 (A) 

§S   :   RAB = 30 ((),      I1= 0,4(A),               I2=I3=0,2 (A) 

§S:RAB = 30 (()  

      I1 = 0,4(A);I2 =  I3 = 0,2 A

* Bài tập bổ sung:

Bài 6.5 sbt
Giải: a. Vì ba điện trở có giá trị bằng nhau R=30(() nên chỉ có thể mắc mạch điện theo 3 cách sau:
Cách 1: 3 điện trở nối tiếp nhau 
Cách 2: 3 điện trở song song

Cách 3: (R nt R)//R

Cách 4: (R//R) nt R
b. TÝnh Rt®

Cách 1: Rt® = 3R= 90(()  
Cách 2:Rt® = R/3= 10(()
Cách 3:Rtđ= 
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Hoạt động . Hướng dẫn về nhà : ( 3phút)

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập 6.6-6.11trong SBT

Kiểm tra 15 ph
 Đề bài:  cho ba điện trở R1= 1( : R2= 2(:  R3= 3(  . Có bao nhiêu cách ghép thành bộ ba điện trở trên để có điện trở tương đương khác nhau? Vẽ sơ đồ và tính giá trị điện trở tương đương trong từng trường hợp?
Biểu điểm : có tất cả 8 cách ghép 
1.R1nt R2nt R3
                                            6.   (  R1nt R2)// R3
2.R1// R2// R3
                                            7.   (  R1nt R3)// R2
3.R1nt (R2// R3)
                                             8.  (  R2nt R3)// R1
4.R2nt (R1// R3)

5.R3nt (R1// R2)

HS vẽ đúng mỗi sơ đồ, cho 0,75đ x 8 = 6đ
HS tính đúng điện trở tương đương của mỗi sơ đồ , cho 0.5 x 8 = 4đ
Ngày soạn:28/9/2018                                                      Ngày dạy: 29/9/2018
Tiết 8: Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 

I . Mục tiêu.

  1- Kiến thức 


- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài , tiết diện , và vật liệu làm dây dẫn


- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài , tiết diện , vật liệu làm dây dẫn )


- Suy luận và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài 


- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

   2- Kĩ năng 


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn .

   3 - Thái độ 


- Trung thực có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm  

II . Chuẩn bị.

  - Ba điện trở giống nhau loại 6
[image: image21.wmf]W


  - Nguồn điện , khoá K , dây nối 

  - Vôn kế  , Ampe kế 

  - Bảng phụ bảng 1 SGK 

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	* Hoạt động 1 (5p) Tạo tình huống học tập 

Các em đã biết đối với mỗi dây dẫn thì điện trở là không đổi . Vậy điện trở mỗi dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào bản thân dây dẫn đó ?( Bài mới 

* Hoạt động 2 : (15p)Tìm hiểu về công dụng của dây dẫn và các loại dây dẫn .

 (?) Dây dẫn được dùng để làm gì . VD

(?) Dây dẫn thường được làm bằng những vật liệu nào .

(?) Các dây dẫn có điện trở không .Vì sao .

 -Yêu cầu Hs quan sát hình 7.1 chỉ ra những điểm khác nhau ở các cuộn dây .

 (?) Điện trở các dây dẫn này có như nhau hay không và yếu tố nào ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn .

(?) Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố thì phải làm như thế nào .

- HS trả lờiĐể xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố nào đó . Cần giữ nguyên các yếu tố khác , thay đổi yếu tố cần kiểm tra sau đó đo điện trở các trường hợp .

* Hoạt động 3 (15p) Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn .

(?) Nêu dự kiến để kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài dây dẫn .

-Yêu cầu Hs đọc và thảo luận theo nhóm để trả lời C1

C1: Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R, Dây dẫn dài 3l có điện trở 3R 

 - Để kiểm tra dự đoán  ( Thí nghiệm 

(?) Nêu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm --Treo bảng 1

-GV tiến hành thí nghiệm , yêu cầu Hs theo dõi ghi kết quả đo U và I 

-Tính R trong từng trường hợp .

-Điền bảng phụ .

 (?) Từ kết quả thí nghiệm rút ra kết luận gì về mqh giữa điện trở và chiều dài dây dẫn .  

Hoạt động 4 (5p): Củng cố và vận dụng .

 -Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân hoàn thành C2,C3.

* Gợi ý C3 : Dùng ĐL Ôm tính điện trở cuộn dây . Sau đó tính chiều dài cuộn dây dựa vào phần cho biết .

- Yêu cầu Hs đọc có thể em chưa biết 

- Ghi nhớ SGK 


	Bài 7 : Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 

I . Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong các yếu tố khác nhau 

- Chiều dài dây dẫn 

- Tiết diện của dây 

- Chất liệu làm dây

II . Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

1. Dự kiến cách làm 

-Đo diện trở của các dây có cùng tiết diện , làm từ cùng 1 vật liệu nhưng chiều dài khác nhau .

2. Thí nghiệm kiểm tra

* Kết luận :

-Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây 

III . Vận dụng 

C2:Khi thay dây dẫn ngắn bằng dây dẫn dài nghĩa là R tăng , theo ĐL Ôm 

 I ~ 1/ R ( CĐDĐ qua đèn giảm ( đèn sáng yếu hơn .

C3 : 

Cho biết .                 Giải 

U = 6 V          Điện trỏ cuộn dây là .

I = 0,3 A          R =U / I = 20(() 

l1 = 4m           Chiều dài cuộn dây là.

R1 = 2 (         l = 20 / 2 . 4 = 40 (m)

l =? 


Hoạt động . Hướng dẫn về nhà :

-  Học bài vở ghi, SGK, làm bài tập C4 và bài tập trong SBT
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Ngày soạn:02/10/2018                                                          Ngày dạy: 03/10/2018
Tiết 9 :Bài 8:  Sự  phụ thuộc của điện trở vào tiết diện  dây dẫn 

I . Mục tiêu.

  1- Kiến thức 


-Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .


- Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây .


- Nêu được điện trở cảu các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .

 2- Kĩ năng 


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn .

 3 - Thái độ 


- Trung thực có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm  

II . Chuẩn bị.

- 3điện trở giống nhau 
- Khoá K , dây dẫn , nguồn điện 

-Vôn kế , ampe kế 

- Kẻ bảng phụ bảng 1 .

III. Tiến trình dạy học. 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề(8p) 

GV Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? . Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào? . Chữa bài tập 7.2 SBT

- Mở bài yêu cầu Hs đọc phần in nghiêng SGK ( Bài mới .

Hoạt động 2 : Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây .(15p)
GV  Muốn kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện thì phải giữ nguyên yếu tố nào và thay đổi yếu tố nào .

HS xét sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn thì phải sử dụng dây dẫn có tiết diện khác nhau và chiều dài, vật liệu như nhau

 - Hs theo dõi sơ đồ 8.1 hoàn thành C1   
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- Gv giới thiệu các điện trở R1 ,R2 , R3 trong 8.2 yêu cầu Hs thực hiện C2

Các nhóm thảo luận C2 . Ghi kết quả dự đoán của nhóm mình lên bảng.

C2

- Tiết diện tăng gầp hai lần thì điện trở giảm hai lần 
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 EMBED Equation.3  [image: image27.wmf]2
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- Tiết diện tăng gầp ba lần thì điện trở giảm ba lần
[image: image28.wmf]=
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 EMBED Equation.3  [image: image29.wmf]3
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- Đối với dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu, nếu tiết diện của dây tăng lên bao nhiêu lần thì thì điện trở của nó nhỏ hơn bấy nhiêu lần.

Hoạt động 3 :Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán(15’)

- Nêu dụng cụ cần thiết và cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra .

- Mắc mạch như h 8.1 

Hs theo dõi và ghi kết quả thí nghiệm vào bảng kẻ sẵn .

-HS Tính giá trị điện trở qua thí nghiệm .

GV cho HS so sánh tỉ số 
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HS so sánh

 -Từ kết quả thí nghiệm rút ra kết luận  

Hoạt động 4 : Củng cố -Vận dụng (6p)

 - Hs hoạt động cá nhân làm C3 , C4

 C3 Điện trở của day thứ nhất lớn gấp ba lần điện trở dây thứ hai

C4 
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- Gợi ý làm C5 , C6 .

Yêu cầu 1 Hs khá chữa sau khi gợi ý 

- Hs đọc có thể em chưa biết .

- Yêu cầu 1 vài Hs đọc ghi nhớ .

-Phát biểu lại ghi nhớ của bài học 

	I . Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn . 

 Điện trở tương đương của R2 và R3 là
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 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]3
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II . Thí nghiệm kiểm tra 

* Kết luận : 

- Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .

III. Vận dụng 

C5- Dây thứ hai có chiều dài l2= 
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 nên có điện trở nhỏ hơn 2 lần . Đồng thời có tiết diện S2 = 5 S1 nên có điện trở nhỏ hơn 5 lần ( Dây thứ hai có điện trở nhỏ hơn 10 lần so với dây 1 

 R2 = 
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* Hoặc : Xét 1 dây cùng loại dài 

l2 = 50 m = 
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Ngày soạn:04/10/2018                                                        Ngày dạy: 06/10/2018
 Tiết 10 :        Bài 9:      Sự phụ thuộc của điện trở 

      vào vật liệu làm  dây dẫn

I . Mục tiêu.  

 1- Kiến thức


- Nắm được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài , tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau 


- So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng .


- Vận dụng công thức  R = ( l/ S để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại .

 2- Kĩ năng


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.


- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.

 3- Thái độ 


-Trung thực , có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm

II . Chuẩn bị. 

- 3 dây điện trở cùng chiều dài , tiết diện , làm từ các chất khác nhau 

- Nguồn điện , khoá K , dây dẫn , vôn kế , ampe kế 

III. Tiến trình dạy học. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8p)

GV Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 * Đặt vấn đề như SGK 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (15p)

- Yêu cầu Hs trả lời C1 

- HS Thảo luận nhóm , vẽ sơ đồ mạch điện để xác định điện trở của dây dẫn 

- Hướng dẫn Hs lập bảng ghi kết quả thí nghiệm 

- Yêu cầu Hs tiến hành thí nghiệm 

Gv theo dõi giúp đỡ 

- Từ kết quả thí nghiệm yêu cầu Hs nhận xét và rút ra kết luận .

- Hs nhận xét và rút ra kết luận .

Hoạt động 3. Tìm hiểu về điện trở suất (5p)

-Yêu cầu Hs đọc phần 1 SGK 

- HS đọc phần 1 SGK

- Gv thông báo về điện trở suất .

Giới thiệu bảng điện trở suất .

* Lưu ý : (AG = 1,6 .10-8(m 

1 dây dẫn hình trụ bằng bạc dài 1m S= 1m2 có điện trở 1,6. 10-8( 

Yêu cầu Hs giải thích ý nghĩa 1 vài giá trị tương tự .

-- HS trả lời

Hoạt động 4: Xây dựng công thức tính điện trở(7p) 

- GV Yêu cầu Hs tự thực hiện C3 ( Xây dựng công thức tính điện trở 

* Gợi ý : - Lưu ý về sự phụ thuộc R váo l

               - Lưu ý về sự thuộc R vào S  

 - GV Yêu Hs nêu đơn vị đo đại lượng có mặt trong công thức .

Hoạt động 5 : Vận dụng - Củng cố(9p) 

- Hướng dẫn Hs sử dụng công thức điện trở và bảng giá trị điện trở suất để giải bài tập C4,và BT 9.1, BT9.2 sbt
- Đọc có thể em chưa biết , nhắc lại ghi nhớ 
	Bài 9 :

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn 

I. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn .

C1: 

1. Thí nghiệm .

 Bảng kết quả thí nghiệm 

Chất liệu dây dẫn 

Chiều dài dây dẫn 

Tiết diện dây dẫn 

Điện trở của dây dẫn 

Pheroniken

Constantan

2. Kết luận 

- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn .

II . Điện trở suất - Công thức điện trở 

1. Điện trở suất .

- Kí hiệu ((rô)

- Đơn vị : (m (Ôm mét)

C2 . Dây constantan

1m ( 1m2 có điện trở 0,5.10-6(
dây dài 1m tiết diện 1mm2( tiết diện giảm 1000000 lần ( R = 0.5 (  

2. Công thức điện trở 

C3.

3. Kết luận 

                                R = (l/S 

III . Vận dụng 

      S =(R2




Hoạt động 6 Hướng dẫn về nhà(1p) HS khá giỏi làm c5 ,c6 sgk. làm bài tập  9.3( 9.6  trong SBT
Ngày soạn:  08/10/2018                                                         Ngày dạy: 10/10/2018
Tiết 11.       Bài 10.    Biến trở - điện trở dùng trong kĩ thuật 
I . Mục tiêu.

 - Nêu được biến trở là gì và nêu đươc nguyên tắc hoạt động của biến trở .

 - Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 

 - Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật .

II. Chuẩn bị .

- Các loại biến trở.

- 1 nguồn , 1 khoá , 7 dây dẫn , 1 đèn , 1 biến trở con chạy

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Kiểm tra - Đặt vấn đề (7p)

(?) Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào, theo em có những cách nào để thay đổi điện trở của dây dẫn? .

+ Thay đổi chiều dài 

+ Thay đổi tiết diện dây .

 Trong 2 cách này theo em cách nào dễ thực hiện được 

 Khi thay đổi chiều dài ( R thay đổi (  điện trở có thể thay đổi trị số được gọi là biến trở ( Bài mới 

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở (10')
- Yêu cầu Hs quan sát mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.Biết dây AB là dây dẫn có điện trở suất lớn.
C1 ? khi dịch chuyển con chạy C về phía B thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào ? vì sao ?

C2 ? Khi dịch chuyển  C về phía A thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào ?
GV giới thiệu :

Dụng cụ có chức năng như  trong mạch điện trên gọi là biến trở. trong thực tế để thay đổi được cường độ trong phạm vi lớn thì dây dẫn AB sẽ dài để có điện trở lớn. 

C3? Thảo luận đề xuất các phương án làm gọn dây dẫn AB và con chạy C mà vẫn giữ nguyên được tính chất mạch điện ?

Hướng hs đưa ra được các cách thu gọn như hình 10.1 sgk

C4 ?Để có thể thay đổi được điện trở của biến trở thì cần lưu ý gì khi mắc biến trở ?
  * Hoạt động 3 : Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện (15')

 Gv mắc mạch như sơ đồ h 10.3 yêu cầu Hs vẽ sơ đồ mạch điện 

- Đóng mạch điện và dịch chuyển con chạy 

* Lưu ý : Dịch chuyển chẹ nhàng tránh mòn chỗ tiếp xúc .

 Thực hiện TN theo yêu cầu và trả lời C6 

GV: Biến trở là gì và có thể dùng làm gì?
HS: Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

 Hoạt động 4 : Nhận dạng hai loại điện trở dùng trong kĩ  thuật (9')

Gợi ý Hs trả lời C7 

 - Nếu lớp than rất mỏng thì các lớp này có tiết diện nhỏ hay lớn 

 - Khi đó tại sao lớp than lại có R lớn . 

- GV Đề nghị Hs quan sát h 10.4 a và vòng màu điện trở ở bìa 3.

 * Hoạt động 5 : Vận dụng - Củng cố(4p) 

- Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân hoần thành C10 

- Hướng dẫn cách xác định R dựa vào vòng màu .

- Củng cố mội dung chính ( nắm vững ghi nhớ . 

* Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà(1p)

- Học bài.

- Bài tập về nhà làm bài tập trong SBT
	 HS đưa ra các ý kiến trả lời.
Bài 10 : Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật 

I. Biến trở .

1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở 


[image: image42]
C1: Khi dịch chuyển C về phía B bóng đèn sáng mạnh hơn. vì điện trở của mạch giảm nên cường độ dòng điện qua đèn tăng.
C2: khi dịch chuyển C về phía A thì độ sáng đèn tăng vì điện trở mạch tăng, cường độ dòng điện giảm do đó  bóng đèn sáng yếu hơn.
HS  thảo luận các phương án làm gọn dây dẫn AB 

HS tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của các loại biến trở như hình 10.1 sgk
C4: Phải mắc một chốt với C , chốt còn lại nối với A hoặc B.
2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện 

C5 : 
[image: image43]
* Kết luận : Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch 
II. Các điện trở dùng trong kĩ thuật 

III. Vận dụng

C9

C10

C4 . Khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi l của phần cuộn dây có dđ chạy qua do đó làm thay đổi điện trở của biến trở .




Ngày soạn:12/10/2018                                                        Ngày dạy: 13/10/2018
Tiết 12:       bài 11.    bài tập vận dụng định luận ôm 

   và công thức tính điện trở của dây dẫn 
I. Mục tiêu.  

  1. Kiến thức : HS Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của đây dẫn để tính được các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.

  2. Kĩ năng : Phân tích tổng hợp kiến thức.



Giải bài tập theo đúng các bước giải.

  3. Thái độ : Trung thực, kiên trì.

II. Chuẩn bị.
- Giáo án bài giảng, dụng cụ bài dạy.

- HS: Tìm hiểu bài ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt đông 1: Kiểm tra - Hệ thống lại kiến thức. (5p)

 - ?Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S, điện trở xuất ( thì có điện trở R tính bằng công thức nào?

 - ?Từ công thức phát biểu mối quan hệ giữa điện trở với các đại lượng đó.

 -? Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm, giải thích kí hiệu và ghi rõ đơn vị từng đại lượng có mặt trong công thức.

Hoạt động 2: Bài tập(22p)

Bài tập 1
Gọi 1 HS đọc đề bài , yêu cầu HS tóm tắt đề bài. 

- Suy nghĩ thảo luận nhóm về hướng giải.

GV Gợi ý:

- Để tìm được cường độ dòng điện qua dây dẫn thì phải tìm được đại lượng nào?

- áp dụng công thức nào để tính điện trở đối với dây dẫn theo dữ liệu đã cho?

- Từ đó tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. 

 1 HS lên bảng chữa, cả lớp trình bày vở.

GV : Bài này cần áp dụng 2 công thức đó là công thức định luật Ôm và công thức điện trở. 

Giải bài 2

Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, tìm cách giải.

GV Gợi ý: đèn và biến trở mắc với nhau như thế nào?

- Để đèn sáng bình thường thì CĐ D § qua đèn và biến trở phải = ?

- áp dụng định luật nào để tính Rtđ của mạch và tinh hs R2 ?

* Lưu ý HS cách tính luỹ thừa của 10 khi tính toán phần b.

Giải bài 3

- Yêu cầu HS đọc và phân tích đầu bài để xác định các bước làm.

- Cá nhân HS làm bài 3, nếu gặp khó khăn yêu cầu tự đọc gợi ý SGK.

- Gọi HS lên bảng chữa, cả lớp nhận xét.

GV nhận xét , sửa lỗi nếu có.

Hoạt động 3 : Củng cố(2p) 

- Tóm tắt lại trình tự giải bài tập vật lý.

- Các dạng bài cơ bản, cách phân tích mạch điện.

Hoạt động 4. Hướng dẫn về nhà(1p)
- BVN : sách bài tập 

	Bài 6 .Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức điện trở của dây dẫn
I. Ôn lại kiến thức.

  HS tự hệ thống kiến thức cũ về định luật ôm và công thức  điện trở

II. Bài tập vận dụng.

 Bài 1:                        

l = 30m

S = 0.3 mm2 = 0,3.10-6mm2
( = 1,1.10-6 (m

U = 220v

I = ?

Giải

Điện trở của dây Nicrom là

ADCT : R = (l/s thay số

R = 1,1.10-6.30/ 0,3.10-6 = 110(()

dòng điện chạy qua dây dẫn là

ADCT định luật Ôm  I = U/ R 

Thay số  I = 220/110 = 2(A)

                §S: 110(, 2A
Bài 2:

R1 nt R2 

R1= 7,5 ( , I = 0,6A ; U = 12V

a, R2 = ?

b, Rb = 30(; S = 1mm2 = 10-6m2 

 ( = 0,4.10-6 (m

 l = ?

Giải

a. Phân tích mạch điện R1 nt R2 .

Vì đèn sáng bình thường do đó 

I1 = 0,6A ; R1 = 7,5 ( . Ta có I1 = I2 = I = 0,6 (A)

 ADCT : R =  eq \s\don1(\f(U,I))  =  eq \s\don1(\f(12,))
  = 20(
Mà R = R1 + R2 ( R2 = R- R1 

                 R2 = 20 - 7,5 = 12,5 ((). 

b. chiều dài dây làm điện trở là

 ADCT       R =  (l))eq \s\don1(\f(,S))
 ( l= ())eq \s\don1(\f(RS,))
 = 75 (m)

§S : 12,5(. 75m.

Bài 3

a) Điện trở tương đương Req \l(\o\ac( ,12)) là

    Req \l(\o\ac( ,12)) =   ,1))eq \s\don1(\f(RReq \l(\o\ac( ,2)),Req \l(\o\ac( ,1))+Req \l(\o\ac( ,2))))
 = 360 (()

 Điện trở của dây dẫn Req \l(\o\ac( ,d)) là   

 Req \l(\o\ac( ,d)) = (l))eq \s\don1(\f(,S))
 =   -8.200))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(0,2.10-6))))
 =17 (()

Điện trở tương đương của đoạn mạch MN là

Req \l(\o\ac( ,12)) + Req \l(\o\ac( ,d)) = 360 + 17 = 377(()

b) Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chính là

I = I1 =  U/ R = 220/377 =  0,58 (A)

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là

U1 = U2 =  I1 .Req \l(\o\ac( ,12)) =0,59. 360 = 210 (V)     

                §S: 377(; 210 V    


Bài tập về nhà :11.1-11.5 sbt
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Ngày soạn: 16/10/2018                                                               Ngày dạy: 17/10/2018
Tiết 13 : Bài 12.  Công suất điện

I. Mục tiêu.

  1. Kiến thức

   - Nêu được ý nghĩa số Oát ghi trên dụng cụ điện.

   - Vận dụng được công thức P = UI để tính được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.

  2. Kĩ năng

   - Thu thập thông tin

  3. Thái độ

   - Trung thực , cẩn thận, yêu thích môn học.

   - có ý thức sử dụng các dụng cụ điện một cách tốt nhất

II. Chuẩn bị.

   - Thiết bị thực hành như hình 12.1 , 12.2 SGK.

   - Bảng phụ bảng 1 SGK.

III. Tiến trình dạy học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập(5p)
- Bật công tắc 2 bóng đèn 220V - 100W và 220V - 25W. Gọi HS nhận xét độ sáng của 2 bóng đèn.

( Các dụng cụ điện khác như quạt điện, nồi cơm điện, bếp điện cũng hoạt động mạnh yếu khác nhau. Vậy căn cứ vào đâu để xác định mức độ mạnh yếu khác nhau này? 

( Bài mới.

Hoạt động 2: Tìm hiểu công suất định mức của dụng cụ điện (15p)

- GV yêu cầu HS tìm hiểu số vôn, số oát ghi trên các dụng cụ điện.

- GV tiến hành thí nghiệm với 2 bóng đèn như mở bài. 

- HS theo dõi TN và hoàn thành C1, vận dụng kiến thức lớp 8 trả lời C2.

-  GV yêu cầu HS thu thập thông tin SGK nêu ý nghĩa số Oát.

- GV: khi sử dụng các dụng cụ trong gia đình cần sử dụng đúng công suất định mức. Để sử dụng đúng công suất  định mức cần đặt vào dụng cụ đó hiệu điện thế như thế nào?

- HS: Để sử dụng đúng công suất  định mức cần đặt vào dụng cụ đó hiệu điện đúng bằng hiệu điện định mức.

GV: Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng với hiệu điện thế dưới hiệu điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chúng.

- GV: Nếu đặt vào dụng cụ điện hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. Việc sử dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây ra cháy nổ rất nguy hiểm.

- GV: Vậy để sử dụng các dụng cụ điện một cách tôt nhât ta phải dùng thêm thiết bị nào?

- HS: sử dụng ổn áp.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C3.

Hoạt động 3 : Tìm công thức tính công suất đện(10p). 

- GV yêu cầu  HS đọc và nêu mục tiêu thí nghiệm SGK.

Từ bảng kết quả TN yêu cầu HS thực hiện C4.

? Nêu công thức tính công suất, khi công suất kí hiệu  P 

- GV yêu cầu HS thực hiện C5 

Hoạt động 4: Vận dụng (13p).

- GV yêu cầu cá nhân HS làm C6, C7, C8.

* Gợi ý C6.

Cầu chì mắc như thế nào với đèn ( so sánh CĐ D § cầu chì với đèn.

* Củng cố:

- Trên 1 đèn có ghi 12V - 5W cho biết ý nghĩa số ghi 5W.

- Bằng cách nào để xác định công suất của 1 đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua ?
	I. Công suất định mức của các dụng cụ điện.

1. Số vôn và số Oát trên các dụng cụ điện 

C1. Với cùng U đèn có số W lớn hơn thì sáng mạnh hơn và ngược lại.

C2. Oát là đơn vị đo công suất.

2. ý nghĩa của số Oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.

- số Oát ghi trên 1 dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi hoạt động bình thường.

C3. Cùng 1 đèn , sáng mạnh thì P lớn hơn.

- Cùng 1 bếp điện khi nóng ít hơn thì  P nhỏ hơn.

II. Công thức tính công suất điện 

1. Thí nghiệm

2. Công thức tính công suất điện

P = U.I

Trong đó  P đo bằng W


 U đo bằng V


 I đo bằng A

1W = 1V. 1A

C5. P = I2 R = U2 / R

III. Vận dụng

C6. Từ công thức P = U.I ( I = P/ U

KHi đèn sáng bình thường CĐ D § là :

I = 75/220 = 0,34(A)

R = U/I = 220 / 0,34 = 645(() 

+ Có thể vì cầu chì đảm bảo đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.




Hoạt động 5. Hướng dẫn về nhà(2P)
- Học ghi nhớ, đọc có thể em chưa biết.

- BTVN : làm bài tập trong SBT

[image: image286.png]



Ngày soạn:18/10/2018                                                         Ngày dạy: 20/10/2018
Tiết 14:                 Bài 13.  Điện năng - Công của dòng điện

I. Mục tiêu.

  1. Kiến thức

    - Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng.

    - Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện là 1 kilôoat giờ(KWh)

  2. Kĩ năng

    - Thu thập thông tin

   3. Thái độ 

   - Trung thực, cẩn thận, yêu thích môn học

II. Chuẩn bị.

   -1 Công tơ điện.  

   - Bảng phụ bảng 1 SGK.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 :  - Tổ chức tình huống học tập (3p)

* Đặt vấn đề như SGK ( Bài mới.

Hoạt động II : Tìm hiểu năng lượng của dòng điện(6p)

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C1.

(?) Điều gì chứng tỏ công cơ học được thực hiện trong hoạt động của các thiết bị này.

(?) Điều gì chứng tỏ Q được cung cấp trong hoạt động của các dụng cụ này?

 ( Từ câu trả lời của HS kết luận dòng điện có mang năng lượng và thông báo khái niệm điện năng.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác (8p)

Các nhóm thảo luận C2, hoàn thành bảng 1.

- Cử đại diện điền bảng 1

C2 : 

Đèn dây tóc - Nhiệt năng và quang năng

Đèn LED - quang năng và nhiệt năng

Bàn là - Nhiệt năng và quang năng

Quạt, máy bơm - cơ năng và nhiệt năng

GV điều khiển thảo luận lớp.

Cá nhân thực hiện C3.

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.

Ôn lại khái niệm hiệu suất.

Họat động 4 : Tìm hiểu công của dòng điện công thức tính và dụng cụ đo công của dòng điện.(20p)

- GV: Thông báo về công của dòng điện.

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện C4, C5.

HS Thực hiện  C4 : P = eq \s\don1(\f(A,t)) 

Từ C4 suy ra A = Pt mặt khác P = UI. Do đó A = UIt

- GV yêu cầu HS nêu tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.

- HS: nêu tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức

- GV : Theo công thức trên để đo công của dòng điện ta phải dùng những dụngcụ nào?

- HS: Sử dụng vôn kế, ampe kế, và đòng hồ đo thời gian.

- GV: Trong thực tế công của dòng điện được đo bằng dụng cụ gì?

- HS: công tơ điện

- HS thu thập thông tin phần 3 và hoàn thành C6.

Hoạt động 5 : Vận dụng - Củng cố.(7p)
- Hướng dẫn HS thực hiện C7, C8. Gợi ý cho HS găpọ khó khăn.


	I. Điện năng

1. Dòng điện có mang năng lượng

C1 :

- Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.

2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.

- Điện năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng  

Nhiệt năng, cơ năng và quang năng

3. Kết luận

- Điện năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

Hiêu suất sử dụng điện năng :  H =  eq \s\don1(\f(Ai,Atp)) 
II. Công của dòng điện
1. Công của dòng điện

- Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

2. Công thức tính công của dòng điện.

 A = Pt = UIt

Công của dòng điện đo bằng jun (J) và kilooat giờ ( kw.h)

1J = 1W.1s = 1V.1A.1s

 1kW.h = 1000W.3600 s= 3 600 000 J

            = 3,6. 10eq \l(\o\ac(6, )) J   

3. Đo công của dòng điện.

- Công của dòng điện được đo bằng công tơ điện

C6. Mỗi số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1KWh




Hoạt động 6. Hướng dẫn về nhà(1p)
- Học ghi nhớ, đọc có thể em chưa biết.

- BTVN : làm bài tập trong SBT


Ngày soạn:26 /10/2018                                                          Ngày dạy: 27/10/2018
Tiết 15 :Bài 14: Bài tập về công suất điện

            và điện năng sử dụng

I. Mục tiêu.

 - Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song.

- Có kĩ năng giải các bài tập vật lí

- Rèn tính cẩn thận trong tính toán

II. Chuẩn bị.


- GV: Giáo án bài giảng.


- HS: Nghiên cứu bài học trước ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ.(8p)

- Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng? Năng lượng đó được gọi là gì?

- Công của dòng điện được tính theo công thức nào, dụng cụ dùng để đo điện năng là gì?

- Công suất tính theo công thức nào?

- HS lên bảng theo sự chỉ định của GV.

- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

Hoạt động 2 : Giải bài tập 1.(10’)

- Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề bài.

- GV theo dõi quá trình giải BT của HS , gợi ý để HS tự phát hiện ra sai sót và sửa chữa.

- HS Tóm tắt đề bài.

- Cá nhân HS suy nghĩ tìm cách giải.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành  bài tập.

Hoạt động 3 : Giải bài 2 (12p)

- Yêu cầu HS tự lực giải bài tập 2 

* Hướng dẫn HS phân tích mạch điện (A) nt Rb nt § từ đó vận dụng định luật ôm cho đoạn mạch nối tiếp để giải bài tập.

Tổ chức thảo luận chung cả lớp, em nào sai chữa lại chính xác vào vở.

- Kiểm tra đánh giá, cho điểm bài làm của một số  HS.

Qua bài 2 nhấn mạnh công thức tính công và công suất.

Hoạt động 4 : Giải bài 3 ( 13p)

Hướng dẫn HS giải bài 3 tương tự bài 1.

+ Nêu tóm tắt

- HS Nêu tóm tắt

Ueq \l(\o\ac( ,1))= Ueq \l(\o\ac( ,2)) = 220V

Peq \l(\o\ac( ,1)) = 100W 

Peq \l(\o\ac( ,2)) = 1000W

a.R = ?

b. t = 1h

    A =?      

+ Vận dụng công thức tính câu b lưu ý coi bàn là như 1 điện trở bình thường

HS Hoàn thành bài tập theo gợi ý của GV

Qua bài 3 lưu ý cách đổi đơn vị điện năng từ J ra Kw.h

 
	 Bài 1:

- Tóm tắt

U= 220V

I = 341mA = 0,341A

a. R = ? ; P = ?

b. t = 4h x 30 ngày

    A = ? ( J và số đếm)

Giải

a. Điện trở của bóng đèn là

 R = U/I = 220/0,341 = 645 (()

Công suất của bóng đèn là

P = UI = 220 . 0,341 = 75 (W)

b. Điện năng bóng đèn tiêu thụ là

A = UIt

với t = 4.3600.30 = 432000S

( A = 220.0,341.432000 = 32408640J

Số đếm công tơ điện là :

 N= 32408640/3600000 = 9 số.

§S : a) 645 (; 75 W

            b)32408640J;9 sè.

Bài 2.
- Tóm tắt

Ueq \l(\o\ac( ,§)) = 6V

 Peq \l(\o\ac( ,§)) = 4,5W

U = 9V

 a) I =?

 b) , Req \l(\o\ac( ,b)) ,Peq \l(\o\ac( ,b)) =?

c) t = 10 phót =600 s

  Aeq \l(\o\ac( ,b)) , A =?

Giải

Vì đèn sáng bình thường nên số chỉ của ampe kế bằng cường độ điện qua bóng đèn.

 I = Ieq \l(\o\ac( ,§)) = eq \s\don1(\f(P,U)) =  eq \s\don1(\f(,6))
 = 0,75 (A)

  Điện trở và công suất của biến trở 

Hiệu điện thế của biến trở

 Ueq \l(\o\ac( ,b)) = U - Ueq \l(\o\ac( ,§)) = 9 - 6 = 3(V)

 Req \l(\o\ac( ,b)) =  ,b))eq \s\don1(\f(U,I))
 = eq \s\don1(\f(3,))
 = 4 (()

Peq \l(\o\ac( ,b)) = Ueq \l(\o\ac( ,b))I = 3.0,75 = 2,25(W)

Công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch

Aeq \l(\o\ac( ,b)) = Peq \l(\o\ac( ,b)). t = 2,25.600 = 1350 (J)

A = UIt = 9.0,75.600 = 4050 (J)

§S a) 0,75A

              b) 4 (; 2,25W

                c) 1350J; 4050J

Bài 3 :

a) Điện trở của đoạn mạch

 Req \l(\o\ac( ,1)) =  ,2))

eq \l(\o\ac(2, ))eq \s\don1(\f(U,Peq \l(\o\ac( ,2))))
 = 2, ))eq \s\don1(\f(220,100))
 = 484(()         
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 R = ,1))eq \s\don1(\f(R.Req \l(\o\ac( ,2)),Req \l(\o\ac( ,1))+Req \l(\o\ac( ,2))))
  = eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(484+48,4))))
 = 44(()

b) Điện năng tiêu thụ

A = Pt = 2, ))eq \s\don1(\f(U,R))
 t = 2, ))eq \s\don1(\f(220,44))
3600 = 3960000(J)

= 1,1(kW.h)

§S: a) 44(
      b) 3960000J = 1,1kW.h


Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà(2p)

- BVN : làm bài tập trong SBT- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm trang 43 SGK

     Ngày soạn: 29/10/2018                                                        Ngày dạy: 31/10/2018
Tiết 16 :Bài 15: Thực hành xác định công suất

              của các dụng cụ điện 
I. Mục tiêu.

1. Kiến thức

· Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.

2. Kĩ năng

· Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo

· Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành

3. Thái độ

· Cẩn thận hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Chuẩn Bị.

* Mỗi nhóm HS:

· 1 nguồn điện, 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.

· 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 bóng đèn pin 6V 
· 1 biến trở 20( - 2A

 * Mỗi HS 1 bản báo cáo thực hành theo mẫu.

III. Tiến trình dạy học.

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS

	Hoaùt ủoọng 1 .Trả lời câu hỏi 
Trình bày việc chuẩn bị báo cáo thực hành , trả lời các câu hỏi về cơ sở lí thuyết của bài thực hành .

GV: Yêu cầu HS viết công thức tính công suất và nêu đơn vị của từng đại lượng trong công thức.

GV: Yêu cầu một số HS trình bày câu trả lời đối với các câu hỏi nêu ra ở phần 1 của mẫu báo cáo và hoàn chỉnh câu trả lời cần có .

GV: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành như mẫu đã cho ở cuối bài .

Hoạt động 2. Thực hành xác định công suất của bóng đèn 
GV: Đề nghị đại diện một vài nhóm HS nêu cách tiến hành TN để xác định công suất của bóng đèn.

HS:

- Từng nhóm thảo luận để nêu được cách tiến hành TN xác định công suất của bóng  đèn .

- Từng nhóm HS thực hiện các bước như đã hướng dẫn trong mục 1 phần II SGK .

Gv: Kiểm tra , hướng dẫn HS mắc đúng ampe kế và vôn kế , cũng như việc điều chỉnh biến trở để đặt vào hai đầu bóng đèn đúng như yêu cầu ghi trong bảng 1 của mẫu báo cáo .

Hoạt động 3 .  Hoàn thµnh  báo cáo(3’)
HS Hoàn chỉnh toàn bộ báo cáo thực hành để nộp cho GV .

GV:    Nhận xét ý thức , thái độ và tác phong làm việc của các nhóm . Tuyên dương các nhóm làm tốt và nhắc nhở các nhóm làm chưa tốt . 
	I. Chuẩn bị

1. Mục đích thí nghiệm

Xác định công suet của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế
2. Trả lời câu hỏi

HS thảo luận trả lời các câu hỏi theo yêu cầu
II. Nội dung thực hành

1. Xác định công suất của bóng đèn 

Đo cường độ dòng điện ứng với các hiệu điện thế khác nhau.




Ngày soạn:01/11/2018                                                         Ngày dạy: 03/11/2018
Tiết 17 :Bài 16 : Định luật jun-len xơ
I.Mục tiêu.

  1. Kiến thức


- Nêu được tác dụng của dòng điện.


- Phát biểu được định luật Jun – Lenxơ và vận dụng định luật này để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

  2. Kĩ năng


- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức để xử lý kết quả đã cho.

  3. Thái độ


- Trung thực, kiên trì. Có ý thức sử dụng tiết kiệm điện năng

II. Chuẩn bị.

· Hình 13.1 và 13.6 phóng to ;1 bộ thí nghiệm minh hoạ như hình 16.1 sgk
    III. Tiến trình dạy học.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ(5p)

- Điện năng có thể biến đổi thành năng lượng nào? Cho VD minh hoạ.

- Tổ chức tình huống học tập

Dòng điện chạy qua các vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt . Nhiệt lượng toả ra khi đó phụ thuộc vào những yếu tố nào? ( Bài mới

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng(8p)

- Liệt kê 1 số thiết bị điện : đèn dây tóc đèn bút thử điện, đèn Led, nồi cơm, bàn là, ấm điện, mỏ hàn, máy khoan.

- GV Yêu cầu HS kể tên các dụng cụ biến đổi 1 phần điện năng thành nhiệt năng và 1 phần thành quang năng.

- HS Đèn dây tóc, đèn LED

- Kể tên các dụng cụ biến đổi 1 phần điện năng thành nhiệt năng và 1 phần thành cơ năng.

- HS Quạt ,máy bơm nước.

- Kể tên các dụng cụ biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

- HS ấm điện, bàn là, nồi cơm điện

- Giới thiệu bộ phận chính của các dụng cụ biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

Hoạt động 3: Định luật Jun - Lenxơ. (22p)

- Giới thiệu hệ thức của định luật 

- GV mô tả thí nghiệm kiểm tra, tóm tắt kết quả thí nghiệm,giới thiệu bằng bộ thí nghiệm minh hoạ
- Cá nhân HS hoàn thành C1. ?
 A= I2Rt = ( 2,4)eq \l(\o\ac(2, )) .5.300= 8640J.   
- Hướng dẫn cả lớp thảo luận chung nhắc lại công thức tính nhiệt lượng .

- HS Hoàn thành C2.

- Cá nhân trả lời C3.

- Yêu cầu HS phát biểu định luật và hệ thức của định luật.

- HS Q =  I2Rt

GV Đối với những thiết bị điện có sô toả nhiệt vô ích, để tiết kiệm điện năng ta phả làm thế nào?

HS Để tiết kiệm điện năng cần giảm sự toả nhiệt hao phí bằng cách giảm điện trở nội của chúng.

Hoạt động 4: Vận dụng (8’)

- GV tóm tắt nội dung bài học. 

- Hs nhắc lại nghi nhớ

- Yêu cầu HS vận dụng trả lời C4, C5.

- Gọi HS lên bảng làm C5.

- Cả lớp thảo luận nhận xét C5. GV chốt lại kiến thức chuẩn.

* Tóm tắt nội dung bài giảng, đọc có thể em chưa biết.

 - BVN : SBT

   Hoạt động 5. Hướng dẫn về nhà.(2’)

- Đọc có thể em chưa biết.

- Làm bài tập 16.17.1-16.17.5 trong SBT
	I. Trường hợp điện năng biến thành nhiệt năng

1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

- VD : Đèn dây tóc, đèn LED

2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.
- ấm điện, bàn là, nồi cơm điện.

II. Định luật Jun - Lenx¬

1, Hệ thức của định luật

     Q = I2Rt

2. Xử lí kết quả thí nghiệm kiểm tra
 C1 : A= I2Rt = ( 2,4)eq \l(\o\ac(2, )).5.300

 = 8640J.

C2: Nhiệt lượng nước nhận được là
 Q1 = C1 m1.    teq \l(\o\ac( ,1))    = 4200.0,2.9.5

=7980J

Nhiệt lượng bình nhôm nhận được là
 Q2 = C2 m2.    teq \l(\o\ac( ,2)) =880.0,078.9,5   
=652,08J

Nhiệt lượng nước và bình nhôm nhận được là

 Q = Q1 + Q2 = 7980 + 652,08

= 8632,08J

 Ceq \l(\o\ac( ,3)) Ta thấy Q 
[image: image45.wmf]»

A   

3, Phát biểu định luật
- Định luật SGK

* Lưu ý 

  Q = 0,24 I2Rt(Calo)

III. Vận dụng

C5 

Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng:

 A = Q Hay P = cm( teq \l(\o\ac( ,2)) - teq \l(\o\ac( ,1))).

Từ đó suy ra thời gian đun sôi nước là :

 t =   ,2))eq \s\don1(\f(-teq \l(\o\ac( ,1)))))
,P))
  = eq \s\don1(\f(4200.2.80,1000))
   = 672(s)




Ngày soạn:06/1/2018                                                         Ngày dạy: 07/11/2018
Tiết 18 : bàI 17:Bài tập vận dụng định luật Jun - Len xơ

I. Mục tiêu.

1. KiÕn thøc: Vận dụng định luật Jun-Len-xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện .

 2. KÜ n¨ng : Vận  dụng công thức định luật Jun –Lenxơ , công thức tính nhiết lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ , công thức tính công suất để giải các bài tập chính xác 

 3. Th¸i ®é : Cẩn thận chính xác 

II. Chuẩn bị.

III. Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ(5p)
-GV: phát biểu  định luật Jun – Lenxơ và hệ thức của định luật.

Hoạt động 2: Giải bài 1 (12p)

- Yêu cầu HS đọc gợi ý SGK để giải bài tập.

- Gợi ý đối với các HS gặp khó khăn

- Viết công thức và tính Q mà bếp toả ra trong thời gian t = 1s

- Tính nhiệt lựơng Qtp mà bếp toả ra trong thời gian t= 20p 

- Viết công thức và tính Qi cần phải cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho

- Từ đó tính H = 
[image: image46.wmf]Qtp

Qi

 

- Viết công thức và tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong tg t = 30 ngày theo đơn vị KWh 

- Tính tiền điện T phải trả cho lượng điện năng tiêu thụ trên

-  HS tự lực giải từng phần của bài tập

-  Lên bảng theo yêu cầu của GV.

- Theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.

Hoạt động 3 : Giải bài 2 (12p)

- Yêu cầu HS  tham khảo gợi ý SGK để giải bài tập.

- Nếu vẫn còn gặp khó khăn gợi ý.

+ Viết công thức tính nhiệt lượng Qi cần cung cấp để đun sôi lượng nước đã cho 

+ Viết công thức tính nhiệt lượng toàn phần Qtp theo hiệu suất H của ấm và Qi 

+ Viết công thức tính thời gian đun sôi nước theo Qtp và công suất của ấm nước.

-  HS tự lực giải từng phần của bài tập

- HS Lên bảng theo yêu cầuu của GV.

- Theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.

Hoạt động 4 : Giải bài 3 (12’)
- Yêu cầu HS thực hiện tương tự như bài 2.

- Gợi ý cụ thể:

+ Viết công thức tính điện trở theo chiều dài, tiết diện và điện trở suấtcủa dây dẫn.

+ Viết công thức tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn theo công suất và hiệu điện thế?

+ Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn trong thời gian đã cho theo đơn vị KWh.

-  HS tự lực giải từng phần của bài tập

- HS Lên bảng theo yêu cầu của GV.

- HS Theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.

Hoạt động 5 : Củng cố (3’)

- Lưu ý HS về cách giải các bài tập .

- Nhớ và biết vận dụng công thức để 

giải bài tập.


	Hệ thức định luật Jun – Lenxơ

Q = I2Rt

Bài 1 :

Giải.

a) Nhiệt lượng bếp toả ra. 

 Q =I2Rt = 2,5eq \l(\o\ac(2, )) .80.1 = 500(J)   

b) Hiệu suất của bếp

Q1 = cm.
[image: image47.wmf]D

t = 4200.1,5.75 = 472500 (J) 
 QTP = I2Rt = 500.20.60 = 600000 (J)

 H = 
[image: image48.wmf]TP

Q

Q

1

.100% = eq \s\don1(\f(472500,600000)) .100%

 = 78,75(%)       

c) Điện năng sử dụng

 A = P.t= I2Rt = 2,5eq \l(\o\ac(2, )) .80.3.30.3600

     = 162000000 (J) = 45(KW.h)

 Tiền điện phải trả

45.700 = 31500 (đồng)

§S a) 500J   
      b) 78,75%       
      c) 31500 đồng

Bài 2 
Giải  

a) Nhiệt lượng cần đun sô nước:

 Q1 = cm.
[image: image49.wmf]D

t = 4200.2.80 = 672000 (J)

b) Nhiệt lượng ấm điện toả ra 
 H = 
[image: image50.wmf]TP

Q

Q

1

-> QTP = 
[image: image51.wmf]H

Q

1

= eq \s\don1(\f(672000,90%)) 

= 746667(J)

     c) Thời gian đun sôi nước là

Qtp = I2Rt = P t -> t =  eq \s\don1(\f(QTP,P))   = eq \s\don1(\f(746667,1000)) =747(s)
§S  : a)672000 J 

         b)746667J

         c)747s
Bài 3 . 

                          Giải

a) Điện trở
 R = 
[image: image52.wmf]r



 EMBED Equation.3  [image: image53.wmf]S

l

 =  -8, ))eq \s\don1(\f(.40))
,-6, ))eq \l(\l(0,5.10))
))
 = 1,36(() 

b) Giải phần b :  P = UI

 -> I = eq \s\don1(\f(P,U)) = eq \s\don1(\f(165,220)) =0,75 (A)

c) Nhiệt lượng dây điện toả ra 
 Qtp = I2Rt = 0,75eq \l(\o\ac(2, )).1,36.3.30.3600 

= 247860(J) =    0.06885 (KW.h)      

 §S:  a) 1,36 (
         b) 0,75 A

         c) 0.06885 KW.h      


Hoạt động 6 Hướng dẫn về nhà(1p)

- Đọc có thể em chưa biết.

- BTVN : làm bài tập 16.17.6-16.17.8  trong SBT

Ngày soạn: 09/11/2018                                                         Ngày dạy: 10/11/2018
Tiết 19            Bài 19    :   sử dụng an toàn tiết kiệm điện
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Nêu được các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.

 - Nêu được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.

2. Kỹ năng: 

 - Giải thích được cơ sở vật lí của các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.

 - Thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.

3. Thái độ:

 - Có ý thức đúng đắn với việc sử dụng an toàn tiết kiệm điện và thói quen vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

 II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ bài

2. Học sinh:Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. Tiến trình dạy học 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	1. ổn định: (1ph) 

2. Kiểm tra bài cũ: (3ph)

- Nhắc lại qui tắc an toàn điện đã học từ lớp 7
3. Bài mới: 

Hoạt động1.(13ph) Tìm hiểu và thực hiện các nguyên tắc an toàn điện.

HS: Hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi từ C1 đến C4.

C1. Dưới 40V

C2. Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng như tiêu chuẩn qui định nghĩa là vỏ bọc này phải chịu được cường độ dòng điện định mức qui định cho mỗi dụng cụ điện.

C3. Mắc cầu chì ( khi có sự cố xảy ra cầu chì kịp nóng chảy tự động ngắt mạch trước khi dụng cụ điện bị hư hỏng).

C4. 

- Phải thận trọng vì mạng điện này có hđt 220 V có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.

- Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện gia đình, khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn qui định đối với các bộ phận có sự tiếp xúc với tay và cơ thể người nói chung (như tay cầm, dây nối, phích cắm).

GV: Hướng dẫn hs tham gia thảo luận, nhận xét sửa sai thống nhất đáp án

+ Tìm hiểu một số nguyên tắc an toàn khác khi sử dụng điện.

HS: Hoạt động cá nhân làm C5 và phần 1 của C6.

C5. 

- Sau khi đã rút phích điện thì không thể có dòng điện qua cơ thể, loại bỏ mọi sự nguy hiểm do dòng điện gây ra.

- Các đồ dùng để cách điện có điện trở rất lớn nên dòng điện nếu chạy qua cơ thể và vật cách điện sẽ có cường độ rất nhỏ..

HS: Hoạt động nhóm thảo luận giải thích cho yêu cầu phần 2 của C6.

GV: Hoàn chỉnh lời giải thích cần có.

* Chú ý: Công tắc và cầu chì được nối với dây nóng 

Hoạt động 2.(14ph) Tìm hiểu ý nghĩa và các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

HS: Hoạt động cá nhân tự đọc phần đầu C7

- Trả lời C7 để tìm hiểu ý nghĩa kinh tế, xã hội của việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

- Tham gia thảo luận thống nhất đáp án.

C7 :

- Dụng cụ công suất hợp lí rẻ hơn d/c có công suất lớn, giúp tiết kiệm điện năng và giảm bớt chi tiêu cho gđ.

- Ngắt điện khi ra khỏi nhà tránh được hỏa hoạn do điện có thể gây ra cho gđ và xung quanh.

- Dành điện năng tiết kiệm cho sx, giảm bớt việc phải xây dựng thêm nhiều nhà máy điện gây ô nhiễm môi trường.

HS: Hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi C8 và C9 để tìm hiểu các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

- Tham gia thảo luận trước lớp.

Hoạt động 3. (10ph) Vận dụng

HS: Hoạt động cá nhân lần lượt trả lời các câu hỏi từ C10 

- Hoạt động nhóm nhỏ thực hiện câu C10

- Tính tổng chi phí cho mỗi loại trong thời gian sử dụng như nhau là 8 000 h gồm cả chi phí tiền bóng cộng tiền sử dụng điện năng.

- Tham gia thảo luận trước lớp. Rút ra kết luận: Dùng bóng đèn nào có lợi hơn? Vì sao?

GV: chốt lại và yêu cầu hs quan sát bóng đèn com păc hình 19.3 sgk.
	I. An toàn khi sử dụng điện.

1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7.

2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện.

C6.

- Dây dẫn chạy từ vỏ kim loại qua chốt thứ ba xuống đất. 

II. Sử dụng tiết kiệm điện năng

1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.

- Lợi ích:  (sgk)

C8. A = P.t

2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.

C9.

- Có công suất hợp lí

- Không sử dụng trong những lúc không cần thiết.

III. Vận dụng

C10. 

- Viết giấy dán (hoặc treo bảng) ở cửa ra vào.

- Lắp một chuông điện sao cho khi đóng cửa thì chuông kêu.

- Lắp công tắc tự ngắt khi đóng cửa.

C11. D

C12.

- Đèn dây tóc 

A = 
[image: image54.wmf]P. t = 600kWh

               = 2 160.106J

- Phải cần 8 bóng đèn dây tóc nên tổng chi phí là:

8.3500+600.700 = 448 000đ

- Bóng đèn com păc:

A= 120kWh = 432. 106J

- Chi phÝ: 60 000 +120.700 = 144 000đ

* Vậy sử dụng đèn com  pắc có lợi hơn vì...


Hoạt động 4. Củng cố.(3ph)

GV: Hệ thống bài.

HS:  Đọc ghi nhớ và " Có thể em chưa biết "

Hoạt động 5. Hướng dẫn học ở nhà. (1ph)

- Học bài, làm bài tập sách bài tập

- Ôn tập kiến thức toàn chương. Trả lời các câu hỏi phần tự kiểm tra sgk tr 54, xem trước bt phần vận dụng

- Giờ sau tổng kết chương I


Ngày soạn:12/11/2018                                      Ngày dạy: 14/11/2018          
Tiết 20 :Bài 20:  Tổng kêt chương I: điện học (tiết 1)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

  Ôn tập kiến thức chương I gồm: 

 - Định luật Ôm, sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn

 - Điện năng, công của dòng điện

 - Công suất, định luật Jun- Len xơ

2. Kỹ năng: 

  - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng và bài tập đơn giản có liên quan

3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm trong học tập.

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Bài soạn hệ thống các kiến thức chương cần ôn tập.

2. Học sinh:Thực hiện hướng dẫn tiết trước

III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1p)                               

2. Bài mới: 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1.(10p) Ôn tập kiến thức cơ bản

GV: gọi Hs trả lời một vài câu hỏi trong phần tự kiểm tra, nếu học sinh không thắc mắc gì có thể chuyển sang phần vận dụng và ghi tóm tắt kiến thức cơ bản lên góc bảng.

HS: Thực hiện yêu cầu của Gv

Hoạt động 2. Vận dụng (30p)
GV: Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời các câu hỏi phần vận dụng tr 55 Sgk

Câu 12: áp dụng định luật Ôm 
[image: image55.wmf]R
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HS cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điên thế

Câu 13: áp dụng định nghĩa điện trở


[image: image56.wmf]I
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( Điện trở của dây dẫn được xđ bằng thương số 
[image: image57.wmf]I
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)

Câu 14: áp dụng tính chất U, I, R cho đoạn mạch nối tiếp.

Câu 15: áp dụng t/c về hiệu điện thế cho đoạn mạch song song.

Câu 16: áp dụng công thức 
[image: image58.wmf]S
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Câu 17: Yêu cầu Hs khá trả lời sau  đó thảo luận chung.

Câu 18: Có thể cho học sinh hoạt động nhóm thực hiện sau đó chấm điểm theo đáp án của GV

Câu 19: Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân giải từng ý của bài tập sau đó hướng dẫn Hs tham gia thảo luận.

- Phương pháp suy luận

+ Để tính thời gian dùng ct: 
[image: image59.wmf]P
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 vậy muốn tính t cần tính QTP,  Muốn tính QTP cần tính Q1

c) Chú ý khi so sánh điện trở với công suất dùng ct 
[image: image60.wmf]R
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 so sánh điện trở với thời gian đun thì dùng ct trên kêt hợp với ct 
[image: image61.wmf]P

Q

t

=


	I. Tự kiểm tra

II. Vận dụng 

12. C

13. B 

14. D

15. A

16. D

17.  
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Từ đó suy ra: R1.R2= 300
[image: image64.wmf]W

    (2)

Giải hệ pt (1) và (2) ta được 

R1=30
[image: image65.wmf]W

;  R2= 10
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Hoặc R2=30
[image: image67.wmf]W

;  R1= 10
[image: image68.wmf]W


18.

a) Các dụng cụ đốt nóng bằng điện đều có bộ phận chính được làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn. Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng hầu như chỉ tỏa ra ở đoạn dây này mà không tỏa nhiệt ở dây nối bằng đồng( có điện trở nhỏ và do đó có đts nhỏ)

b) 
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c) 
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 => d = 0,24mm

Bài 19

a) Thời gian cần đun sôi nước

- Nhiệt lượng cần thiết

Q1= mc.
[image: image71.wmf]t
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- Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra


[image: image72.wmf]J

H

Q

Q

176

,

471

1

=

=


- Thời gian đun sôi nước
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b) Tiền phải trả

A = Q.2.3= 12,35 kWh

c) Khi đó điện trở của bếp giảm 4 lần và công suất của bếp tăng 4 lần (P=
[image: image74.wmf]R
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) Kết quả thời gian đun sôi nước ( 
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) giảm 4 lần.


Hoạt động3. Củng cố : (3ph)

- Hệ thống kiến thức cơ bản: Định luật ôm, công thức điện trở, ý nghĩa điện  trở, ý nghĩa số vôn, số oát.

- Các công thức định luật Ôm, công thức điện trở. Công thức tính công , công suất, công thức định luật Jun- Len xơ.

Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà: (1ph)

làm bt sách bt 
Ngày soạn: 13/11/2018                                         Ngày dạy: 14/11/2018(chiều)
Tiết 21 :Bài 20:  Tổng kêt chương I: điện học (tiết 2)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Tự ôn tập và tự kiểm tra những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của toàn bộ chương I .

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải được các bài tập trong chương I. 
3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, ý thức tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ kiến thức và bài tập phần tổng kết.

2. Học sinh:Thực hiện hướng dẫn tiết trước.

III. Tiến trình dạy học 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1.10(ph) Tự kiểm tra

GV: Yêu cầu hs nêu các thắc mắc trong các câu hỏi phần tự kiểm tra.

- Yêu cầu vài em trả lời một số câu hỏi cơ bản

HS: Thực hiện các yêu cầu của gv

GV: Có thể ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản lên bảng.

Hoạt động 2.(27ph) Vận dụng.

- GV yêu cầu HS làm bài tập :

- áp dụng định luật ôm I~U trả lời bài tập 1.4 sbt 

HS: Hoạt động cá nhân TRẢ lời 

- áp dụng kiến thức về đoạn mạch nối tiếp trả lời bài 4.6 

 - Vận dụng kiến thức về đoạn mạch song song để trả lời bài 5.4

- áp dụng sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn để trả lời bài tập 7.4 và 8.1, 8.2,    9.1, 9.2, 9.3

- áp dụng kiến thức về công, công suất điện trả lời câu hỏi  12.7, 13.2, 14.2,16.1, 

HS: Hoạt động nhóm vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở làm bài tập 11.2 sách bài tập ra bảng phụ.

- Treo kết quả lên bảng thảo luận, nhận xét.

Bài 20 Trang 56 sgk

GV: Hướng dẫn hs thảo luận phân tích đề.

- Xây dựng sơ đồ giải.

- Hoạt động nhóm giải bài tập, báo cáo kết quả.


	I. Tự kiểm tra

(SGK) tương tự tiết 18.

I. Vận dụng

Bài 1.4 (trang 4 sbt)

Chọn D

Bài 4.7 :  Chọn C

Bài 5.4 : Chọn B

( Khi R nt R2 thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ. Do đó đoạn mạch này chỉ chịu cđ d ® tối đa là 1,5A. Vậy hđt tối đa là U= 1,5 (20 + 40) =90V)

Bài 7.4: D

Bài 8.1: A

Bài 8.2: C

Bài 9.1: C;  9.2: B ;  9.3: D

Bài 12.7 : B

( Công suất này là 
[image: image76.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]t
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13.2: C

14.2: C 

16.1: D

Bài 11.2

a. Sơ đồ mạch điện ( hs tự vẽ)

- Cường độ dòng mạch chính là: 

  I = 1,25A

- Điện trở của biến trở là:
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b. Điện trở lớn nhất của biến trở là:


[image: image79.wmf]W
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Đường kính tiết diện của dây hợp lí là:

d = 0,26mm

Bài 20. 

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện:

- Cường độ dòng điện chạy qua dây tải điện là:
[image: image80.wmf]A
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- Hiệu điện thế trên dây tải điện là:

Ud =I.Rd = 9V

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện:

U0 = U+Ud = 229V

b) Tính tiền điện mà khu này phải trả:

- Trong một tháng khu tiêu thụ lượng điện năng là:

A = P.t = 4,95 .6 . 30 = 891 kW.h

Tổng tiền phải trả:

891 . 700 = 623 700 đồng

c) Lượng điện năng hao phí trên đường dây tải điện trong 1 tháng:

Ahf = I2Rdt = 36,5 kWh


Hoạt động 3. Củng cố. (3ph)

- GV: Hệ thống bài, một số công thức cần ghi nhớ

Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà. (1ph)

- Học bài, làm bài tập trong sách bài tập

- Chuẩn bị giờ sau bài :kiểm tra 45 ph
Ngày soạn: 18/11/2018                                                     Ngày dạy: 21/11/2018 
Tiết 22: KIỂM TRA 45 PHÚT
A.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS đã được học từ bài 1đến bài 20.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện các kĩ năng cơ bản để phân tích, tổng hợp và suy luận logic trong khi làm bài.

- Qua bài kiểm tra, giáo viên có thể nhận thấy những khiếm khuyết về kiến thức của học sinh để từ đó điều chỉnh cho phù hợp.

3. Thái độ.

- Trung thực, nghiêm túc trong khi kiểm tra.

B. HÌNH THỨC:Trắc nghiệm kết hợp tự luận

	
	
	BẢNG TÍNH SỐ CÂU CÁC CẤP ĐỘ TRẮC NGHIỆM KQ
	
	

	
	
	
	
	

	
	TS câu:
	20
	
	
	
	Hệ số h:
	0.7
	
	

	Chủ đề
	TS tiết
	Số tiết LT
	Số tiết quy đổi
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	LT
	VD
	
	
	
	
	

	ĐL Ôm
	8
	4
	2.8
	5.2
	2.00
	4.00
	4.00
	2.00
	12.00

	Điện trở
	5
	4
	2.8
	2.2
	2.00
	2.00
	3.00
	1.00
	8.00

	Tổng:
	13
	8
	5.6
	7.4
	4.00
	6.00
	7.00
	3.00
	20.00


C. THỜI GIAN:  45 phút
D. NHÓM: Vật Lí

	
	
	BẢNG TÍNH SỐ CÂU CÁC CẤP ĐỘ TỰ LUẬN
	
	

	
	
	
	
	

	
	TS điểm:
	4
	
	
	
	Hệ số h:
	0.7
	
	

	Chủ đề
	TS tiết
	Số tiết LT
	Số tiết quy đổi
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	LT
	VD
	
	
	
	
	

	Công-CS-JUN Len Xơ
	8
	4
	2.8
	5.2
	1
	1
	2.00
	1
	4.00

	Tổng:
	8
	4
	2.8
	5.2
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	4.00


E. MA TRẬN:

	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Định luật Ôm
	1. Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì. Vẽ được sơ đồ mạch điện xác định điện trở dây dẫn.

2. Phát biểu được định luật Ôm và viết hệ thức đ/l Ôm

3. Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song


	1. Từ các công thức nhận biết suy ra được các công thức tính các đại lượng còn lại trong công thức.
	1. Vận dụng công thức định luật ôm, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song để giải các bài tập mạch 1 điện trở, 2 điện trở nt, 2 điện trở //, mạch 3 điện trở mắc hỗn hợp.
	1. Vẽ mạch tương đương

2. Tìm hiệu điện thế, cường độ dòng điện tối đa trong mạch.


	Số câu (điểm)
Tỉ lệ %
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	
	
	2(0,6đ)
6 %
	
	4(1.2đ)
12 %
	
	4(1.2đ)
12%
	
	2(0,6đ)
6%

	Điện trở, biến trở
	1. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.

2. Viết được công thức tính điện trở.

3. Nhận biết được các kí hiệu biến trở trong sơ đồ.


	1. Hiểu được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.


	1. Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.

2. Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với chiều dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.

3. Vận dụng được công thức R = 
[image: image81.wmf]l
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 và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.
	1. Xác định được sự thay đổi điện trở dây dẫn khi thay đổi chiều dài, tiết diện, vật liệu

	Số câu (điểm)
Tỉ lệ %
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	
	
	2(0,6đ)
6%
	
	2(0,6đ)
6%
	
	3(0.9đ)
9%
	
	1(0,3đ)
3%

	Công, công suất điện, đ/l Jun-Len Xơ
	1. Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.

2. Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len-xơ.

3. Nắm được các quy tắc an toàn và tiết kiệm điên.
	1. Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.

2. Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.

3. Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.
	1. Vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.

2.  Vận dụng được các công thức 
[image: image82.wmf]P

 = UI, A = 
[image: image83.wmf]P

t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
	Vận dụng công thức tính công và công suất điện tính tiền điện

	Số câu (điểm)
Tỉ lệ %
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	
	1(1đ)
10%
	
	1(1đ)
10%
	
	2(1đ)
10 %
	
	1(1đ)
10 %
	

	Tổng
	1 câu

1đ

(10%)
	4 câu

1.2đ  (12%)
	1 câu

1đ  (10%)
	6 câu

1.8đ  (18%)
	2 câu

1.đ

(10%)
	7 câu

2.1đ  (21%)
	1 câu 

1đ  

(10%)
	3 câu 0.9đ  (9%)



ĐỀ BÀI : THÍ SINH LÀM 1 TRONG 3 ĐỀ SAU ĐÂY
Đáp án- biểu điểm phần tự luận
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1: a
1đ
	. – Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
	0,5đ

	
	    Hệ thức                  Q = I2.R.t
	0,25đ

	
	Trong đó:       I đo bằng ampe (A)

R đo bằng ôm (Ω)

T đo bằng giây (s)

                      Q đo bằng jun (J) 
	0,25đ

	Câu 1: b
0.5đ
	I =  200mA = 0,2A.

 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

Q = I2.R.t =( 0,2)2.3000.10 = 1200 (J).


	0,5đ

	Câu 2a. (0.5đ).
	  6V là hiệu điện thế định mức của bóng đèn.

 3W, 2W là công suất định mức của bóng đèn đó.
	0.25đ
0.25đ

	Câu 2b. (1đ.)
	Điện trở của mỗi bóng đèn là: R1=
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                                                         R2=
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Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn khi chúng hoạt động bình thường là:

 I1 =
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I2 =
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	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ



	Câu 2c

(1đ)
	Sơ đồ mạch điện dùng biến trở để các bóng đèn sáng bình thường: 

[image: image88.png]260
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Điện trở của biến trở trong mạch điện là  Rb = 
[image: image89.wmf])
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	(0.5đ)
( 0.5đ)



	Cộng 
	
	4đ


Ngày soạn:22/11/2018                                                       Ngày dạy: 24/11/2018
                 Chương III: Điện từ học
Tiết 23            bài 21             Nam châm vĩnh cửu
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Nêu được từ tính của nam châm và sự tương tác giữa các cực của nam châm. Biết xác định loại từ cực nào thì hút nhau, loại nào thì đẩy nhau.
  -Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.

2. Kỹ năng: xác định được các từ cực của nam châm, 
- vận dụng giải thích được hoạt động của la bàn.

3. Thái độ:Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác trong các hoạt động nhóm và thực hiện thí nghiệm . 

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Nghiên cứu bài, giúp HS chuẩn bị đồ dùng học tập.

2. Học sinh: Mỗi nhóm 1 thanh nam châm thẳng,1nam châm chữ u,1 kim nam châm.2 đoạn chỉ không xoắn,một số vụn kim loại sắt,nhôm, đồng.
III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1ph) 

2. Tổ chức tình huống học tập: (2ph)  Dựa vào phần mở bài SGK. 

3. Bài mới: 

	Hoạt động của HS và GV
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1.(18ph) Nhớ lại kiến thức lớp 7 về từ tính của nam châm và phát hiện thêm các tính chất từ của nam châm.

GV: 

- Yêu cầu hs hoạt động nhóm trao đổi giúp nhau  nhớ lại từ tính của nam châm thể hiện như thế nào ? Đề xuất phương án tiến hành TN xem một thanh kim loại có phải là một thanh nam châm không ?

- Trao đổi về các phương án TN được các nhóm đề xuất.

GV: Giao dụng cụ cho nhóm 

- HS: Hoạt động nhóm thực hiện TN trong C1 và trả lời C1.

- C1.Đưa thanh kim loại lại gần vụn sắt trộn lẫn vụn nhôm, đồng. Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì đó là nam châm.

- GV Để tìm thêm từ tính của nam châm chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của C2

- GV yêu cầu HS nêu nhiệm vụ câu C2 

- HS: Thực hiện từng nội dung của TN 2 và rút ra kết luận về từ tính của nam châm bằng  cách trả lời một số câu hỏi C2 SGK.

- C2. +Khi đứng cân bằng kim nam châm chỉ hướng Nam – Bắc

+ Khi đã đứng cân bằng trở lại, nam châm vẫn chỉ hướng Nam – Bắc như cũ.

- GV Bình thường có thể tìm được một nam châm đứng tự do mà không chỉ hướng Nam-Bắc không ?

- Ta có thể kết luận gì về từ tính của nam châm ?

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 21.2 SGK và cho HS quan sát một số nam châm , có nhận xét gì về một nam châm 

GV: Đề nghị HS đọc thông tin SGK

HS: Nghiên cứu SGK và ghi nhớ:

- Qui ước cách đặt tên hoặc đánh dấu bằng sơn màu.

- Tên các vật liệu từ.

- Quan sát hình vẽ và nam châm thực để nhận biết các dạng nam châm thường gặp.

Hoạt động 2.(10ph) Tìm hiểu sự tương tác giữa hai nam châm

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các TN hình 21.3 và các yêu cầu ghi trong C3, C4

Trước khi làm TN , yêu cầu HS cho biết C3 , C4 yêu cầu làm những việc  gì ?

- HS hoạt động nhóm thực hiện các TN hình 21.3 và các yêu cầu ghi trong C3, C4
- GV Theo dõi và giúp các nhóm làm TN . Cần nhắc HS quan sát nhanh để nhận ra tương tác trong trường hợp hai cực cùng tên .

- Cử đại diện nhóm báo cáo kết quả TN và rút ra kết luận 

C3. Cực bắc của thanh nam châm bị hút về phía cực nam của kim nam châm.

C4. Các cực cùng tên, hai nam châm đẩy nhau.

- Rút ra kết luận về sự tương tác giữa hai nam châm.

Hoạt động 3.(13ph) Vận dụng

HS: Hoạt động cá nhân vận dụng từ tính của nam châm  trả lời các câu hỏi C5, C8 sgk.

- Tham gia thảo luận thống nhất đáp án.

C5. Có thể ông đã lắp trên xe một thanh nam châm.

C6. Bộ phận chỉ hướng của la bàn là một kim nam châm. Vì tại mọi điểm trên trái đất (trừ ở hai cực) kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc.

- GV Yêu cầu HS chỉ ra cực Bắc và cực Nam của nam châm. 

- HS trả lời C7. Đầu nào của nam châm có ghi chữ N là cực bắc. Đầu có ghi chữ S là cực nam. ( sơn màu có thể do các nhà sản xuất qui định)

C8. Trên hình 21.5 SGK sát với cực ghi chữ N (cực Bắc) của thanh nam châm treo trên dây là cực Nam của thanh nam châm.

GV hỏi thêm 

- Nam châm có đặc tính gì? Mô tả một cách đầy đủ từ tính của nam châm.

- Hai nam châm tương tác với nhau như thế nào?

HS trả lời
	I. Từ tính của nam châm

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

Khi đã đứng cân bằng, nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc.

- Nam châm có hai cực: cực chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, cực chỉ hướng Nam gọi là cực Nam

* Chú ý:

- N cực bắc ; S cực nam

- Các dạng nam châm thường gặp  nam châm chữ U nam châm thẳng.

( Hình 21.2)
II. Tương tác giữa hai nam châm
1. Thí nghiệm

2. Kết luận

Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau

III. Vận dụng



Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà. (1ph)

- Học bài, đọc " Có thể em chưa biết"

- Làm bài tập 21.1 
[image: image90.wmf]®

21.6 SBT

- Xem trước bài sau: Tác dụng từ của dòng điện

Ngày soạn:27/11/2018                                                       Ngày dạy: 28/11/2018
 Tiết 24         Bài 22      Tác dụng từ của dòng điện -  Từ trường

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức: 

-Mô tả được thí nghiệm ơ-xtet

- Nắm được đặc tính của từ trường.

- Trả lời được từ trường tồn tại ở đâu.

2.Kỹ năng: 

- Làm được TN về tác dụng từ của dòng điện

- Biết cách nhận biết trừ trường.
3.Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ, giữ gìn đồ dùng học tập. Có ý thức bảo vệ môi trường  

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: 

- Nguồn điện 6V, kim nam châm, dây dẫn.

2. Học sinh: 

- Thực hiện hướng dẫn tiết trước.

III.Tiến trình tổ chức dạy - học 

1.ổn định: (1ph) 

2. Kiểm tra bài cũ: (5ph)

* Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu các từ tính của nam châm? Trả lời bài tập 21.1

* Tổ chức tình huống học tập.

GV: Nêu vấn đề như SGK

3. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động1.(13ph) Phát hiện tính chất từ của dòng điện.
HS: Đọc SGK nhận thức vấn đề cần giải quyết.

- Nghiên cứu TN phát hiện tác dụng từ của dòng điện.

- Bố trí TN hình 22.1 thực hiện C1

- Cử đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- Rút ra kết luận về tác dụng từ của dòng điện.

Hoạt động 2. (12ph) Tìm hiểu từ trường.

GV: Nêu vấn đề như SGK

HS: Dự đoán hiện tượng xảy ra

C2. Kim nam châm lệch khỏi hướng bắc nam.


	I. Lực từ
1. Thí nghiệm. (hình 22.1)

C1. Không

2. Kết luận:

Dòng điện chạy qua dây dẫn gây ra tác dụng lực (lực từ) lên kim nam châm đặt trong nó ta nói rằng dòng điện có từ trường.

II. Từ trường

1. Thí nghiệm



	- Làm TN để kiểm tra dự đoán.

C3. Kim nam châm chỉ một hướng xác định.

GV: Hiện tượng xảy ra với kim nam châm chứng tỏ gì? ( kết luận)

GV : Trong không gian, từ trường và điện từ trường tồn tại trong một môi trường thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường trong không gian.

+ Các sang radio, sang vô tuyến, ánh sáng nhìn they, tia X quang..cũng là sang điện từ. Các sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng. Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sang

GV: Các sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng. Nên nó ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Để giảm tác hại của sang điệnn từ ta cần có các biện pháp như thế nào?

HS : + xây dung các trạm phát sang điện từ xa khu dân cư.

+ Sử dụng điện thoại di động một cách hợp lí.

+ Giữ khoảng cách giữa các trạm phát thanh truyền hình một các hợp lí.

+ Tăng cường sử dụng truyền hình cáp, điện thoại cố định. 

GV: Nêu vấn đề từ trường có thể nhận biết được bằng các giác quan không? Có thể  nhận biết nó bằng cách nào?

HS trả lời…
Hoạt động 3 (13ph) Vận dụng

HS: Hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức trả lời các câu C4 – C8

- Tham gia thảo luận trước lớp để chọn các phương án tốt nhất.

GV: Hướng dẫn HS khi cần thiết

GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi

- Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm thế nào để nhận biết từ trường?
	2. Kết luận

Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó ta nói không gian đó có từ trường.

3. Cách nhận biết từ trường.

a. Dùng kim nam châm

b. Kết luận (SGK)

III. Vận dụng

C4. Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB nếu kim nam châm lệch khỏi hướng B – N thì dây AB có dòng điện và ngược lại.

C5. Đó là TN hình 21.1

C6. Không gian xung quanh nam châm có từ trường.




Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà: (1ph)

- Học bài, làm bài tập 22.1-> 22.4 sbt. 

- Xem trước bài sau: Từ phổ- đường sức từ

Ngày soạn:30/11/2018                                                         Ngày dạy: 01/12/2018
Tiết 25                         bài  23           Từ phổ- đường sức từ
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Biết cách dùng mạt sắt để tạo ra từ phổ của thanh nam châm.

- Nêu được ý nghĩa và đặc điểm của đường sức từ.
2. Kỹ năng: 

 - Làm TN dùng mạt sắt để tạo ra từ phổ của thanh nam châm và xác định cực từ của thanh nam châm.Biết vẽ và xác định chiều của đường sức từ.
3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ, giữ gìn đồ dùng học tập.  

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Nghiên cứu bài và làm trước các TN.

2. Học sinh: Mỗi nhóm một thanh nam châm thẳng, 1 tấm nhựa trong cứng, một ít mạt sắt, 2 kim nam châm nhỏ,1bút dạ.
III. Tiến trình dạy  học 

1. ổn định: (1ph)                                   

2. Kiểm tra bài cũ (7 ph)

- GV hỏi Từ trường có đặc tính gì? làm thế nào để nhận biết từ trường?

- HS1 Trả lời .:Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm thử đặt gần nó. Có thể dùng kim nam châm thử để nhận biết từ trường. 

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động1.(14ph) Thí nghiệm tạo ra từ phổ của thanh nam châm.

HS: Hoạt động nhóm dùng tấm nhựa phẳng và mạt sắt để tạo ra từ phổ của thanh nam châm (san đều mạt sắt và gõ nhẹ.)

- Quan sát hình ảnh mạt sắt trả lời C1.

C1. Mạt sắt được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam châm, các đường sức này càng thưa dẫn.

- Rút ra kết luận về sự sắp xếp của mạt sắt trong từ trường của thanh nam châm.

GV: Quan sát hs làm TN hướng dẫn hs thảo luận và thông báo kết luận từ phổ.

Hoạt động 2. (15ph) Vẽ và xác định chiều của đường sức từ.

- GV cho Hs dùng bút chì tô dọc theo các đường mạt sắt nối từ cực nọ sang cực kia của nam châm.

- Gv Gới thiệu các đường nét liền đó biểu diễn đường sức từ của từ trường  gọi là đường sức từ.

- Gv Cho HS dùng các kim nam châm nhỏ đặt nối đuôi tiếp nhau trên một đường sức từ vừa vẽ.

- HS thực hiện.

HS: Quan sát hình 23.3 nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ.

C2. Trên mỗi đường sức từ kim nam châm luôn định hướng theo một chiều nhất định.

- Gv Gới thiệu đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường. Người ta quy ước chiều đường sức từ là chiều đi từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng trên đường sức từ đó’
- GV yêu cầu HS dùng mũi tên đánh dấu các đường sức từ. Trả lời C3.

C3. Bên ngoài thanh nam châm các đường sức từ đều đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam.

- Rút ra kết luận về chiều đường sức từ của thanh nam châm. (dựa vào sự định hướng của các kim nam châm)

Hoạt động 3.(7ph) Vận dụng
HS: Hoạt động cá nhân quan sát hình vẽ trả lời câu C4, C5, C6.

GV: Hướng dẫn hs trả lời và hợp thức hoá các câu trả lời.

C4. ở khoảng giữa hai cực từ của nam châm chữ U các đường sức từ gần như song song nhau.

C5. Đầu B của thanh nam châm là cực nam. 

C6. Các đường sức từ đi từ trái sang phải.

HS: Nhắc lại các kiến thức cơ bản gồm hình ảnh từ phổ và chiều của đường sức từ.

- Đọc ghi nhớ SGK. Đọc “ Có thể em chưa biết”.
	I. Từ phổ

1. Thí nghiêm. ( hình 23.1)

2. Kết luận: (SGK)

- Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường mạnh, nơi nào mạt sắt thưa thì từ trường yếu

- Hình ảnh của các đường mạt sắt được gọi là từ phổ.

II. Đường sức từ

1. Vẽ và xác định chiều của đường sức từ.

(Hình 23.2)

2. Kết luận: (SGK)

a) Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một dường sức từ.

b) Bên ngoài thanh nam châm các đường sức từ đều đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam.

c) Nơi nào từ trường mạnh đường sức từ dày, nơi nào từ trường yếu đường sức từ thưa.

III. Vận dụng




Hoạt động 5. Hư​ớng dẫn học ở nhà. (1ph) 

- Học bài, làm bài tập sách bài tập.

- Xem trước bài sau: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

Ngày soạn:04/12/2018                                                        Ngày dạy: 05/12/2018
Tiết 26   bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Nắm được qui tắc bàn tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

2. Kỹ năng: 

 - So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của thanh nam châm thẳng.

- Vẽ được được đường sức từ biểu diễn đường sức từ của ống dây.

- Vận dụng qui tắc nắm tay phải để  xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện.

3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ, giữ gìn đồ dùng học tập.  

II. Chuẩn Bị:

Bộ TN gồm ống dây chứa sẵn mạt sắt, nguồn điện 3V-15V, dây dẫn, kim nam châm nhỏ, bút dạ.

III. Tiến trình dạy  học 

1. ổn định: (1’)                                       

2. Kiểm tra bài cũ- tổ chức tình huống học tập: (5’)

* Kiểm tra bài cũ:

 - Từ phổ là gì ? Các đường sức từ có chiều như thế nào?. Trả lời (ghi nhớ SGK)

* Tổ chức tình huống học tập

GV: Nêu vấn đề vào bài như SGK

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động1.(12’) Tạo và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua.

HS: Đọc sgk nhận biết mục tiêu TN, nhận đồ dùng, hoạt động nhóm làm TN theo hướng dẫn.

- Quan sát từ phổ được tạo thành và trả lời C1.

C1. Từ phổ bên ngoài của ống dây và bên ngoài thanh nam châm giống nhau.

- Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường mạt sắt // nhau

- Vẽ một số đường sức từ và trả  lời C2.

C2. Đường sức từ trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

- Nhận xét hình dạng và chiều của đường sức từ.

- Thảo luận nhóm trả lời C3

C3. Giống như thanh nam châm cũng đi vào một đầu và đi ra đầu kia.

GV: Quan sát hướng dẫn học sinh khi cần và tổ chức thảo luận thống nhất đáp án.

Hoạt động 2.(5’) Rút ra kết luận về từ trường của ống dây.

GV: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi

- Qua TN em hãy rút ra kết luận về từ phổ, chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây có dòng điện chạy qua.

- Chốt lại kết luận

Hoạt động 3.(10’) Tìm hiểu qui tắc nắm tay phải.

HS: Dự đoán chiều đướng sức từ phụ thuộc vào gì?

- Làm TN kiểm tra dự đoán

- Thảo luận rút ra kết luận

GV: Thông báo qui tắc nắm tay phải.

HS: Nghiên cứu hình vẽ tìm hiểu rõ qui tắc nắm tay phải.

- Phát biểu qui tắc , áp dụng trả lời câu b

Hoạt động 4. (8’) Vận dụng

HS: Hoạt động cá nhân thực hiện C4, C5, C6.

- Thảo luận thống nhất đáp án dưới sự điều khiển của GV.

Hoạt động.5  Củng cố. (3’)
GV: Hệ thống bài , yêu cầu HS trả lời các câu hỏi thể hiện ghi nhớ.

- Từ phổ của nam châm là gì ? Làm thế nào để tạo ra từ phổ ?

- Nêu qui ước về chiều của đường sức từ.

HS: Trả lời câu hỏi và đọc ghi nhớ SGK, đọc “Có thể em chưa biết”
	I.TỪ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.

1. Thí nghiệm: (Hình 24.1)

C2. Đường sức từ trong và ngoài ống dây tạo thành những đường cong khép kín.

C3. Giống như thanh nam châm cũng đi vào một đầu và đi ra đầu kia.

2. Kết luận: (SGK)

II. Qui tắc nắm tay phải.

1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điên phụ thuộc vào gì?

a. Dự đoán.

b. Thí nghiệm.

c. Kết luận: Chiều đường sức từ phụ thuộc chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

2. Qui tắc nắm tay phải.

 (sgk)

III. Vận dụng

C4. A cực nam ; B cực bắc

C5. 

- Kim nam châm sai chiều là kim số 5.

- Dòng điện đi ra từ đầu B.

C6. A là cực bắc ; B cực nam.


Hoạt động 5. Hướng dẫn học ở nhà. (1’)

- Học bài, làm bài tập sách bài tập.

- Xem trước bài sau: Sự nhiễm từ của sắt và thép.

V. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:05/12/2018                                                        Ngày dạy: 06/12/2018
Tiết 27:                                          Bài tập

I>Mục tiêu: 
· Nhắc lại một số kiến thức cơ bản của chương II bao gồm :

 + Các đặc điểm của nam châm vĩnh cửu và từ trường của dây dẫn có dòng điện chạy qua,từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

+ cách xác định chiều đường sức từ  của nam châm khi biết cực từ của nó 
+ Cách sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ hay chiều dòng điện

+ Rèn luyện kĩ năng thực hành và các ứng dụng của tác dụng từ
II> Chuẩn bị :

 Cho mỗi nhóm 1 bộ thí nghiệm như H24.1 SBT vật lí 9,2 thanh nam châm vĩnh cửu ,1 thanh sắt.
III> Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HĐ1: (15p): Kiểm tra kiến thức cơ bản 
?1 Nêu các đặc điểm của nam châm vĩnh cửu và cách quy ước  kí hiệu cực của nó ? 
?2 Từ trường có thể nhận biết bằng cách nào ?

?3 Từ phổ là gì? Nêu đặc điểm từ phổ của nam châm thẳng và từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua?

?4 phát biểu quy tắc xác định chiều ccủa đường sức từ trong lòng ống dây ( cực từ  của ống dây) khi biết chiều dòng điện ( cực nguồn điện) ? xác định bằng hình vẽ
?5 Phát biểu quy tắc xác định chiều dòng điện hoặc cực của nguồn điện khi biết chiều đường sức từ hoặc cực từ của ống dây có dòng điện chạy qua? Xác định bằng hình vẽ
II>Bài tập vận dụng(30p)
Phần 1 : chữa bài tập theo yêu cầu của HS

Gv cho hs nêu các bài tập cần chữa....
Đề nghị các HS có thể chữa được các bài nêu ý kiến bài của mình

GV nhận xét sũa sai
Phần 2: Làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên

Bài 1:Bài 21.6 SBT
 Yêu cầu các nhóm thực hành để kiểm tra kết quả

Bài 2:chữa bài tập  24.1 sbt
Yc các nhóm tiến hành thí nghiệm kiểm tra kết quả
HĐ3 : củng cố
GV nhận xét giờ học .yêu cầu về nhà tiếp tục hoàn thành các bài tập còn lại


	HS1 : lên bảng trả lời...
HS2: lên bảng trả lời..

HS3 : lên bảng trả lời...

HS4 : lên bảng trả lời...và xác định trên hình vẽ

HS5: lên bảng trả lời và xác định bằng hình vẽ

HS dưới lớp nhận xét ,đánh giá và cho điểm
Các nhóm thảo luận đề xuất các bài tập cần chữa
HS nghe  gv chữa bài

HS đọc đề bài 26.1 và đưa ra ý kiến


HS làm thực hành để kiểm tra kết quả

HS nghiên cứu bài 24.1 
HS tiến hành kiểm tra kết quả bằng thí nghiệm kiểm tra





Ngày soạn:07/12/2018                                                         Ngày dạy: 08/12/2018
Tiết 28          Bài 25         Sự nhiễm từ của sắt và thép

Nam châm điện
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
-Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được vai trò của lõi sắt làm tăng từ trường.
- Mô tả được sự nhiễm từ của sắt và thép.

- Nêu được hai cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật.

2. Kỹ năng: 

- Làm được TN chứng minh sự nhiễm từ của sắt và thép, giải thích được hoạt động của nam châm điện.

3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ môi trường

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Nghiên cứu bài, giúp hs chuẩn bị đồ dùng.

2. Học sinh: Mỗi nhóm 1 ống dây, kim nam châm, nguồn điện, am pe kế, lõi sắt non, lõi thép, đinh sắt,giá làm thí nghiệm
III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1ph) 

2. Kiểm tra bài cũ: (4ph)

 - Nêu đặc điểm của đường sức từ (từ trường) của ống dây có dòng điện chạy qua. 

- Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động1.(5ph) Nhớ lại kiến thức đã học về nam châm điện.

GV: Yêu cầu hs trả lời và nêu vấn đề 

Hoạt động 2.(15ph) Làm thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt và thép.

HS: Hoạt động cá nhân quan sát hình 25.1 nêu mục đích thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm tiến hành TN. Quan sát hiện tượng.

GV: Quan sát hướng dẫn hs đặt kim nam châm song song với ống dây.

HS: Tiếp tục làm TN 25.2 và trả lời C.

- Rút ra kết luận về sự nhiễm từ của sắt và thép.

- Đọc thông tin sgk về kết luận. 

- GV Trong các nhà máy cơ khí luyện kim có nhiều các bụi , vụn sắt, việc sử dụng các nam châm điện để thu gom bụi, vụn sắt làm sạch môi trường là một biện pháp hiệu quả.

- loài chim bồ câu có khả năng đặc biệt đó là xác định được phương hướng chính xác trong không gian. Sở dĩ như vậy vì trong não bồ câu có các hệ thống giống như la bàn, chúng được định hướng theo từ trường của trấi đất. Sự định hướng nsỳ có thể bị đảo lộn nếu trong môi trường có quá nhiều nguồn phát sang điện từ. Vì vậy, bảo vệ môi trường tránh ảnh hưởng tiêu cực của sang điện từ là góm phần bảo vệ môi trường.

Hoạt động 3.(10ph) Tìm hiểu nam châm điện.

HS: Hoạt động cá nhân quan sát hình 25.3 để trả lời C2 để nắm được cấu tạo của nam châm điện.

C2.

Các con số cho biết ống dây có thể được sử dụng với các số vòng dây khác nhau.

+ Chú ý đọc và nêu ý nghĩa của dòng chữ 1A- 22
[image: image91.wmf]W

)

GV: Yêu cầu HS đọc thông tin và cho biết có những cách nào làm tăng lực từ của nam châm điện (C3)

Hoạt động 4.(7ph) Vận dụng

HS: Hoạt động cá nhân đọc SGK vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi C4, C5, C6

- Tham gia thảo luận khi GV yêu cầu

GV: Hướng dẫn, gợi ý khi cần thiết. 

C4. Kéo làm bằng thép lên  chạm vào nam châm nó bị nhiễm từ trở thành nam châm, mặt khác kéo làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa nó vẫn giữ được từ tính lâu dài nên …

C5. Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây của nam châm điện.

C6. Lợi thế của nam châm điện:

- Có thể tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và  tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

- Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.

- Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi

- Nêu kết luận về sự nhiễm từ của sắt và thép

- Các cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

HS trả lời
	I. Sự nhiễm từ của sắt và thép

1. Thí nghiệm.

Bố trí TN như hình 25.1. Đóng khoá K góc bị lệch thay đổi.

Bố trí TN như hình 25.2

- Lõi sắt non ngắt điện không còn hút đinh sắt.

- Lõi thép vẫn còn hút.

2. Kết luận.

             (SGK)

II. Nam châm điện.

Nam châm điện có cấu tạo gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non. 

C3.

 Nam châm :

b mạnh hơn a ; e mạnh hơn b và d.

III. Vận dụng.




Hoạt động 5. Hướng dẫn học ở nhà. (1ph)

- Học bài, đọc “Có thể em chưa biết”. Làm bài tập sách bài tập.

- Xem trước bài sau: ứng dụng của nam châm.

Ngày soạn:11/12/2018                                                         Ngày dạy: 12/12/2018
Tiết 29         Bài 26                 ứng dụng của nam châm
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
- Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kĩ thuật.
- Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của nam châm trong rơ le điện từ, chuông báo động.
2. Kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng có liên quan đến ứng dụng của nam châm.

3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ, giữ gìn đồ dùng học tập.  

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Một chuông điện.

2. Học sinh: Mỗi nhóm 1 loa điện hỏng .

III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1ph) 

2. Kiểm tra bài cũ- tổ chức tình huống học tập: (5ph)
* Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu kết luận về sự nhiễm từ của sắt và thép. Làm thế nào để tăng lực từ của nam châm điện.

HS: Trả lời: (ghi nhớ SGK)

* Tổ chức tình huống học tập

GV: Nhắc lại một số ứng dụng của nam châm và nêu vấn đề vào bài.

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1.(14ph) Tìm hiểu nguyên tắc và cấu tạo và hoạt động của loa điện.

HS: Hoạt động nhóm mắc mạch điện như hình 26.1. Làm TN quan sát hiện tượng xảy ra trong hai trường hợp.

- Dòng điện chạy qua ống dây.

- Khi dòng điện thay đổi.

GV: Hướng dẫn học sinh làm TN và rút ra kết luận.

GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu tạo của loa điện.  

HS: Quan sát loa thật hoặc hình vẽ chỉ ra bộ phận chính của loa điện. 

 HS: Hoạt động nhóm đọc SGK tìm hiểu quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh trong loa.

GV: Chốt lại cấu tạo và hoạt động của loa điện.

Hoạt động 2. (15ph) Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ.

HS: Hoạt động cá nhân tìm hiểu mạch điện hình 26.3 phát hiện tác dụng đóng ngắt mạch của nam châm điện.

HS: Trả lời C1 để hiểu rõ hoạt động của rơ le điện từ.

C1. Khi có dòng điện trong mạch 1 thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2.

Hướng dẫn  học sinh về nhà  nghiên cứu sơ đồ 26.1 trả lời C2(không bắt buộc)
C2. Khi đóng cửa chuông không kêu vì mạch điện 2 hở.

- Khi hé mở cửa chuông kêu vì mạch hở nam châm mất từ tính, rơi xuống và tự động đóng mạch 2

GV: Chốt lại tác dụng của rơ le điện từ là sử dụng nam châm điện để tự động đóng ngắt mạch điện.

Hoạt động 3. (6ph) Vận dụng
HS: Hoạt động cá nhân trả lời C3, C4

- Báo cáo trao đổi kết quả và tham gia thảo luận trước lớp.

GV: Tổ chức hs tham gia thảo luận thống nhất đáp án.

C3. Được vì khi đưa nam châm lại gần vị trí có mạt sắt, nam châm sẽ tự động hút mạt sắt ra khỏi mắt.

C4. Khi dòng điện qua động cơ vượt quá mức cho phép, tác dụng từ của nam châm điện mạnh lên, thắng lực đàn hồi của lò so và hút chặt lấy thanh sắt S làm cho mạch điện tự động ngắt.

Hoạt động 4. Củng cố: (3ph)

- Nêu một số tác dụng của nam châm điện trong thực tế, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị này.

- Đọc ghi nhớ và “Có thể em chưa biết”
	I. Loa điện

1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện.

a. Thí nghiệm.

      ( Hình 26.1)
b. Kết luận.

- Khi có dòng điện chạy qua ống dây chuyển động.

- Khi cường độ dòng điện thay đổi ống dây dịch chuyển dọc theo khe hở giữa hai cực của nam châm.

2. Cấu tạo của loa điện.

+ Bộ phận chính:

- ống dây

- Nam châm

- Màng loa.

II. Rơ le điện từ.

1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ.

- Là thiết bị tự động đóng ngắt mạch điện 

- Quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh.

2. Ví dụ về ứng dụng.

.

III. Vận dụng.




Hoạt động 5. Hướng dẫn học ở nhà: (1ph)

- Học bài, làm bài tập sách bài tập 26.1 -> 26.5.

- Xem trước bài sau: Lực điện từ.
Ngày soạn:14/12/2015                                                         

Ngày soạn:13/12/2018                                                         Ngày dạy: 15/12/2018
Tiết 30               Bài 27                       Lực điện từ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ tác dụng của lực điện từ lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

- Phát biểu được qui tắc bàn tay trái xác định chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện

2. Kỹ năng: 

 - Vận dụng được qui tắc bàn tay trái để biểu diễn lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng đặt vuông góc với đường sức từ khi biết chiều dòng điện và chiều đường sức từ.

3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo vệ, giữ gìn đồ dùng học tập.  

II. Chuẩn Bị:

Nam châm chữ U, nguồn điện, đoạn dây bằng đồng, dây nối, biến trở, công tắc, ampe kế.

III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1ph)                         

2. Kiểm tra bài cũ (5ph)

* Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của loa điện. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ.

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. (10ph) Thí nghiệm về tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện.

HS: Hoạt động nhóm nhận đồ dùng và mắc mạch điện như sơ đồ 27.1 SGK.

- Đóng khoá K và quan sát hiện tượng xảy ra với dây dẫn AB.

- Trả lời C1. Hiện tượng đó chứng tỏ dây AB chịu tác dụng của lực từ.

- Rút ra kết luận và đọc kết luận SGK.

GV: Thông báo lực quan sát được trong TN trên gọi là lực điện từ.

Hoạt động 2. (16ph) Tìm hiểu chiều của lực điện từ.

GV: Nêu vấn đề chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

HS: Trao đổi, dự đoán

- Làm TN kiểm tra dự đoán.

GV: Theo dõi, uốn nắn cho những nhóm làm chưa tốt.

HS: Báo cáo kết quả, thảo luận trước lớp.

GV: Hướng dẫn hs thảo luận và rút ra kết luận.

- Thông báo : Biết chiều dòng điện, chiều đướng sức từ qui tắc bàn tay trái giúp ta xác định chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn.

HS: Hoạt động cá nhân đọc SGK tìm hiểu qui tắc.

- Thực hành bằng tay trái trên hình vẽ và trường hợp đổi chiều dòng điện.

Hoạt động 3. (10ph) Vận dụng
HS: Hoạt động cá nhân trả lời C2, C3

C2. Dòng điện có chiều từ B đến A.

GV: Tổ chức cho HS trao đổi thảo luận ngay trên lớp tìm lời giải tốt nhất cho câu C3, C4.

C3. Đường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên.

- HS : Hoạt động nhóm trả lời C4.

C4. Biểu diễn lực.

- Hình 27.1 a cặp lực từ có tác dụng làm khung dây quay theo chiều kim đồng hồ.

- Hình 27.1b cặp lực điện từ không có tác dụng làm khung quay.

- Hình c cặp lực điện từ có tác dụng làm khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ.

HS: Hoạt động cá nhân đọc “Có thể em chưa biết”

Hoạt động 4. Củng cố: (3ph)

GV: Hệ thống bài

- Nêu tác dụng từ trường lên dây dẫn có dòng điện.

- Phát biểu qui tắc bàn tay trái.

HS: Trả lời câu hỏi của GV và đọc ghi nhớ SGK.
	I. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện.

1. Thí nghiệm: (Hình 27.1)

- Đóng khoá K dây dẫn AB lệch khỏi vị trí cân bằng.

2. Kết luận.

   (SGK)

II. Chiều của lực từ, qui tắc bàn tay trái.

1. Thí nghiệm: (Hình 27.1)

2. Kết luận.

Chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều đường sức từ.

3. Qui tắc bàn tay trái.

        ( SGK- Hình 27.2)

III. Vận dụng.




Hoạt động  5. Hướng dẫn học ở nhà: (1ph)

- Học bài, làm bài tập trong sách bài tập.

- Xem trước bài sau: Động cơ điện một chiều.

Ngày soạn:17/12/2018                                                        Ngày dạy: 19/12/2018
Tiết 31                     Bài 28       động cơ điện một chiều

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

- Nêu được tác dụng của mỗi bộ  phận chính trong động cơ điện.

- Phát hiện sự biến đổi điện năng thành cơ năng trong khi động cơ điện hoạt động.

2. Kỹ năng: Làm được thí nghiệm nhận biết cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

3. Thái độ: Học tập tích cực, tự giác, tinh thần hợp tác nhóm và ý thức bảo môi 
trường,

II. Chuẩn Bị:

- Mỗi nhóm một động cơ điện một chiều và nguồn điện 3-15V, 2 đoạn dây dẫn.
III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định: (1ph) 

2. Kiểm tra bài cũ: (4ph)

 - Phát biểu kết luận về lực điện từ và qui tắc bàn tay trái. Trả lời bài tập 27.1; 27.2.

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1. (12ph) Tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

HS: Hoạt động nhóm tìm hiểu trên mô hình sgk (hình 28.1)

- Chỉ ra bộ phận chính của động cơ khi GV yêu cầu.

GV: Chú ý học sinh tác dụng của cổ góp điện.

Hoạt động 2.(10ph) Nghiên cứu nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều

HS: Hoạt động cá nhân nghiên cứu sgk thực hiện C1

C1: F2 hướng vào trong, F1 hướng ra ngoài.

- Dự đoán hiện tượng xảy ra với khung dây.

C2:Khung dây quay do tác dụng của 2 lực.

-HS: Hoạt động nhóm thực hiện C3.

- Làm TN để kiểm tra dự đoán.

- Rút ra nguyên tắc hoạt động của động cơ điện 1 chiều.

-GV khi động cơ điện một chiều hoạt động tại cổ góp điện xuất hiện các tia lửa điện. Các tia lửa điện lá tác nhân sinh ra cá khí NO, NO2 có mùi hắc.Sự hoạt động của động cơ điện cũng ảnh hưởng đén hoạt động của các thiết bị khác và gây nhiễu các thiết bị vô tuyết truyền hình gần đó.

 - GV Để giảm tác hại cho môi trường chúng ta cần làm gì ?

- HS  thay thế động cơ điện một chiều bằng động cơ điện xoay chiều. Trách mắc chung động cơ điện một chiều với các thiết bị khác.

Hoạt động 4. (7ph) Phát hiện ra sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện.

HS: Nêu nhận xét về sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện.

GV: Chốt lại.

Hoạt động 5 . (8ph) Vận dụng

HS: Hoạt động nhóm trả lời C5, C6.

- Tham gia thảo luận thống nhất đáp án.

GV: Quan sát hs làm việc và tổ chức thảo luận trước lớp.

C5. Quay ngược chiều kim đồng hồ.

C6. Vì nam châm vĩnh cửu không tạo ra từ trường mạnh như nam châm vĩnh cửu.

C7. Động cơ điện có mặt trong gia đình phần lớn là động cơ điện xoay chiều, như quạt điện, máy bơm, máy giặt…

Ngày nay động cơ điện một chiều có mặt trong phần lớn các bộ phận quay của đồ chơi trẻ em.
	I. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nam châm vĩnh cửu.

1. Các bộ phận chính

-   Nam châm

-   Khung dây

-   Cổ góp điện

   (Hình 28.1)

2. Hoạt động của động cơ điện một chiều

- Dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.

3. Kết luận.

( SGK Tr  77)

                  (SGK)

III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện.

- Điện năng chuyển hoá thành cơ năng.

IV.VËn dông.




Hoạt động 5. Hướng dẫn học ở nhà:  (3ph)

- Học bài, làm bài tập sách bài tập.

- Chuẩn bị bài sau: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo thí nghiệm và trả lời các câu hỏi.
Ngày soạn:21/12/2018                                                       Ngày dạy: 22/12/2018
Tiết 32       Bài 30    Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải             

và qui tắc bàn tay trái+ Kiểm tra 15 phút
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Củng cố nắm chắc qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái dùng để  xác định các yếu tố nào.

2. Kĩ năng: 

-  Vận dụng đ​ược qui tắc nắm tay phải xác định chiều đư​ờng sức của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngư​ợc lại.

-  Vận dụng đ​ược qui tắc bàn tay trái các định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đ​ường sức từ hoặc chiều đường sức từ ( hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố trên.

-   Biết cách thực hiện các bư​ớc giải bài tập định tính phần điện từ, cách suy luận logíc và biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: 

- Học tập nghiêm túc.

II. Chuẩn bị 

- 1 ống dây dẫn khoảng từ 500 - 1000vòng, 1 thanh nam châm

- 1 sợi dây mảnh dài 20 -50cm

- 1 giá TN, 1 nguồn điện, 1 công tắc.
- viết sẵn 3 bài tập SGK và bài tập 30.4, 30.5  vào bảng phụ

-Mỗi nhóm các phiếu học tập của 3 bài tập SGK
III. Tiến trình dạy học 

1. ổn định :                                        
2. Kiểm tra bài cũ 
- Phát biểu qui tắc nắm tay phải, qui tắc này dùng để xác định gì ?

 - Phát biểu qui tắc bàn tay trái, qui tắc này dùng để xác định gì ?

3. Chữa bài tập (27ph)
	Hoạt động của  GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Giải bài 1
 GV treo đề lên bảng
HS: đọc đề bài, nghiên cứu nêu các bư​ớc giải
- Phát phiếu học tập nhóm
a. Dùng qui tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây.

- Xét t​ương tác giữa ống dây và nam châm -> hiện tư​ợng

b. Xác định tên từ cực của ống dây

- Mô tả t​ương tác giữa ống dây và nam châm

c. HS bố trí TN kiểm tra lại theo nhóm, quan sát hiện tượng xảy ra, rút ra KL.
- Các nhóm thực hiện chấm chéo bài của các nhóm, nhận xét cho điểm
Hoạt động 2. Giải bài 2
Gv treo bảng đề bài tập 2 lên bảng

GV: yêu cầu HS đọc đề BT 2, GV nhắc lại  qui ước các kí hiệu  ‘.’ ‘+’ cho biết điều gì? luyện đặt bàn tay trái theo qui tắc phù hợp với mỗi hình vẽ.
- Phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu làm việc cá nhân
1HS: Lên bảng biểu diễn kết quả trên hình vẽ.
GV treo bảng đề bài tập 30.4 SBT

- Goi 1 HS lên bảng thực hiện

- các nhóm thảo luận đưa ra kết quả

GV nhận xét sửa sai cho HS 
? Bài tập này đã vận dụng quy tắc nào?

Hoạt động 3: Giải bài tập 3 
GV treo đề bài tập 3
GV: Gọi HS đọc bài
- Phát phiếu hoạt động nhóm cho các nhóm. Yêu cầu thảo luận và hoàn thành bài tập

Gọi đại diện 1 nhóm lên bảng chữa bài

Lớp thảo luận để có đáp án đúng

- Đưa ra bài tập phụ ( bài 30.5 SBT)

Yc các nhóm thảo luận chữa bài
- GV: Hư​ớng dẫn HS trao đổi, nhận xét ra các bước chung khi giải bài tập vận dụng qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái
	1. Bài 1: 

a. Nam châm bị hút vào ống dây

b. Lúc đầu nam châm bị đẩy ra xa sau đó nó xoay đi và khi cực bắc của nam châm h​ướng về phía đầu B của ống dây thì nam châm bị hút vào ống dây.

c. HS thực hành TN

2. Bài 2

3. Bài 3

a. Lực F1 và F2 đ​ược biểu diễn trên hình 30.3

b. Quay ng​ược chiều kim đồng hồ

c. Khi lực F1, F2 có chiều ngược lại muốn vậy, phải đổi chiều dòng điện trong khung hoặc đổi chiều từ trư​ờng



Hoạt động 4. Hư​ớng dẫn học ở nhà. 
- Làm bài tập 30.1, 30.2, 30.3, 30,6 SBT
- Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của bình điện xe đạp.
2. Kiểm tra 15 phút:
Đề bài:

  Câu 1 (5đ): Nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều?
  Câu 2 (5đ): Phát biểu quy tắc xác định chiều của lực điện từ khi biết chiều của đường sức từ và chiều dòng điện chạy qua dây dẫn đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ?

  áp dụng xác định chiều lực điện từ trong trường hợp sau.
                                          
[image: image92]
Biểu điểm :
Câu 1: Nêu đúng cấu tạo động cơ điện 1 chiều    (2,5đ)

           đúng nguyên tắc hoạt động  như sgk (2,5đ)

Câu 2: phát biểu đúng quy tắc như sgk (2,5đ)
          Biểu diễn đúng lực điện từ hướng từ dưới lên trên (3,5đ)

Ngày soạn:25/12/2018                                                     Ngày dạy: 26/12/2018
Tiết 33:                      Bài 31            Hiện t​ượng cảm ứng điện từ
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:
-  Mô tả đư​ợc cách làm xuất hịên dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.
2. Kĩ năng: 
-  Làm đ​ược TN dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng.

-  Sử dụng đư​ợc đúng 2 thuật ngữ mới, đó là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ.

3. Thái độ: 

- Học tập nghiêm túc,rèn luyện tính cẩn thận ,chính xác. ý thức bảo vệ đồ dùng thí nghiệm.

II. Chuẩn bị 
Cho cả lớp: 1ddinamo xe đạp có gắn bóng đèn và 1 đinamo đã tháo sẵn, các phiếu học tập phóng to

Cho mỗi nhóm:
-  1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED 

-  1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh 

-  1 nam châm điện và nguồn điện
- Phiếu học tập giao các nhiệm vụ:

	Phiếu học tập số 1:                                                                                       Lớp …...nhóm số…...

	Nhiệm vụ 1
	Nghiên cứu cách tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín nhờ nam châm vĩnh cửu

	
	Thí nghiệm
	Kết quả thí nghiệm

	
	- Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây
	- Đèn LED ……chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  …………………...

	
	-Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây 
	- Đèn LED……….chứng tỏ trong cuộn dây dẫn………………………...

	
	- Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây 
	- Đèn LED ….............chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  ……………….

	
	- Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây
	- Đèn LED …………chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  …………………..


	Kết luận 1:  Khi đưa một cực của nam châm ……….hay …….........cuộn dây dẫn kín thì xuất hiện …………….trong cuộn dây




	Phiếu học tập số 2:                                                                                       Lớp ……..nhóm số…….

	Nhiệm vụ 2
	-Tình huống : Nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hoặc ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện không?

- Dự đoán:………………………….
- Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán:

	
	Thí nghiệm
	Kết quả thí nghiệm

	
	- Di chuyển cuộn dây lại gần nam châm  
	- Đèn LED ……….chứng tỏ trong cuộn dây dẫn…………………

	
	-Di chuyển cuộn dây ra xa nam châm
	- Đèn LED ………chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  ……………………..


	Kết luận 2: Khi đưa cuộn dây dẫn kín ………......hay…………....một cực của nam châm thì trong cuộn dây  …………………...


	Phiếu học tập số 3:                                                                                       Lớp …….nhóm số……….

	Nhiệm vụ 3
	Nghiên cứu cách tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm điện

	
	* Bố trí thí nghiệm như hình 31.3 SGK

- Đóng công tắc k, quan sát hiện tượng xẩy ra với đèn LED

- Ngắt khóa k ,quan sát hiện tượng xẩy ra với đèn LED

* Xác định xem trong trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện trong cuộn dây có mắc đèn LED

	
	Thí nghiệm
	Kết quả thí nghiệm

	
	- Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện.
	- Đèn LED …….chứng tỏ trong cuộn dây dẫn………………………....

	
	- Khi dòng điện đã ổn định 
	- Đèn LED ……chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  ……………………...

	
	- Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện 
	- Đèn LED………chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  ……………..

	
	-Sau khi ngắt mạch điện
	- Đèn LED ………chứng tỏ trong cuộn dây dẫn  ……………………....


	Kết luận 3: Hãy điền các từ :dòng điện, tăng,biến thiên , giảm vào chỗ trống để hoàn thành kết luận sau:
- Khi đóng mạch điện của nam châm điện ,dòng điện chạy qua nam châm điện ……….thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện…………………..

- Khi ngắt mạch điện của nam châm điện ,dòng điện chạy qua nam châm điện ……...thì trong cuộn dây cũng xuất hiện ………………...




III. Tiến trình dạy  học 

1. ổn định tổ chức :  
2. Bài cũ(2 ph) : ? Thí nghiệm nào chứng tỏ dòng điện sinh ra từ trường?                                     
2. Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1. (8ph) Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của Đinamô
GV: Yêu cầu HS quan sát hình 13.1 (sgk) và quan sát đinamô đã tháo vỏ để chỉ ra các bộ phận chính của đinamô xe đạp.

Hoạt động 2. (10ph) Dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra dòng điện

GV:Yc các nhóm đọc thông tin nhiệm vụ 1.

- Giao dụng cụ TN cho các nhóm yêu cầu HS làm TN câu C1 theo nhóm.

GV: Hư​ớng dẫn HS các thao tác TN

- Cuộn dây dẫn phải đ​ược nối kín

+ Động tác nhanh, dứt khoát.
? các nhóm báo cáo kết quả nhiệm vụ 1

Cả lớp thảo luận để hoàn thành kêt luận 1 ?

GV giao nhiệm vụ 2 cho các nhóm

Yc đọc thông tin và làm việc 

HS: đọc câu C2, nêu dự đoán và làm TN kiểm tra dự đoán theo nhóm.

-Thảo luận báo cáo kết quả 
Yc hoàn thành cá nhân kết luận 2

Hoạt động 3. (10ph) Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện.

GV: Yêu cầu HS đọc TN 2, nêu dụng cụ cần thiết.

Giao nhiệm vụ 3 cho các nhóm

Các nhóm thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ
GV: Hư​ớng dẫn HS lắp đặt dụng cụ TN lư​u ý lõi sắt của nam châm điện đ​ặt sâu vào lòng cuộn dây.

GV: Khi đóng mạch ( hay ngắt mạch điện) thì dòng điện có cư​ờng độ thay đổi ntn? 

- HS trả lời: Khi đóng mạch (hay ngắt mạch điện) thì dòng điện có  cư​ờng độ tăng (giảm).
Yc các nhóm báo cáo kết quả

Làm việc cá nhân hoàn thành kết luận 3 ghi vở
Hoạt động 4. (11ph) Hiện tượng cảm ứng điện từ 

- GV: Gọi HS đọc phần thông báo sgk

- HS đọc SGK

- GV: Qua TN 1 và 2, hãy cho biết khi nào xuất hiện dòng điện dòng điện cảm ứng.

- HS Dòng điện xuất hiện như trên gọi là dòng điện cảm ứng điện từ

HS: Hoạt động nhóm câu C4, C5

C4: trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng xuất hiện.

C5: đúng là nhờ nam châm ta có thể tạo ra dòng điện.

Hoạt động 5. Củng cố: (4ph)
- Nêu các cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín.

- Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng?


	I. Cấu tạo và hoạt động của Đinamô ở xe đạp
- 1 nam châm và cuộn dây khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng

II. Dùng nam châm để tạo ra dòng điện

1. Dùng nam châm vĩnh cửu

Thí nghiệm 1

Kết luận 1: Khi đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn thì xuất hiện dòng điện trong cuộn dây.
Kết luận 2: khi đưa cuộn dây dẫn kín lại gần hay ra xa một cực của nam châm thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện.
2. Dùng nam châm điện

 Thí nghiệm 2:

*Nhận xét 2: SGK

Dòng điện xuất hiện

- Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện

- Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

Kết luận 3:

-khi đóng mạch điệncủa nam châm điện dòng điện trong nam châm điện tăng thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện
-khi ngắt mạch điện của nam châm điện ,dòng điện chạy qua nam châm điện giảm thì trong cuộn dây dẫn kín cũng xuát hiện dòng điện

* vậy dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian dòng điện chạy qua nam châm điện biến thiên
III. Hiện t​ượng cảm ứng điện từ

 Dòng điện xuất hiện như trên gọi là dòng điện cảm ứng điện từ. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện t​ượng cảm ứng điện từ
* Ghi nhớ: sgk


Hoạt động 5. Hư​ớng dẫn học ở nhà: (1ph) 
- Học bài các kết luận và nội dung ghi nhớ
- Làm bài tập bài 31.1-31.5 (SBT)

Ngày soạn: 17/12/2018                                                             Ngày dạy:  29/12/2018                                            
Tiết 34                                     ÔN TẬP HỌC K Ì I (tiÕt 1)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Ôn tập và tự kiểm tra những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của toàn bộ chương I và phần kiến thức thuộc chương điện từ đã học

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải được các bài tập thuộc kiến thức đã học từ đầu năm đến nay. 
3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, ý thức tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống kiến thức cần ôn tập.

2. Học sinh: Thực hiện hướng dẫn tiết trước.

III. Tiến trình dạy học 

1. Ổn định: 

2. Bài mới:

	Hoạt động của GV vµ HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Ôn tập kiến thức cơ bản.

GV: Yêu cầu HS

- Phát biểu, viết biểu thức định luật ôm.

- Dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U.

- Điện trở biểu thị cho tính chất điện nào ? Biểu thức xác định điện trở.

- Điện trở phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

- ý nghĩa của điện trở suất.

+ Đoạn mạch nối tiếp
- Nêu các tính chất về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở đối với đoạn mạch nối tiếp.

* Hệ quả của các tính chất này là gì ?

+ Đoạn mạch song song.


- Tương tự nêu các tính chất của đoạn mạch song song và hệ quả của nó.

- Nói công suất của bóng đèn là 75 W điều đó có nghĩa gì ?

- Công thức tính công suất điện.

- Đối với đoạn mạch có điện trở R thì công suất còn được tính như thế nào ?

- Công của dòng điện là gì ?

- Công thức tính công ?

- Công hay điện năng được đo bằng gì ?

- Mỗi số đếm tương ứng với đơn vị nào của công ?

- 1 kWh = ? J

- Định luật Jun –Len xơ dùng để tính gì ?

- Công thức của định luật trong hai trường hợp J và cal.

Hoạt động 2.  Điện từ học
- GV Nam châm là gì? Kể tên các dạng thường gặp. Nêu các đặc tính của nam châm.

- HS trả lời

- GV Từ trường là gì? Cách nhận biết từ trường?

- HS trả lời

- Từ trường: Môi trường xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần đó.

     - Cách nhận biết từ trường: Người ta dùng kim nam châm (nam châm thử) để nhận biết từ trường. Nếu nơi nào gây ra lực từ lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường

- Đường sức từ là gì? Từ phổ là gì?

- HS trả lời

- Đường sức từ là những đường có trong từ trường. Ở bên ngoài nam châm đường sức từ là những đường cong có chiều xác định đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm.

- Từ phổ là hệ thống gồm nhiều đường sức từ của một nam châm.

- Nêu từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Phát biểu qui tắc nắm tay phải ?.

- HS trả lời

- GV  Nêu điều kiện sinh ra lực điện từ. Phát biểu qui tắc ban tay trái ?.

- HS trả lời

- Điều kiện sinh ra lực điện từ: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

- HS trả lời


	A. Ôn tập kiến thức cơ bản.

I. Điện học

1.  Định luật Ôm:    
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2. Điện trở dây dẫn:    

3. Định luật Ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

4. Định luật Ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc song song

5. Công suất điện

 P = U.I   

6. Công dòng điện (điện năng tiêu thụ)

 A = P.t   hay  A = U.I.t

7. Định luật Jun-Lenxơ

Q = I2.R.t
* nếu Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì: 

Q = 0,24.I2.R.t

* Công thức tình nhiệt lượng vật thu vào khi nóng lên: Q = m.c (t2 – t1)

(t1: nhiệt độ ban đầu ; t2: nhiệt độ sau)

II.  Điện từ học 

1. Nam châm, từ trường

2. Đường sức từ

3. Lực điện từ

4. Hiện tượng cảm ứng điện từ.




Hoạt động 5. Hướng dẫn về nhà: (1ph)

Ngày soạn:  01/1/2019                                                      Ngày dạy:  02/1/2019
Tiết 35                                     ÔN TẬP HỌC K Ì I (tiết 2)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

 - Ôn tập và tự kiểm tra những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của toàn bộ chương I và phần kiến thức thuộc chương điện từ đã học

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải được các bài tập thuộc kiến thức đã học từ đầu năm đến nay. 
3. Thái độ:

 - Học tập tích cực, tự giác, ý thức tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

II. Chuẩn Bị:

1. Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống bài tập.
2. Học sinh: Thực hiện hướng dẫn tiết trước.

III. Tiến trình dạy học 

1Ổn định: 
2.Bài cũ.(7 ph)
HS 1? Phát biểu và viết biểu thức định luật ôm?

HS2? Phát biểu và viết biểu thức định luật jun-lenxơ?
HS3? Nêu các tính chất của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song?
	Hoạt động của GV vµ HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Bài tập (33p)
Bài 1. Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3; R2 = 5; R3 = 7 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 6V.

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

2/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Yêu cầu HS thảo luận trình bày kế hoạch giải bài tập trên?
Bài 2. Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 20oC thì mất một thời gian là 14phút 35 giây.

1/ Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

2/ Mỗi ngày đun sôi 5lít nước ở điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho biết giá 1kWh điện là 800đồng.
Yêu cầu HS thảo luận trình bày kế hoạch giải bài tập trên?


	.  Một số bài tập cơ bản

Bài 1.

1/ Điện trở tương đương của đoạn mạch:

R = R1 + R2 + R3 

 = 3 + 5+ 7 = 15

2/ Cường độ dòng điện trong mạch chính:

 I = eq \s\don1(\f(U,R)) = eq \s\don1(\f(6,15)) = 0.4 (A)       

Mà mắc nối tiếp nên I bằng nhau. Nêu ta có hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở là:

 I1 = I2  = I3  = I = 0.4 (A)  

Bài 2.

Vì bếp được sử dụng ở hiệu điện thế 220V đúng với hiệu điện thế định mức của bếp nên công suất điện của bếp là 1000W.

1/ Nhiệt lượng cung cấp cho nước:

Q1 = mc(t2 - t1) 
= 2,5. 4200. 80 = 840 000J

Nhiệt lượng bếp tỏa ra:

Q = I2.R.t = P.t (với t = 14ph 35s = 875s)

= 1000. 875 = 875 000J

Hiệu suất của bếp:
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2/ Nhiệt lượng bếp tỏa ra mỗi ngày.

Q’ = 2Q 

= 2. 875000 = 1750000J (vì 5l = 2. 2,5l)

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày:

A = Q’.30 = 1750000. 30 

= 52500000J = 14,6kWh

Tiền điện phải trả:

T = 14,6. 800 = 11680 đồng




Hoạt động 2: hướng dẫn về nhà: 5p

* Giải đáp thắc mắc của học sinh nếu có (3p)

Ngày soạn:  02/1/2019                                                      Ngày dạy:  03/1/2019
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG THCS THẮNG MINH
Đề KSCL HỌC Kì I - năm học 2018-2019
Môn : Vật lý 9 - ( Thời gian làm bài : 45 phút)
I .Mục tiêu:

1. Kiến thức :Kiểm tra toàn diện các mục tiêu về  kiến thức,kĩ năng đặc biệt là kĩ năng tự học của học sinh . cụ thể :

 Chương I: định luật Ôm,điện trở của dây dẫn,định luận Ôm cho đoạn mạch nối tiếp,công thức tính công,công suất,định luật Jun –Len xơ.

Chương II: vận dụng các quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái, cấu tạo và hoạt động của nam châm điện và cách làm tăng từ trường cho nó.
2. Kỹ năng: Giải bài tập vật lý, trình bày bài kiểm tra, tính cẩn thận, chính xác khi làm bài kiểm tra.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi làm bài kiểm tra
4. Hình thức kt: 100% tự luận
II. Nội dung

Ma trận

	
             Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1 Chương 1. Điện học


	Phát biểu và , viết được biểu thức của định luật ôm 
	
	Biết tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp .

	Biết tính điện trở, công suất và nhiệt lượng tỏa ra trong đoạn mạch nối tiếp
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ : %
	Số câu:1

Số điểm:2
Tỉ lệ :20 %
	
	Số câu:1/3

Số điểm:1

Tỉ lệ :10 %  
	Số câu2/3

Số điểm:2

Tỉ lệ :20 %
	Số câu:2
Số điểm:5
Tỉ lệ :50 %

	2. Chương 2. Điện từ học


	  Biết trình bày quy  tắc nắm tay phải
	-

- Hiểu được cấu tạo, HĐ  và cách làm tăng từ trường của nam châm điện
	Biết vận dụng 2 quy tắc nắm tay phải và bàn tay trái để xác định đại lượng còn thiếu trên hình vẽ

	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ : %
	Số câu:0,5
Số điểm:1
Tỉ lệ :10 %
	  Số câu:0,5
Số điểm:2
Tỉ lệ :20 %
	Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ :20 %
	
	Số câu:2
Số điểm:5
Tỉ lệ :50 %

	Tổng
	Số câu:1,5
Số điểm:3
TL:30%
	Số câu:0,5
Số điểm:2
TL:20%
	Số câu:4/3

Số điểm:3

TL:30%
	Số câu:2/3

Số điểm:2

TL:20%
	Số câu:4
Số điểm:10

TL:100%


Đề KSCL HỌC Kì I - năm học 2018-2019
Môn : Vật lý 9 - ( Thời gian làm bài : 45 phút)
    *đề bài:

Câu1(2điểm).Phát biểu định luật ôm? Viết hệ thức của định luật và giải thích các đại lượng trong hệ thức đó?

Câu2 (2 điểm).Có cuộn dây như hình vẽ. Em hãy phát biểu quy tắc xác định và xác định trên hình vẽ các cực từ của cuộn dây                   

Câu 3(3 điểm). Một đoạn mạch gồm bóng đèn có ghi ( 6V-4,5W) được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi U=9V như hình vẽ, điện trở của dây nối và Ampe kế không đáng kể.



                                         K    +    -
                           



       ẹ

a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính chỉ số Ampe kế ?
b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó ?
c) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút ?
Câu 4: (3 điểm)  
        a) Nêu cấu tạo và hoạt động của nam châm điện? Người ta thường làm tăng từ trường cho nam châm điện bằng những cách nào? 
        b) Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định các đại lượng còn thiếu trong hình vẽ ( vẽ lại hình vào giấy kiểm tra):


                                    I

        (H1)
(H2)

------------- Hết -------------

đáp án - biểu điểm  Đề KSCL HỌC Kì I - năm học 2018-2019
Môn : Vật lý 9 - ( Thời gian làm bài : 45 phút)
	Câu 1 (2đ): - Phát biểu đúng định luật ôm (sgk vật lý 9)

-Viết đúng hệ thức của định luật: I = U/R

-Giải thích đúng các đại lượng và đơn vị 
	1đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2  (2đ) - phát biểu đúng quy tắc nắm tay phảI (sgk vật lý 9)

                    - Trình bày và xác định đúng trên hình vẽ  (B là cực từ bắc)
	1đ
1đ

	Câu 3 (3đ). 
a) Vì đèn sáng bình thường nên hđt giữa hai đầu bóng đèn phải là UĐ = 6V và IĐ = I mạch chính. 

Ap dụng công thức   P=UI ( I = P/U=4,5 / 6 = 0,75 A. 



b) Vì đèn sáng bình thường nên hđt giữa hai đầu bóng đèn phải là
 UĐ = 6V mặt khác Rb nối tiếp với đèn nên ta có: U = Ub + UĐ ( Ub = U – UĐ  = 9-6 = 3V
 

          áp dụng :Rb = Ub / I = 3 / 0,75 = 4 [image: image98.wmf]W

 





Công suất tiêu thụ của biến trở:Pb=Ub.I = 3.0,75 = 2,25 (W) 


c) Nhiệt lượng tỏa ra ở biến trở: Qb = I2.Rb.t = Pb.t = 2,25.600 = 1350 (J)

Nhiệt lượng tỏa ra trong đoạn m¹ch:Q = I2.( Rb + Rd). t  = (Pb + Pd). t =(2,25 + 4,5).600 = 4050 (J)


	0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 4( 2 ®) 

a) - Nêu được cấu tạo nam châm điện gồm 2 bộ phận : cuộn dây dẫn và lõi sắt non
- Hoạt động: khi cho dòng điện một chiều chạy qua cuộn dây dẫn thì nó trở thành nam châm. Khi ngắt dòng điện thì nó không còn từ trường nữa

- Người ta thường làm tăng từ trường cho nam châm bằng 2 cách: tăng số vòng dây hoặc tăng cường độ dòng điện.

    b) HS áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ đối với trường hợp H1( có chiều từ trái sang phải) và xác định chiều dòng điện đối với H2 (dấu chấm) : mỗi trường hợp biểu diễn đúng cho 0.5đ
	0.5đ

0.5đ

1đ

1đ

	     Tổng
	10đ 


Ngày soạn: 14/1/2019                                                             Ngày dạy: 15/1/2019
Tiết 37              Bài 32  điều kiện xuất hiện dòng điện Cảm ứng
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Xác định được sự tăng hay giảm của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm thí nghiệm với nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện.

- Biết được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
2. Kĩ năng

- Vận dụng được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể, trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

3. Thái độ

- Học tập nghiêm túc.

II Chuẩn bị

- Mô hình cuộn dây và đường sức từ của một nam châm(sử dụng thí nghiệm trên máy tính),ti vi màn hình lớn kết nối HDM, 1máy tính.
	Làm TN
	Có dòng điện cảm ứng hay không?
	Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi  ?

	Đưa nam châm lại gần cuộn dây
	
	

	Để nam châm nằm yên.
	
	

	Đưa nam châm ra xa cuộn dây.
	
	


Bảng phụ

III. Tiến trình dạy  học

1. ổn định : (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ:  (6ph) 

- Nêu cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một đoạn dây dẫn kín. Dòng điện này có tên là gì ?

- Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng nào ?

3. Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1. (14’) Nhận biết vai trò của từ trường trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

- GV cho HS đọc thông tin trong SGK

- Việc tạo ra dòng điện cảm ứng có phụ thuộc vào chính nam châm hay trạng  thái chuyển động của nam châm không

? Có yếu tố nào chung trong các trường hợp đó?

- HS thu thập thông tin SGK trả lời câu hỏi.

=> Khảo sát bằng thí nghiệm mô hình

* Các nhóm nêu tiến trình làm  thí nghiệm và trả lời  C1

* Nhận xét về sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khi đưa nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây

 Hoạt động 2: (16ph) Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
GV: Hướng dẫn HS mô tả số đường sức từ xuyên qua S của cuộn dây khi nam châm ở xa và khi nam châm lại gần cuộn dây. 

- Hướng HS  lập bảng đối chiếu C2.

- Tổ chức thảo luận chung cả lớp 

- GV yêu cầu HS trả lời  C3

- HS tả lời C3:

Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi (tăng hay giảm) thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

- HS: Vận dụng nhận xét 2 để trả lời C4 giải thích về sự xuất hiện dòng điện cảm ứng khi đóng và ngắt mạch điện.

- Tham gia thảo luận thống nhất đáp án dưới sự điều khiển của GV.

- C4 : Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện tăng từ không đến có, từ trường của nam châm điện mạnh lên, số đường sức từ biểu diễn từ trường tăng lên, số đường sức từ qua S cũng tăng lên, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Khi ngắt mạch điện, CĐDĐ trong nam châm giảm về 0, từ trường của nam châm yếu đi, số đường sức từ biểu diễn từ trường giảm, số đường sức từ qua S giảm do đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về điều kiện xuất hiện dòng điện  cảm ứng

- Tự đọc kết luận trong SGK

Hoạt động 3. (8 ph) Vận dụng.
- Hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức vừa học trả lời  C5, C6.

- Tham gia thảo luận thống nhất đáp án 

C6. Tương tự C5.
	I - Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.

- Nhận xét 1: 

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng hoặc giảm

II- Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

* Nhận xét 2:   (SGK)

* Kết luận

- Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên

III- Vận dụng

C5.

Quay núm của đi na mô, nam châm quay theo. Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuật hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua S giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C6. Tương tự C5.


Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà : (1  phút)

- Nắm vững kiến thức từ bài 1-> Bài 32


Ngày soạn: 18/01/2019                                                     Ngày dạy: 19/01/2019
Tiết 38:                         Bài 33  Dòng điện xoay chiều

 I- Mục tiêu

1) Kiến thức 

- Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây

- Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi

- Bố trí được thí nghiệm tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín theo 2 cách, cho nam châm quay hoặc cho cuộn dây quay. Dùng đèn LED để phát hiện sự đổi chiều của dòng điện

- Dựa vào quan sát thí nghiệm để rút ra điều kiện chung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

2) Kĩ năng : Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra

3) Thái độ:  cẩn thận tỉ mỉ yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ môi trường:     

II- Chuẩn bị

- 1 cuộn dây dẫn kín có 2 bóng đèn LED mắc song song ngược chiều vào mạch 

- 1 nam châm vĩnh cửu . 

- 1 mô hình cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và mô hình nam châm quay trước cuộn dây.
III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1(15p): Chiều của dòng điện cảm ứng  
- GV Hướng dẫn HS  làm thí nghiệm, yêu cầu các động tác dứt khoát và nhanh

- HS Thảo luận theo nhóm sau khi thí nghiệm hoàn thành C1

- HS C1: Chiều dòng điện cảm ứng trong 2 TH trên ngược nhau

(?) có phải cứ mắc đèn LED vào nguồn điện là nó sẽ phát sáng hay không?

(?) Vì sao lại mắc 2 đèn LED song song ngược chiều 

Số đường sức từ biến thiên trong 2 TH trên có gì khác nhau?

=> Rút ra kết luận

- Dòng điện xoay chiều  có chiều biến đổi ntn?

Hoạt động 2(15p): Tìm hiểu hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều

- Yêu cầu  HS  quan sát H33.2

- Trả lời C2

C2. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, giảm liên tục.

- Làm thí nghiệm kiểm tra

-Yêu cầu   Hs quan sát 33.3

- Thảo luận nhóm trả lời C3, đại diện các nhóm trả lời và nhận xét

- Làm thí nghiệm kiểm tra

=> Rút ra kết luận

(?) Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện khi nào?

- GV Gíi thiệu: Dòng điện một chiều có hạn chế là khó truyền tải đi xa, việc sản xuất tốn kém và sử dụng ít tiện lợi. 

Dòng điện xoay chiều có nhiều ưu điểm hơn dòng điện một chiều và khi cần có thể chỉnh lưu thành dòng điện một chiều bằng những thiết bị rất đơn giản.

- GV nêu các biện pháp bảo vệ môi trường: 

- HS Tăng cường sản xuất và sử dụng dòng điện xoay chiều.

+ Sản xuất các thiết bị chỉnh lưu để chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều (đối với trường hợp cần thiết sử dụng dòng điện một chiều).

Hoạt động 3(14p): Vận dụng - củng cố

- GV làm thí nghiệm như H 33.4 SGK

- Yêu cầu HS trình bày hiện tượng quan sát được hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

-  Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ

(?) TH nào thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

GV: thống nhất câu trả lời 

Đọc có thể em chưa biết

* đọc có thể em chưa biết
	I- Chiều của dòng điện cảm ứng  

1) Thí nghiệm

2) Kết luận

Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm và ngược lại.

3) Dòng điện xoay chiều 

Dòng điện xoay chiều là dòng điện  luân phiên đổi chiều.

II- Cách tạo ra Dòng điện xoay chiều.

1) Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín .

2) Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường.

3) Kết luận

Trong cuộn dây dẫn kín dòng điện cảm ứng xc xuất hiện khi cho nam châm quay trước cuộn dây hay cho cuộn dây quay trong từ trường

III- Vận dụng
C4: 




Hoạt động 4 Hướng dẫn về nhà(1p)
- học bài 

- BTVN : làm bài tập trong SBT

Ngày soạn:21/01/2019                                                  Ngày dạy: 23/01/2019
Tiết 39:                     Bài 34  Máy phát điện xoay chiều

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều

- Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục.

2) Kĩ năng

- Quan sát , mô tả trên hình vẽ . thu nhận thông tin từ SGK

3) Thái độ : Thấy được vai trò của vật lý học, yêu thích môn học

II- Chuẩn bị 

· Mô hình máy phát điện xoay chiều

III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ,  tổ chức tình huống (8’)

* Đinamô xe đạp và máy phát điện khổng lồ trong các nhà máy có gì giống và khác nhau? => Bài mới

Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của Máy phát điện xoay chiều (14’)
- Yêu cầu HS quan sát H 34.1, 34.2 SGK 

Quan sát mô hình Máy phát điện chỉ rõ  và gọi tên các bộ phận chính.

Yêu cầu HS thảo luận trả lời C1.

C1. )

Yêu cầu HS thảo luận trả lời C2.

Gợi ý: khi nam châm (cuộn dây) quay thì số đường sức từ xuyên qua S sẽ như thế nào? 

- Luân phiên tăng giảm.

? Thế thì chiều của dòng điện cảm ứng như thế nào? 

- Luân phiên đổi chiều

C2: Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đư
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số đặc điểm của Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật và sản xuất(12’)
- Yêu cầu HS thu thập thông tin SGK

- Nêu các đặc điểm kĩ thuật của máy?

cao đòi hỏi cuộn dây có nhiều vòng và quay nhanh.

- ? Nêu các cách làm quay rôto

Hoạt động 4: Vận dụng - củng cố( 10’)
-  Hoạt động cá nhận hoàn thành câu 3. Gv tổ chức cho HS thảo luận chung cả lớp

C3: Giống nhau: Đều có nam châm và cuộn dây dẫn, khi một trong hai bộ phận đó quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Khác nhau: Đinamô có kích thước nhỏ hơn, công suất phát điện nhỏ hơn, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn.

-  Củng cố 

+ Trong mỗi loại Máy phát điện xoay chiều, rôto là bộ phận nào, stato là bộ phận nào?

+ Vì sao buộc phải có 1 bộ phận quay thì máy mới phát điện?

- Khi cuộn dâyđứng yên so với nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi. Chỉ khi cuộn dây (nam châm) quay thì số đường sức từ đó mới luân phiên tăng giảm

+Tại sao máy lại phát ra dòng điện xoay chiều.

Yêu cầu Hs đọc có thể em chưa biết?
	Máy phát điện xoay chiều

I- Cấu tạo và hoạt đông của Máy phát điện xoay chiều
1) Quan sát

2) Kết luận

+ Cấu tạo: Gồm hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Bộ phận đứng yên gọi là Stato, bộ phận quay gọi là Rôto

 + Hoạt động: Khi nối hai cực của máy với các dụng cụ điện và  cho nam châm hoặc cuộn dây quay  thì xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn.

II- Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật

1) Đặc tính kĩ thuật

- Cđdđ đến 2000A

    - Hđt đến 25000V

    - Tần số: 50Hz

    - Kích thước lớn

    - Công suất đến 300MW
- Kích thước lớn

- Stato là cuộn dây, rôto là nam châm điện mạnh

2. Cách làm quay máy phát điện

- Dùng động cơ nổ

- Dùng tuapin nước (thủy điện)

- Dùng cánh quạt gió
III- Vận dụng




Hoạt động 5. hướng dẫn về nhà(1’)
Ngày soạn:25/01/2019                                                Ngày dạy: 26/01/2019
Tiết 40 Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang , từ của dòng điện xoay chiều

- Bố trí được thí nghiệm chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều

- Nhận biết được kí hiệu của Ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng được chúng để đo cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

2) Kĩ năng: Sử dụng các dụng cụ đo điện , mắc mạch điện theo sơ đồ hình vẽ.

3) Thái độ

- Trung thực , cẩn thận ghi nhớ sử dụng điện an toàn

- Hợp tác trong hoạt động nhóm

II- Chuẩn bị 
Mỗi nhóm:1 Ampe kế 1 chiều ,1 bóng đèn 6v, 1 vôn  kế 1 chiều,1 ampe kế xoay chiều,1 vôn kế xoay chiều ,5 đoạn dây dẫn ,1 máy biến áp nguồn
III-  Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	*Hoạt động 1: Kiểm tra ,đặt vấn đề(2p)
-Trong MPĐ xoay chiều roto là bộ phận nào stato là bộ phận nào?

- Vì sao bắt buộc phải có 1 bộ phận quay thì máy mới phát điện? Tại sao máy lại phát ra dòng điện xoay chiều 

*ĐVĐ: làm thế nào để xác định được hiệu điện thế và cđdđ  xoay chiều => bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của dòng điện xoay chiều(7p)
GV lần lượt biểu diễn 3 thí nghiệm sgk yêu cầu học sinh quan sát những thí nghiệm đó và nêu rõ thí nghiệm đó chứng tỏ dòng điện có tác dụng gì?

Ngoài 3 tác dụng như thí nghiệm dòng điện xoay chiều còn có tác dụng gì?

 GV thông báo về tác dụng sinh lí của dòng điện

Phân tích tác dụng từ các dòng điện. Liệu tác dụng từ của dòng điện một chiều có giống hệt dòng xoay chiều hay không => phần II

*Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện xoay chiều (10p)
- Hoạt động nhóm làm thí nghiệm

+ Yêu cầu HS dự đoán hiện tượng, bố trí và tiến hành thí nghiệm , kiểm tra dự đoán.

? Dòng điện đổi chiều thấy lực từ đổi chiều vậy hiện tượng gì sẽ xẩy ra nếu cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây.

Bố trí thí nghiệm kiểm tra dự đoán

Qua 2 thí nghiệm trên rút ra kết luận gì?

* Hoạt động 4: Tìm hiểu các dụng cụ đo, cách đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều.(15p)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách sử dụng A ,  V để đo I và U của mạch điện 1 chiều.

- Dự đoán chiều quay kim của A và V  nếu đổi chiều dòng điện.

Gv làm thí nghiệm biểu diễn

? Có thể dùng A và V trên để đo cđdđ và hđt xoay chiều được không?

Bố trí thí nghiệm kiểm tra => giới thiệu A, V xoay chiều .

- Thông báo cách sử dụng   A      V

- Thông báo về giá trị hiệu dụng

* Hoạt động 5: Vận dụng, củng cố(10p)
- Cá nhân HS hoàn thành c3, c4

- Gv tổ chức thảo luận chung cả lớp

- Đọc có thể em chưa biết.


	Tiết 40: Bài 35
Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

I - Tác dụng của dòng điện xoay chiều
 c​1

II- Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều

1) Thí nghiệm

C2: đổi chiều dđ ống dây đẩy rơi n/c (lúc đầu hút)

2) Kết luận

Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều

III- Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế mạch điện xoay chiều

- Dùng A , V  xoay chiều để đo cường độ dòng điện   và hiệu điện thế xoay chiều

- Khi mắc A  và  V xoay chiều vào mạch xoay chiều không cần phân biệt các chốt của chúng.

IV- Vận dụng

C3

C4


Hoạt động 5. hướng dẫn về nhà(1’)
 
- Học bài

- BTVN : làm bài tập  trong SBT

Ngày soạn:28/01/2019                                                     Ngày dạy: 30/01/2019
Tiết 41 Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- lập được công thức tính năng lượng hoa phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện.

- Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây.

2) Kĩ năng

- Tổng hợp kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới

3) Thái độ

- Ham học hỏi , hợp tác trong hoạt động nhóm

II- Chuẩn bị

- HS ôn lại công thức về công xuất của dòng điện và công xuất toả nhiệt.

III- Tổ chức hoạt động dạy học

1 Bài cũ (7ph)

?1HS1: hãy nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều.So phân biệt tác dụng từ của dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều?

? 2: HS2: chữa bài tập 35.4 sbt lên bảng

Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét đánh giá
2. Bài mới:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	* Hoạt động 1: Tổ chức tình huống  học tập(2p)
- Để vận chuyển điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ , người ta dùng phương tiện gì? Vì sao điện dùng trong nhà chỉ cần 220V mà lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa rất nguy hiểm

=> Bài mới

* Hoạt động 2: Phát hiện sự hao phí điện năng, lập công thức tính công xuất hao phí(15p)
(?) Vận chuyển điện năng bằng dây dẫn có lợi gì hơn so với vận chuyển năng lượng dự trữ như than, dầu?

(?) Vận chuyển như vậy có mất mát hao hụt gì dọc đường không?

- Y/c HS đọc mục 1 SGK

(?) Trình bày lập luận để tìm công thức công suất hao phí.

- HS  thảo luận chung để thu được công thức tính công suất hao phí

* Hoạt động 3: Tìm cách làm giảm công xuất hao phí(10p)
- Cá nhân hoàn thành C1

Dựa vào công thức điện trở: R = 
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(?) Muốn giảm điện trở phải làm gì?

(?) Làm như thế có khó khăn nào?

Hoàn thành C2

Y/c HS đọc và trả lời C3

+ So sánh 2 cách làm giảm hao phí điện năng xem cách nào có thể làm giảm được nhiều hơn.

(?) cách tốt nhất để giảm hao phí trên đường dây tải điện là gì?

(?) Muốn tăng hđt phải giải quyết vấn đề gì? 

- Chế tạo máy tăng hđt => giới thiệu bài sau

* Hoạt động 4: Vận dụng củng cố(10p)
- Y/c HS thực hiện C4, C5

- Thảo luận chung bổ sung thiếu sót

* Câu hỏi củng cố

- Vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện?

- Nêu công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện?

- Chon biện pháp nào có lợi nhất để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện? vì sao?


	Tiết 41 :Bài 36:Truyền tải điện năng đi  xa
I- Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện

- Truyền tải điện năng bằng dây dẫn có 1 phần điện năng bị hao phí đo toả nhiệt trên dây dẫn 

1) Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện

Công xuất của dđ: P = U.I

Công xuất toả nhiệt: Php = I2R

=> Php  = RP 2/ U2
2) Cách làm giảm hao phí

C1: - Giảm điện trở

· Tăng hiệu điện thế

C2: - Dây tiết diện lớn

· Tốn kém

C3: Tăng hđt thì công suất hao phí sẽ giảm nhiều hơn khi giảm điện trở vì: Php ( 1/U2
* Kết luận: để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hđt đặt vào 2 đầu đường dây

II- Vận dụng

C4> Vì hiệu điện thế tăng lên 5 lần nên công suất hao phí giảm 5​​2= 25 lần

C5> Phải xây dựng đường dây cao thế là để làm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải.


V. Dặn dß.(1p)
- BTVN : làm bài tập trong SBT- BVN: SBT 36.1 – 36.4
Ngày soạn: 12/02/2019                                                          Ngày dạy: 14/2/2019
Tiết 42:                          Bài 37: Máy biến thế
I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nêu được các bộ phận chính của Máy biến thế gồm 2 cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau được cuốn quanh 1 lõi sắt chung.

- Nêu được công dụng của chung của Máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế theo công thức: 
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- Giải thích được Máy biến thế hoạt động được dưới dòng điện xoay chiều mà không hoạt động được với dòng điện 1 chiều không đổi.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt Máy biến thế ở hai đầu dây tải điện

2) Kĩ năng

- Biết vận dụng kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ để giải thích các ứng dụng trong kĩ thuật .

3) Thái độ

- Rèn luyện phương pháp tư duy, suy diễn một cách logic trong phong cách học vật lý và áp dụng kiến thức vật lý trong kĩ thuật và cuộc sống.

II- Chuẩn bị

 1 Máy biến thế nhỏ, 1 nguồn xoay chiều  (0-> 15V), 2 Vôn kế đo HĐT  xoay chiều,1 bóng đèn pin 6v.giá làm thí nghiệm.4đoạn dây dẫn.
III- Tiến trìnhday học 
1.Bài cũ(5p)
?1 HS1:Viết công thức tính  hao phí điện năng trên đường dây truyền tải? chữa BT 36.4 sbt ?
2. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	* Hoạt động 1: - đặt vấn đề(3p)
- Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện thì ta làm thế nào là có lợi nhất?

=> bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của Máy biến thế(10p) 

- Yêu cầu HS quan sát H 37.1 và Máy biến thế

Thực hành

(?) Nhận biết các bộ phận chính của máy

(?) Số vòng dây 2 cuộn giống nhau         ? 

(?) Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không ? vì sao?

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của Máy biến thế(10p)
(?) Thế nào là cuộn sơ cấp, thứ cấp

Yêu cầu đọc và dự đoán hiện tượng nêu ra ở C1

- HS C1 Đèn sáng vì có dòng điện cảm ứng

- Gv làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán

- Thảo luận nhóm trả lời C2

C2 Dòng điện trong cuộn thứ cấp là dòng xoay chiều, muốn có dòng điện phải có 1 hđt ở hai đầu cuộn dây => 2 đầu cuộn thứ cấp là hđt xoay chiều.

Nêu nguyên tắc hoạt động của Máy biến thế

* Hoạt động 4: Tìm hiểu tác dụng của làm biến đổi hđt của Máy biến thế(10p)
- HĐT có quan hệ ntn với mỗi vòng dây ở mỗi đoạn.

Yêu cầu HS đọc số vòng dây trên cuộn sơ cấp, thứ cấp.

Q/s thí nghiệm , ghi số liệu vào bảng 1

(?) Căn cứ vào bảng kết quả rút ra nhận xét vầ mối quan hệ giữa U và n

- Rút ra kết luận(?) Khi nào máy có tác dụng làm tăng U, khi nào làm giảm => mấy loại Máy biến thế

* Hoạt động 5: Tìm hiểu các lắp đặt Máy biến thế(2p)
Quan sát H 37.2

(?) Chỉ rõ vị trí nào đặt máy tăng thế, hạ thế? Giải thích lý do

* Hoạt động 6: Vận dụng - củng cố(5p)
- áp dụng hệ thức tỉ lệ    
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- Đọc ghi nhớ, có thể em chưa biết
	Tiết 42:                          Bài 37: Máy biến thế

I- Cấu tạo và hoạt động của Máy biến thế
1) Cấu tạo

- Hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện

- 1 lõi sắt chung

2) Nguyên tắc hoạt động

3) Kết luận

- khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp của Máy biến thế 1 hiêụ điện thế xoay chiều thì ở 2 đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện 1 hiêụ điện thế xoay chiều.

II- Tác dụng làm biến đổi hiêụ điện thế của Máy biến thế

1) Quan sát

2) Kết luận

- H hiêụ điện thế ở 2 đầu mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn.
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III- Lắp đặt Máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện

IV- Vận dụng

C4




Hoạt động 7. Hướng dẫn về nhà
- BTVN : làm bài tập trong SBT

Ngày soạn:  14/02/2019                                                     Ngày dạy: 16/02/2019
TIẾT 43 BÀI TẬP+ KIỂM TRA 15 PH
I-    MỤC TIÊU:
- Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu càu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương I+II

- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương I+II

II-   CHUẨN BỊ:

· Phiếu học tập có in sẵn nội dung bài tập.

III_   TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức lý thuyết của học sinh  < 10 phút >



	· Gv:nêu một sô câu hỏi lý thuyết, một số công thức đã học, yêu cầu hs trả lời, có thể là:

+ Điện trở tương đương là gì? Viết công thức điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.

+ Điện trở của dây dẫn được tính bằng nhẵng công thức nào? Phụ thuộc đ,  l, S  như thế nào?

+ Biên trở là gì, có những loại biến trở nào?

+ Công dòng điện là gì, điện năng tiêu thụ được tính như thế nào?...

+ Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì? Diều kiện xuất hiện dòng diện cảm ứng…..

· Trong các câu hỏi, Gv luôn tổ chức nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. Có thể ghi điểm cho Hs nếu câu trả lời đó là đúng.

· Yêu cầu ôn tập kỹ những dạng toán thuộc về hình thức trắc nghiệm tự luận (tắc nghiệm bằng hình thức tự luận).
	· Hs trả lời câu hỏi của Gv..

· Hs nhận xét câu trả lời của bạn.

- Hs lưu ý đến những dặn dò của Giáo viên.



	Hoạt động 2: Vận dụng  < 20  phút >



	· Yêu cầu hs nêu các khó khăn gặp phải trong các bài tập đã qua của SBT vật lý 9.

· Gv cung cấp cho Hs một sô bài tập, trong mỗi bài Gv luôn hướng dẫn cách phân tích đề, triển khai một bài Vật lý. Có thể ccs bài như sau:

Bài 1: Mắc một đoạn dây dẫn vào giưũa hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 53,2V thì dòng điệnc hạy qua nó có cường độ 3,8A.

a) Tính điện trở của đoạn dây dẫn.

b) Biết rằng đoạn dây dẫn dài 16,8m, có tiết diện là 0,6mm2. Hãy cho biết cuộn dây là bằng chất gì?

Bài 2:  Tại sao các đường cảm ứng từ của nam châm không thể cắt nhau?

Bài 3: Hãy nêu nguyên tắc chế tạo nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.


	· Hs nêu khó khăn trong khi giải các bài tập trong SBT.

· Hs làm các bài tập theo yêu cầu của  Gv.

Bài 1: 
Tóm tăt:

· Cho: U = 53,2V; I = 3,8A

                 l = 8,4m; S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2
* Tìm: a) R = ?(Ω)

           b) Cuộn dây làm bằng chất gì?

Giải:

a) Điện trở của dây dẫn là:

R = U/I = 53,2/3,8 = 14(Ω)

b)  Điện trở suất của vật liệu làm dây dãn:

đ = R.S/ l = 14.0,6.10-6/16,8 = 0,5.10-6Ω.m

Dây dãn làm băng Constantan.

Bài 2:Hs hoàn thành sau khi ã chuẩn kiến thức
Bài 3:Hs hoàn thành sau khi ã chuẩn kiến thức


	Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà <  1 phút>



	· Gv yêu cầu Hs sem trước bài 33_SGK.
	· Hs lưư ý đến những dặn dò của Gv.



KiÓm tra 15 phót
   đề :Một nhà máy điện có hiệu điện thế tạo ra là 25 000 v. Để truyền tải điện năng đi xa người ta dùng một máy biến thế có cuộn sơ cấp là 4000 vòng nối trực tiếp với máy phát điện , cuộn thứ cấp là 20000 vòng nối trực tiếp với đường dây tải điện.
a. Tính hiệu điện thế của đường dây?
b. Hao phí điện năng giảm hay tăng bao nhiêu lần so với trường hợp không dùng máy biến thế?
Biểu Điểm :
 Câu a (5đ)  áp dụng CT:          U1/U2= n1/n2 suy ra U2= U1 . n2 / n1 = 75000v

  Câu b.(5đ) vì U2= 3U1 nên  hao phí điện năng sẽ giảm được 32 = 9 lần
Ngày soạn: 20/02/2019                                                         Ngày dạy:21/02/2019
Tiết 44: tổng kết chương iI

I. Mục tiêu 

1) Ôn tập và hệ thống hoá những  kiến thức về nam châm lực từ , động cơ điện ,dòng điện xoay chiều , máy phát điên xoay chiều , máy biến thế 

· Luyện tập thêm về vận dụng các kiến thức vào 1 số trường hợp cụ thể

2) Kĩ năng

- Rèn được khả năng tổng hợp khái quát kiến thức đã học

3) Thái độ

- Khẩn trương, tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức đã học

II.Chuẩn bị.

- hS Trả lời các câu hỏi 1đến câu hỏi 9 Trang 105 – 106 SGK.

III.Tiến trình lên lớp.

1.Ổn định.

2.Bài mới.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	*Hoạt động 1.(25p)
-GV:Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.

-GV:Gọi một vài học sinh trả lời các câu hỏi 1; 2; 3; 4; 6; 7a; 9 phần tự kiểm tra, trang 105 – 106 SGK, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

-HS:Thảo luận trên lớp 
[image: image107.wmf]Þ

 Hoàn chính các câu trả lời.

- HS trả lời câu 5. Khi khung dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

 - HS trả lời câu 8. Giống nhau: Có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

Khác nhau: Một loại có Rôto là cuộn dây, một loại có Rôto là nam châm.

-GV: Gọi hai học sinh lên bảng làm câu 7b trang 105, 10 trang 106 SGK.

-HS:câu 7
                                    +   -

câu10

                                       -

                                                 F

                                            N

                   +     -             +

Lực điện từ tác dụng lên điểm N của dây có phương vuông góc với dòng điện, có chiều từ ngoài vào trong.

*Hoạt động 2.(17p)
-GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu 11a, 11b trước lớp.                 

-HS:Thảo luận trên lớp.

-GV:Nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh.

-GV:Gọi một học sinh lên bảng làm câu 11c, các học sinh khác làm vào vở.

-HS:

-GV:Gọi một vài học sinh nhận xét, bổ sung bài làm của bạn trên bảng.

-HS: Thảo luận trên lớp 
[image: image108.wmf]Þ

 Hoàn chỉnh các câu trả lời.

-GV:Nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh.

-GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu 12; 13 trước lớp.

-HS:Thảo luận trên lớp.

-GV:Nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh.
	I.Tự kiểm tra.


II.Vận dụng.

11.a)Để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây.

b)Giảm đi 1002 = 10000 lần.

c)Vận dụng công thức: 
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12)Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp không biến đổi nên trong cuộn này không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

13)Trường hợp a. Khi khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây luôn không đổi, luôn bằng 0. Do đó trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.


Hoạt động 3 Hướng dẫn về nhà(3p)
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã làm

Ngày soạn:22/02/2019                                                            Ngày dạy:23/02/2019
chương iii   quang học
Tiết 45: bài 40:  Hiên tựơng khúc xạ ánh sáng

I- Mục tiêu 

1) Kiến thức

- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng

- Mô tả được thí nghiệm quan sát đường truyền của tia ánh sáng từ không khí sang nước và ngược lại 

- Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên

2) Kĩ năng

- Biết nghiên cứu 1 hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng thí nghiệm

- Biết tìm ra qui luật qua 1 hiện tượng

3) Thái độ: Có tác phong nghiên cứu hiện tượng để thu thập thông tin. Có ý thức bảo vệ môi trường.

II - Chuẩn bị 

Bộ thí nghiệm như hình vẽ 40.2 sgk

- Đèn laze,gương phẳng
III- Tiến trình dạy học 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	*Hoạt động 1:  ôn lại kiến thức tìm hiểu hình 40.1 sgk (5ph)
? Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng 

? Có thể nhận biết được đường truyền của tia sáng bằng những cách nào?

Gv: làm thí nghiệm như phần mở bài 

Yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi

-> Bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng từ không khí sang nước (15ph)
GV làm thí nghiệm như H 40.2 

HS quan sát và trả lời câu hỏi

(?) ánh sáng truyền trong không khí và trong nước đã tuân theo đinh luật nào ?

- HS đinh luật truyền thẳng của ánh sáng

(?) Hiện tượng ánh sáng truyền từ không khí sang nước có tuân theo đinh luật truyền thẳng của ánh sáng không?

(?) Hiện tương khúc xạ ánh sáng là gì?

Yêu cầu HS đọc mục 3 SGK

- GV giới thiệu Các chất khí NO, NO2, CO, CO2, CFC… khi được tạo ra sẽ bao bọc trái đất. Các khí này ngăn cản sự khúc xạ của ánh sáng và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại mặt đất. Do vậy chúng là những tác nhân làm cho trái đất nóng lên.

- Tại các đô thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến. Kính xây dựng ảnh hưởng đối với con người

-GV Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng:

- HS trả lời

+ Mở cửa thông thoáng để tạo ra vận tốc gió trên mặt kết cấu để nhiệt độ bề mặt sẽ giảm dần đến nhiệt độ không khí.

+ Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gắt.

- GV cho HS nhận biết khái niệm và ghi nhớ tại lớp qua hình vẽ trên bảng

GV tiến hành thí nghiệm H 40.2 SGK HS quan sát và trả lời câu1, 2

(?) Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? So sánh góc tới và góc khúc xạ? ( Kết luận

* Hoạt động 3: Tìm hiểu sự khúc xạ của tia sáng truyền từ nước sang không khí(15ph)
Yêu cầu HS đọc và trả lời C4

GV thực hiện thí nghiệm, kiểm tra

- Chiếu tia sáng qua đáy bình, qua nước rồi ra không khí

-  GV hướng dẫn HS quan sát thí nghiệm.

- HS quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi C5

C5: Mắt chỉ nhìn thấy điểm A khi ánh sáng từ A truyền vào mắt ta. Khi mắt chỉ nhìn thấy B mà không nhìn thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã bị B che khuất, không đến được mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy C mà không nhìn thấy A,B có nghĩa là ánh sáng từ A, B phát ra đã bị C che khuất, không đến được mắt. Khi bỏ B, C đi ta lại nhìn thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã truyền qua nước và không khí truyền vào mắt ta.

(?) Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? So sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới?  ( Kết luận

* Hoạt động 4: Vận dụng - củng cố(10ph)
- Yêu cầu Hs đọc và trả lời C7, C8
-Hướng dẫn về nhà:

+Học thuộc nội dung ghi nhớ

+làm BT 40-41.1 đến 40-41.4 SBT

+ Đọc thêm bài 41 SGK

	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

I- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

1) Quan sát
2) Kết luận

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách được gọi là hiện tượng  khúc xạ ánh sáng

3) Một vài khái niệm

 S               N

               i

I: điểm tới                      SI: tia tới           

IK: tia khúc xạ               NN’: pháp tuyến

SIN: góc tới, kí hiệu là: i

KIN’: góc khúc xạ, kí hiệu là: r

Mặt phẳng chứa SI và NN’ là mặt phẳng tới.

4) Thí nghiệm

5) Kết luận

- Khi tia sáng truyền từ không khí -> nước 

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

+ Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

II- Sự khúc xạ của tia ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí

1) Dự đoán

2) Thí nghiệm

3) Kết luận

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc khúc xạ lớn hơn góc tới


Ngày soạn:25/02/2018                                                               Ngày dạy: 26/02/2018
Tiết 46: bài 42: Thấu kính hội tụ

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nhận dạng được Thấu kính hội tụ

- Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua ngang tâm, tia đi qua tiêu điểm , tia song song với trục chính) qua thấu kính hội tụ.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích hiện tượng thường gặp trong thực tế .

2) Kĩ năng

- Biết làm thí nghiệm dựa trên các yêu cầu của kiến thức trong sgk -> tìm ra đặc điểm của Thấu kính hội tụ

3) Thái độ

- Nhanh nhẹn, nghiêm túc

II- Chuẩn bị

- 1 thấu kính hội tụ, 1giá quang học, 1 màn hứng sáng, 1 nguồn điện, 1nguồn ba tia sáng.

III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	* Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ- ĐVĐ(7ph)
- Vẽ tiếp đường truyền của tia sáng trong 2 trường hợp

+ tia sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh

+ tia sáng truyền từ nước sang không khí

- Nêu mqh giữa góc tới và góc khúc xạ

Kể chuyện dùng băng để lấy lửa

=> Bài mới

* Hoạt động 2: Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ(10ph)
- Bố trí thí nghiệm như H 42.2 SGK

- GV Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm trả lời C1

- HS C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi TK là chùm hội tụ

- GV Yêu cầu HS thu thập thông tin về tia tơi và tia ló

Hoàn thành C2

* Hoạt động 3: Nhận biết hình dạng của thấu kính hội tụ.(5ph)
- Mỗi HS nhận 1 thấu kính hội tụ

Thực hiện C3: Phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa

- Gv giới thiệu 1 số thấu kính hội tụ

(?) thấu kính hội tụ kí hiệu ntn?

* Hoạt động 4: Tìm hiểu các khái niệm của thấu kính hội tụ(15ph)
- GV Yêu cầu HS  quan sát lại thí nghiệm 42.2 thực hiện C4

- HS trả lời C4 tia tới ( với TK mà tia ló không đổi hướng ( trục chính của thấu kính 

- GV Yêu cầu HS thu thập thông tin SGK

(?) Quang tâm của thấu kính có đặc điểm gì?

- HS: Mọi tia sáng tới quang tâm đều truyền thẳng

- Làm lại thí nghiệm trả lời C5


(?) Tiêu điểm của thấu kính hội tụ là gì? mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm. Vị trí của chúng có đặc điểm gì?

(?) Tiêu cự là gì?

* Thông báo về đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt

* Hoạt động 5: Vận dụng - củng cố(5ph)
- GV Yêu cầu HS thực hiện C7, C8

- Đọc ghi nhớ, có thể em chưa biết
	
Thấu kính hội tụ

I- Đặc điểm của thấu kính hội tụ

1) Thí nghiệm

2) Hình dạng thấu kính hội tụ

- Phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa

a) Hình dạng:                                       

- Thấu kính hội tụ làm 

bằng vật liệu trong suốt 

- kí hiệu    

II- Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ.

1) Trục chính

-  Tia tới ( với TK mà tia ló không đổi hướng ( trục chính của thấu kính 

2) Quang tâm

- Mọi tia sáng tới quang tâm đều truyền thẳng

3) Tiêu điểm

- 1 chùm tia tới song song trục chính cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm .

- Mỗi TK có 2 tiêu điểm

4) Tiêu cự


- Khoảng cách  từ quang tâm đến tiêu điểm gọi là tiêu cự  OF = OF’  = f 

( Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT 
    - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 

    - Tia tới //( thì tia ló qua tiêu điểm. 

    - Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trôc chÝnh
III- Vận dụng


* Hoạt động 5. Hướng dẫn về nhà(3ph)
- Vẽ thành thạo các tia sáng đặc biệt đã học
V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn:26/02/2018                                                             Ngày dạy: 28/02/2018
Tiết 47: Bài 43:ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nêu được trong trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các vật này

- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua thấu kính hội tụ.

2) Kĩ năng

- Rèn kĩ năng nghiên cứu hiện tượng tạo ảnh của thấu kính hội tụ bằng thực nghiệm.

- Rèn kĩ năng tổng hợp thông tin thu thập được để khái quát hóa hiện tượng.

3) Thái độ

- Phát huy được sự say mê khoa học

II- Chuẩn bị

- Thấu kính hội tụ, giá quang học, cây nến, màn hứng sáng, bao diêm. 

III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Kiểm tra - ĐVĐ(7ph)
- Nêu cách nhận biết TKHT

- Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mà em đã học?

* Hình ảnh q/s H43.1 là ảnh của chữ tạo bởi thấu kính hội tụ. Có khi nào ảnh ngược chiều tới vật không? Cần bố trí thí nghiệm ntn để kiểm tra => bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm đối với ảnh  của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ(15ph)
- Bố trí thí nghiệm như H43.2 SGK

Lần lượt thực hiện các bước thí nghiệm

HS quan sát và trả lời C1, C2

C1: ảnh thật ngược chiều với vật

C2: Vẫn thu được ảnh, ảnh thật ngược chiều với vật

Thực hiện tiếp thí nghiệm để trả lời C3

C3: không hứng được ảnh trên màn. Đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló, thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo

Ghi các nhận xét về đặc điểm của ảnh vào bảng 1

=> kết luận

* Hoạt động 3: Dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT(15ph)
(?) Chùm tia tới xuất phát từ S cho chùm tia ló tại S’, S’ là gì của S?

(?) Cần sử dụng mấy tia sáng để xác định S’

GV thông báo khái niệm ảnh của điểm sáng 

Y/c 2 HS lên bảng thực hiện C4 . 

HS khác vẽ vào vở

- Hướng dẫn thực hiện C5

+ Dựng ảnh B’ của B

+ Từ B’ hạ ( xuống trục chính

A’B’ là ảnh của AB qua TKHT

(?) Nêu cách dựng ảnh?

* Hoạt động 4: Vận dụng - củng cố(8ph)
Y/c Hs thực hiện C5?
(?) Nêu đặc điểm của ảnh của vật qua TKHT ?

(?) Nêu cách dựng ảnh của 1 vật qua TKHT
	   Tiết 47: Bài 43
ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

I- Đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT

1) Thí nghiệm

* Đối với thấu kính hội tụ

- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn cùng chiều với vật

II- Cách dựng ảnh

1) Dựng ảnh của 1 điểm sáng S tạo bởi TKHT


2) Dựng ảnh của 1 vật sáng AB tạo bởi TKHT

- Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua TKHT chỉ cần dựng ảnh của B’ sau đó từ B’ hạ ( xuống trục chính ta có ảnh A’ của A

a)


b)




* Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
Làm C6 vào vở.

- BTVN : làm bài tập trong SBT: 42-43.1- 42.43.6
  Ngày soạn:03/03/ 2018                                                   Ngày dạy:05/03/2018
                                                  Tiết 48      BÀI TẬP
I-    MỤC TIÊU:
- Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng về hiện tương kxas và thấu kính hội tụ.
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong các bài đã học.

II-   CHUẨN BỊ:

· Phiếu học tập có in sẵn nội dung bài tập.

III_   TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức lý thuyết của học sinh  < 10 phút >

· Gv:nêu một sô câu hỏi lý thuyết, một số công thức đã học, yêu cầu hs trả lời, có thể là:

+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

+ Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.

+ Thấu kinh hội tụ là gì? Anh của nó có đặc điểm gì?

+ Thấu kinh phân kỳ là gì? Anh của nó có đặc điểm gì? ….

· Trong các câu hỏi, Gv luôn tổ chức nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời. Có thể ghi điểm cho Hs nếu câu trả lời đó là đúng.

· Yêu cầu ôn tập kỹ những dạng toán thuộc về hình thức trắc nghiệm tự luận (tắc nghiệm bằng hình thức tự luận).

Hoạt động 2: Vận dụng  < 32  phút >

· Yêu cầu hs nêu các khó khăn gặp phải trong các bài tập đã qua của SBT vệt lý 9.Gv cung cấp cho Hs một sô bài tập, trong mỗi bài Gv luôn hướng dẫn cách phân tích đề, triển khai một bài Vật lý. Có thể ccs bài như sau:


	· Hs trả lời câu hỏi của Gv..

· Hs nhận xét câu trả lời của bạn.

- Hs lưu ý đến những dặn dò của Giáo viên.



	Bài :  Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm, cách thấu kính một khoảng d = 50cm.

a) Xác dịnh vị trí và tính chất của ảnh.

b) Chứng tỏ rằng chiều cao của ảnh và của vật là bằng nhau.

· Với mối bài Gv hướng dẫn Hs tóm tắt, cách triển khai bài giái, cho hs tự xung phong lên bảng làm, một số Hs khác giải bài tập vào  phiếu để cũng có thể thu chấm điểm.

· Nếu Hs lên bảng đúng thì chấm ghi điểm cho hs
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà <  3 phút>

Gv yêu cầu Hs làm tiếp các bài tập còn lại.
	· Hs nêu khó khăn trong khi giải các bài tập trong SBT.

· Hs làm các bài tập theo yêu cầu của  Gv.

Bài 1: 
Giải:

        B                                         I 
                                                            F A’                                                                                                                   


A
O

                                                               B’

a) (ABO ~ (A’B’O -> A’B’/AB = OA’/OA                (1)
( OIF’ ~ (A’B’F’ -> A’B’/OI = (OA’ – OF’)/OA

<-> A’B’/AB = (OA’ – OF’)/OA                                     (2)

từ (1) và (2) Ta có: OA’/OA  = (OA’ – OF’)/OA

-> OA’ = (OA.OF’)/(OA’ – OF’) = 50.25/(50 – 25) = 50cm.

Vì vật đặt ngoài tiêu cự nên ảnh thau được là ảnh thật.

b) vì OA’ = OA -> A’B’ = AB




Ngày soạn:06/03/2018                                                       Ngày giảng:07/03/2018
Tiết 49:bài 44:   Thấu kính phân kì

I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nhận dạng được thấu kính phân kì

- VÔ được đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt (tia tới đi qua quang tâm và song song với trục chính) qua thấu kính phân kì

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích 1 vài hiện tượng đã học trong thực tiễn 

2) Kĩ năng

- Biết tíên hành thí nghiệm bằng các phương pháp như bài thấu kính hội tụ. Từ đó rút ra được đặc điểm của thấu kính phân kì

- rèn được kĩ năng vẽ hình

3) Thái độ

- Nghiêm túc , cộng tác với bạn để thực hiện được thí nghiệm

II- Chuẩn bị

- Bộ thí nghiệm như H 44.1 SGK

III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Kiểm tra- ĐVĐ(5ph)
- Nêu đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi Thấu kính hội tụ. Có những cách nào để nhận biết thấu kính hội tụ?

- Thấu kính phân kì có những đặc điểm gì khác so với Thấu kính hội tụ -> Bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của Thấu kính phân kì(10ph)
- Y/c HS thực hiện C1

* Gv thông báo về Thấu kính phân kì .

- Y/c các nhóm thực hiện tiếp và trả lời C2.

Bố trí thí nghiệm như H44.1SGK

HS quan sát thí nghiệm và hoàn thành C3

- Giới thiệu hình dạng mặt cắt.

(?)Thấu kính phân kì kí hiệu ntn?

* Hoạt động 3: Tìm hiểu trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kì.(15ph)
- HS quan sát lại thí nghiệm trả lời C4

(?) Trục chính của TK có đặc điểm gì?

HS đọc thông báo SGK

(?) Quang tâm của TK có đặc điểm gì?

Tiến hành lại thí nghiệm 44.1

Vẽ lại đường truyền trên màn chắn thực hiện C5

C5: Kéo dài chùm tia ló sẽ gặp nhau tại 1 điểm trên chục chính cùng phía với chùm tia tới 

- Cá nhân thực hiện C6

(?) Tiêu điểm của TKPK được xác định ntn? Mỗi TKPK có mấy tiêu điểm và có đặc điểm gì khác so với TKHT.

(?) Tiêu cự của TK là gì?

* Hoạt động 4: Vận dụng - củng cố(12ph)
- HS thực hiện C7, C8, C9

- Thảo luận chung cả lớp.

- GV chính xác hoá các câu trả lời

C8: Kính cận là kính phân kì

- Phần rìa dày hơn phần giữa

- Đặt gần dòng chữ thấy dòng chữ nhỏ hơn khi nhìn trực tiếp.

C9: - Rìa mỏng 

- Chùm tới // cho chùm phân kì

-  ảnh nhỏ hơn


	Thấu kính phân kì

I- Đặc điểm của Thấu kính phân kì

1) Quan sát và tìm cách nhận biết.

- TKPK có phần rìa dày hơn phần giữa (TK rìa dày)

2) Thí nghiệm

- Chùm tia tới // , cho chùm tia ló phân kì nên gọi là Thấu kính phân kì

Kí hiệu


                            O

II- Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kì.

1) Trục chính

- Tia tới trùng với trục chính truyền thẳng.

2) Quang tâm

- Tia sáng tới quang tâm truyền thẳng.

3) Tiêu điểm

4) Tiêu cự

f = OF = OF’

III- Vận dụng

C7

S

       F              O                 F




Hoạt động 5. Hướng dẫn về nhà(3ph)
- Đọc có thể em chưa biết.

- BTVN : làm bài tập trong SBT:44-45.1-44-45.3
- Vẽ lại các tia sáng đặc biệt đã học.
V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn:11/ 03/2018                                                         Ngày giảng:12/ 03/2018
Tiết 50:bài 45: ảnh của một vật tạo bởi  thấu kính phân kì.

 I- Mục tiêu

1) Kiến thức

- Nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo

- Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì.

Phân biệt được ản ảo do được tạo bởi thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ.

2) Kĩ năng

- Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì.

3) Thái độ

- Yêu thích môn học

II- Chuẩn bị

- Bộ thí nghiệm như H 45.1 

- Một thấu kính phân kì có tiêu cự khoảng 12cm.

- Một giá quang học.

- Một cây nến cao khoảng 5 – 10cm.

- Một màn để hứng ảnh, một bật lửa.

III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	 Hoạt động 1: Kiểm tra- ĐVĐ (5ph)
- Nêu cách nhận biết thấu kính phân kì?

- thấu kính phân kì có đặc điểm gì trái với thấu kính hội tụ?

- Vẽ đường truyền của 2 tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì?

* Mở bài như SGK-> Bài mới

*Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh (10p)
Muốn quan sát ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK cần có những dụng cụ gì?

Y/c HS nêu bố trí và tiến hành thí nghiệm

- HS làm thí nghiệm

Yêu cầu HS trả lời C2

- HS trả lời C2: đặt mắt trên đường truyền tia ló. ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều với vật

 Hoạt động 3: Dựng ảnh (10p)
(?) Muốn dựng ảnh 1 điểm sáng ta làm thế nào? 1 vật sáng làm ntn?

- HS Muốn dựng ảnh của một điểm sáng ta vẽ đường truyền của hai tia sáng đã học

Hướng dẫn HS thực hiện C4

 (?) ảnh B’ là giao điểm của những tia nào?

- HS ảnh B’ là giao điểm của những tia ló kéo dài

Hoạt động 4. Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các TK(10p)
- GV yêu cầu HS thực hiện C5 
- 2 HS lên bảng thực hiện C5

- HS khác làm vào vở

 Hoạt động 5: Vận dụng - củng cố (8p)
- GV yêu cầu HS thực hiện C6, C7, C8

- HS thực hiện C6, C7, C8

C6 ảnh ảo ở thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì :

- Giống nhau: cùng chiều với vật

+ Đối với TKHT thì ảnh lớn hơn vật và ở xa thấu kính hơn vật.

+ Đối với TKPK thì ảnh nhỏ hơn vật và ở gần thấu kính hơn vật.

C7  h’ = 3h = 1,8cm, OA’ = 24cm

h’  = 0,36 cm, OA’ = 4,8cm

Đọc có thể em chưa biết
	ảnh của một vật tạo bởi  thấu kính phân kì.
I- Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi  thấu kính phân kì.

- ảnh của một vật tạo bởi  thấu kính phân kì  là ảnh ảo cùng chiều với vật

II- cách dựng ảnh

1.Dựng ảnh.

- Dựng ảnh B’ của điểm B qua thấu kính, ảnh này là điểm đồng quy kéo dài của các tia ló.

- Từ B’ hạ đường vuông góc với trục chính của thấu kính, cắt trục chính tại A’. A’điểm  là ảnh của điểm A.

- A’B’ là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì.
- Dựng ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi TKPK


 B

                         B’

A                F             O                  F’

2.Nhận xét.

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

III- Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các TK

C5

                     B     

                           B’
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- ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì nhỏ hơn vật

- ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính hội tụ lớn hơn vật

IV- Vận dụng


Hoạt động 5 . Hướng dẫn về nhà (2p)
- BTVN : làm bài tập trong SBT

V. Rút kinh nghiệm

Ngày soạn:13/ 03/2018                                                         Ngày giảng:14/ 03/2018
TiÕt 51:                                        ÔN TẬP – BÀI TẬP – KT 15PH
I- Mục tiêu

- Nhớ lại kiến thức cơ bản đã học ở chương Quang học và một phần của điện từ (hk2)
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích các hiện tượng và giải thích các bài tập vận dụng.

- Rèn kĩ năng hệ thống hoá các bài tập về quang học

II- Tiến trình dạy học
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức (15p)
-  HS lần lượt trả lời các câu hỏi 1-7 ở phần tự kiểm tra  chương III
+ GV yêu cầu từng HS trả lời , lớp nhận xét và GV chuẩn lại kiến thức .

Câu 1 a) Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách . Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng .

           b) Góc tới bằng 600  . Góc khúc xạ < 600 .

Câu 2/ + Đặc điểm thứ nhất : TKHT có tác dụng hội tụ chùm tia tới song song với trục chính tại một điểm ; hoặc TKHT cho ảnh thật của một vật ở rất xa tại tiêu điểm của thấu kính .

            + Đặc điểm thứ hai : TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

Câu 3/Tia ló tương ứng đi qua tiêu điểm của thấu kính .

Câu 4/ Dùng hai tia đặc biệt phát ra từ điểm B : Tia tới quang tâm và tia tới song song với trục chính .

Câu 5/ Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa gọi là thấu kính phân kỳ.

Câu 6/ Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước thấu kính đều là ảnh ảo thì thấu kính đó là thấu kính phân kỳ .

Câu 7/ Vật kính của máy ảnh là TKHT : Ảnh của vật cần chụp hiện trên phim . Đó là ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật .

* Hoạt động 2(15p). Hiện tượng khúc xạ ánh sáng và sự tạo ảnh của vật qua 2 loại thấu kính : Hội tụ và phân kỳ. 

GV Nêu các câu hỏi HS trả lời, GV cho học sinh thảo luận

GV: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ?

GV: Chỉ ra trên hình vẽ bên dưới các yếu tố :Tia tới, tia khúc xạ, điểm tới, pháp tuyến tại điểm tới, góc tới, góc khúc xạ ?

GV So sánh r với i khi tia sáng truyền từ không khí vào nước và ngược lại ? ( r < i và ngược lại r > i )

GV Tương tự khi tia sáng truyền từ không khí vào các môi trường trong suốt khác và ngược lại ? 

GV Nêu các đặc điểm của TKHT ?

    Xác định các yếu tố : Trục chính? quang tâm? Tiêu điểm? Tiêu cự?    

GV Một chùm tia tới song song với trục chính sẽ cho chùm tia ló như thế nào qua TKHT?

GV Có mấy tia tới đặc biệt qua TKHT? Kể ra? 

GV Nêu các đặc điểm về ảnh của vật tạo bởi TKHT? 

GV Cách dựng ảnh của vËt sáng AB qua TKHT?

GV Nêu các đặc điểm của TKPK? Xác định các yếu tố: Trục chính? Quang tâm? Tiêu điểm? Tiêu cự?

GV Một chùm tia tới song song với trục chính sẽ cho chùm tia ló như thế nào qua TKPK?

GV Có mấy tia sáng đặc biệt qua TKPK? Kể ra ?

GV Nêu các đặc điểm về ảnh của vật tạo bởi TKPK?


	I. Trả lời câu hỏi

II. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng và sự tạo ảnh của vật qua 2loại thấu kính .
1/ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng .
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2/ Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí .

3/ Sự thay đổi góc khúc xạ theo gc tới

4/ Đặc điểm của thấu kính hội tụ.
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5/ Đường truyền của một số tia sáng đặc biệt qua TKHT.

6/ Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKHT.

7/ Cách dựng ảnh của một vật qua TKHT.

  a) Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKHT.

b) Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKHT.

8/ Đặc điểm của thấu kính phân kỳ.


9/ Đường truyền của một số tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kỳ .

10/ Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKPK.

11/ Cách dựng ảnh của một vật qua TKPK .

   a) Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKPK.

   b) Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKPK.

HDVN: -Tiếp tục rèn luyện bài tập về các loại thấu kính ; bài 42-45 sbt.



Hoạt động 3. Kiểm tra 15 ph đề trắc nghiệm 100%

Ngày soạn:17/ 03/2018                                                          Ngày giảng:19/ 03/2018
Tiết 52:                                         Ôn tập-bài tập (tiếp)
I- Mục tiêu

- Nhớ lại kiến thức cơ bản đã học ở chương Quang học.

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích các hiện tượng và giải thích các bài tập vận dụng.Chủ yếu rèn luyện bài tập về hai loại thấu kính.
- Rèn kĩ năng hệ thống hoá các bài tập về quang học

II- Tiến trình dạy học
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1; Bài tập (40p)
GV: nêu đầu bài và gợi ý

- Các tia sáng đặc biệt chiếu qua thấu kính là các tia nào?

- Sau khi qua thấu kính thì tia ló có đặc điểm như thế nào?

HS: suy nghĩ và trả lời 

GV: gọi HS khác nhận xét, bổ sung

HS: nhận xét, bổ sung cho nhau

GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này.

Bài 2

GV: nêu đầu bài : Cho hình vẽ như bài 1b

Tính chiều cao và khoảng cách của ảnh đến thấu kính biết: Vật AB cao 2cm, khoảng cách từ vật đến thấu kính là 24cm, tiêu cự của thấu kính là 12cm.

HS: suy nghĩ và lên bảng trình bày 

GV: gọi HS khác nhận xét, bổ sung

HS được phép sử dụng công thức của các loại thấu kính đã cho.

HS: nhận xét, bổ sung cho nhau

GV:tông hợp ý kiến và đưa ra kết luận

chung cho phần này


	II. Bài tập:

Bài 1: Vẽ ảnh của vật AB?

a, 
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b, 
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	Bài 3:yễu cầu hs chữa bt 42-43.5 sbt
-HS các nhóm thảo luận và giải vào bảng phụ.

GV treo kết quả của các nhóm lên bảng và cho hs nhận xét đánh giá và cho điểm.
Bài 4: chữa bt 44-45.4 sbt 

-HS các nhóm thảo luận và giải vào bảng phụ.

GV treo kết quả của các nhóm lên bảng và cho hs nhận xét đánh giá và cho điểm.
Hoạt động 2: Hướng dẫn về nhà:(5p)
Yêu cầu ôn tập kĩ từ bài 32 sgk để kiểm tra vào tiết sau.
	- Làm việc vào bảng phụ.


Ngày soạn:25/ 03/2018                                                       Ngày giảng:26/ 03/2018
Tiết 54: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

I- Mục tiêu
1) Kiến thức

- Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT

- Đo được tiêu cự của TKHT theo phương pháp nêu trên

2) Kĩ năng 

-Rèn kĩ năng láp và tiến hành thí nghiệm

3) Thái độ 

- Hợp tác nhóm , cận thận và chính xác

II- Chuẩn bị
1.Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh.

-Một thấu kính hội tụ.

-Một vật sáng phẳng có dạng chữ F khoét trên một màn chắn sáng.

-Một màn ảnh nhỏ.

-Một giá quang học. 1 bật lửa, 1 cây nến.

-Mỗi học sinh chuẩn bị bản báo cáo theo mẫu.

2.Chuẩn bị của giáo viên.

-Một bộ thí nghiệm như học sinh.

III- Tiến trình dạy học

1.ổn định lớp
2.Đặt vấn đề.


Mỗi thấu kính, dù là thấu kính hội tụ hay phân kì đều có tiêu cự xác định. Vậy làm thế nào để xác định tiêu cự của thấu kính? Nội dung của bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ.

3.Bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Trình bày việc chuẩn bị báo cáo

Trình bày cơ sở lý thuyết

* Hoạt động 2:  Thực hành đo tiêu cự của thấu kính.

- GV:Đề nghị các nhóm nhận biết hình dạng vật sáng, cách chiếu để tạo vật sáng, cách xác định vị trí của thấu kính, vật, màn ảnh; giáo viên theo dõi, kiểm tra.

- HS:

- GV:Yêu cầu đại diện một vài nhóm nêu rõ mục tiêu, các bước tiến hành thí nghiệm.

- HS:Trình bày, thảo luận.

- GV:Nhắc lại các bước tiến hành thí nghiệm (Tiến hành làm mẫu) để hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

- HS:Hoạt động nhóm, từng học sinh ghi kết quả vào bảng 1, hoàn thành mẫu báo cáo.

a) Đo chiều cao của vật

b) Điều chỉnh để thu được ảnh rõ nét

d= d’ ; h = h’

c) Tính tiêu cự:      
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* Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo

Từng HS hoàn thành báo cáo thực hành

- Cất thiết bị nghe đánh giá giờ TH của GV

- Nhận xét ý thức , thái độ, tác phong thực hành của các nhóm

- Thu báo cáo thực hành của học sinh
	I.Chuẩn bị.

1.Dụng cụ.

2.Lí thuyết.

3.Chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành theo mẫu đã cho ở cuối bài.

II.Nội dung thực hành.

1.Lắp ráp thí nghiệm.

2.Tiến hành thí nghiệm.




Ngày soạn:27/ 03/2018                                                  Ngày giảng:28/ 03/2018
Tiết 55: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

I- Mục tiêu
1) Kiến thức

- Nêu và chỉ ra được 2 bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối

- Nêu và giải thích được đặc điểm của ảnh hiện trên phim của máy ảnh

 - Dựng được ảnh của vật được tạo ra trong máy ảnh

2) Kĩ năng

- Biết tìm hiểu kĩ thuật đã được ứng dụng trong kĩ thuật , cuộc sống

3) Thái độ

- Say mê hứng thú khi tìm hiểu được ứng dụng của thấu kính.

II- Chuẩn bị
- Mô hình máy ảnh, các hình ảnh hỗ trợ bài giảng trên phần mềm powerpoint
III- Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	* Hoạt động 1: Kiểm tra- ĐVĐ(5p)
?1 Nêu cách nhận biết một thấu kính hội tụ bằng cách nhanh nhất ?

?2 Trong trường hợp nào TKHT cho ảnh thật, nhỏ hơn vật ?

- TK có nhiều ứng dụng trong thực tế .Vật kính của máy ảnh cũng là 1 trong những ứng dụng đó 

Vật kính có tác dụng gì , nó là TK loại nào?

-> Bài mới

* Hoạt động 2: Tìm hiểu máy ảnh(15p)
- HS đọc mục I SGK

- Các nhóm quan sát mô hình máy ảnh

(?) Cấu tạo chính của máy ảnh ? Nhận biết và gọi tên các bộ phận chính đó

- HS máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. Vật kính của máy ảnh là 1 TKHT

* Hoạt động 3:  Tìm hiểu cách  tạo ảnh của 1 vật trên phim của máy ảnh (20p)
- Hướng dẫn HS dùng mô hình máy ảnh quan sát ảnh của 1 bạn.

Trả lời C1, C2

- HS trả lời C1: ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật

- HS trả lời C2 ảnh thật

- HS vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh

Y/c Cá nhân HS thực hiện C3

- HS thực hiện C3

* Gợi ý

ảnh phải hiện trên phim

- Sử dụng tia qua quang tâm để xác định ảnh B’ của B => ảnh A’B’ của AB

- Từ B vẽ 1 tia // trục chính , tia ló qua F tới B’ => xác định được tiêu điểm F

- HS thực hiện C4

Xét 2 ( 
[image: image117.wmf]ABO và A’B’O’ => tỉ số

(?) ảnh của 1 vật trên phim trong máy ảnh có đặc điểm gì?

* Hoạt động 4: Vận dụng (3p)
- Cá nhân thực hiện C6

-GV: Yêu cầu từng cá nhân thực hiện C6, một học sinh lên trình bày trên bảng.

-HS: học sinh lên trình bày trên bảng.

-GV: Gọi một vài học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-HS:Thảo luận.

-GV: Nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh 

-GV: Chấm bài 5 HS hoàn thành sớm nhất
GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần có thể em chưa biết bằng các hình ảnh trên bài giảng điện tử.
	Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

I- cấu tạo của máy ảnh

- Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim

- Vật kính của máy ảnh là 1 TKHT

II- ảnh của 1 vật trên phim

1) Trả lời các câu hỏi

2) vẽ ảnh của một vật đặt trứoc máy ảnh


B                                   I              

                                                 A’                          

  A                F       O          F’   B’ 

C4
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3) Kết luận

- ảnh trên phim là ảnh thật nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật

III- Vận dụng

C6
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* Hoạt động 5.  Hướng dẫn về nhà(2p)
- Làm các bài tập 47.1 – 47.5 SBT.
Ngày soạn:01/ 04/2018                                                          Ngày giảng:02/ 04/2018
Tiết 56:                                     bài 48       Mắt
I. MỤC TIÊU.

- Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ ( hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. Nêu được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới , so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.

- Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn. Biết cách thử mắt.

- Có ý thức bảo vệ mắt.

II. CHUẨN BỊ.
          Đối với cả lớp:

- 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc.

- 1 bảng thử thị lực của y tế ( nếu có ).

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1) ổn định lớp

2) Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1 :Kiểm tra bài cũ:(5P)
1 HS lên bảng .

 :  ?Tên hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì
 ? Tác dụng của các bộ phận đó ?

HOẠT ĐỘNG 2 . Tìm hiểu cấu tạo của mắt.(15P)
+ HS đọc tài liệu , trả lời câu hỏi :

: Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ?

- HS: . . . .thể thủy tinh và màng lưới .

GV: Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như thấu kính hội tụ ?

Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào ? 

- HS: Thể thủy tinh là một TKHT , nó phồng lên, dẹt xuống để thay đổi tiêu cự.

- GV: Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện lên ở đâu?

- HS: Ảnh của vật mà mắt ta nhìn thấy được sẽ hiện lên ở màng lưới 

- GV: Thủy tinh thể của mắt làm bằng chất có chiết suất 1,34 (xấp xỉ chiết suất của nước) lên khi lặn xuống nước mà không đeo kính, mắt người không thể nhìn thấy mọi vật.   

HOẠT ĐỘNG  3. Tìm hiểu về sự điều tiết của mắt.(15P)
 + HS tìm hiểu thông tin từ SGK ( trả lời câu hỏi 
[image: image120.wmf]2
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 SGK.

GV: Để nhìn rõ một vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?

     Sự điều tiết của mắt là gì?

+ 2 HS lên bảng vẽ ảnh của cùng một vật lên màng lưới khi vật đó ở xa và gần mắt ( tiêu cự của thể thủy tinh thay đổi như thế nào?



A’1B’1O ∽ 

ABO
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Vì AB và OA1’ không đổi nên nếu OA lớn thì ảnh A’1B’1 nhỏ và ngược lại.
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 EMBED Equation.2  
A’1B’1 F1 ∽ 

OI F1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image125.wmf]
Vì OA1’ và AB không đổi, nên nếu A’1B’1 nhỏ thì OF1 lớn và ngược lại. Nghĩa là khi nhìn các vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn các vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng nhỏ.

- GV Không khí bị ô nhiễm, làm việc tại nơi thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng quá mức, làm việc trong tình trạng kém tập trung (do ô nhiễm tiếng ồn), làm việc gần nguồn sóng điện từ mạnh là nguyên nhân dẫn đến suy giảm thị lực và các bệnh về mắt.

- Các biện pháp bảo vệ mắt:

+ Luyện tập để có thói quen làm việc khoa học, tránh những tác hại cho mắt.

+ Làm việc tại nơi đủ ánh sáng, không nhìn trực tiếp vào nơi ánh sáng quá mạnh.

+ Giữ gìn môi trường trong lành để bảo vệ mắt.

+ Kết hợp giữa hoạt động học tập và lao động nghỉ ngơi, vui chơi để bảo vệ mắt.

HOẠT ĐỘNG 4. Điểm cực cận và diểm cực 
viễn.(5P)
 + HS tự đoc thông tin ở SGK ( trả lời câu hỏi:

GV: Điểm cực viễn là gì?

- HS:  Là điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết
GV: Khoảng cực viễn là gì?

- HS:  Là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt.

GV: Điểm cực cận là gì?

- HS Là diểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được. 

GV: Khoảng cực cận là gì? 

- HS: Là khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt.
 + GV thông báo : Tại điểm cực cận mắt phải điều tiết nên mỏi nắt .

+ GV yêu cầu HS xác định điểm cực cận và khoảng cực cận của mình.

 Thực hiện câu 
[image: image126.wmf]4
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 / tr.130 – SGK

HOẠT ĐỘNG 5 . Vận dụng-Củng cố:   (5p)
GV Y/C trả lời C5-C6


[image: image127.wmf]5

C

. 1 HS lên bảng trình bày ( HS khác làm vào vở.

+ 5 phút sau, GV kiểm tra vở của 3 HS ( sửa bài trên bảng .

Tóm tắt

d = 20m = 2000cm

h = 8m = 800cm

d’ = 2cm                   

Tính h’= ?        
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image129.wmf]6
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.  + HS dựa vào câu 
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 để trả lời :

              - Cực viễn thì f dài nhất.

              - Cực cận thì f ngắn nhất .

    +  HS đọc mục “ Có thể em chưa biết “
	I. Cấu tạo của mắt.

1/ Cấu tạo.

Mắt gồm hai bộ phận quan trọng nhất là :

+ Thể thủy tinh: Là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi tiêu cự.

+ Màng lưới  ( hay võng mạc ): Ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ nét. 

2/ So sánh mắt và máy ảnh.

   • Giống nhau:

- Thể thủy tinh và vật kính dều là thấu kính hội tụ.

- Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

   • Khác nhau:

- Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi.

- Vật kính có tiêu cự kh«ng thay đổi.

II/ Sự điều tiết.

    Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới.

III/.Điểm cực cận và điểm cực viễn.

1/Điềm cực viễn: Là điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết.

Ký hiệu :  Cv
 * Khoảng cực viễn: Là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt.

2/Điểm cực cận: Là diểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được. 

Ký hiệu :  Cc
* Khoảng cực cận:  Là khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt.

IV/.Vận dụng.    
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HOẠT ĐỘNG 6. Dặn dò:(1p)
- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Làm BTVN : Bài 48 ( Sách bài tập )

- Tiết sau : “ Bài 49. Mắt cận và mắt lão “.

Ngày soạn:02/ 04/2018                                                         Ngày giảng:04/ 04/2018
Tiết 57
Mắt cận thị và mắt lão
I. MỤC TIÊU.

1) Nêu được dặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo kính phân kỳ.

2) Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục tật mắt lão    là phải đeo kính hội tụ.

3) Giải thích được cách khắc phục tật mắt cận thị và tật mắt lão .

4) Biết cách thử mắt bằng bảng thử thị lực .

II. CHUẨN BỊ.

       + Đối với mỗi nhóm HS :

-  1 kính cận 

-  1 kính lão

       + Đối với cả lớp, HS cần ôn lại trước :

-  Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

-  Cách dựng ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ .

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1) ổn định lớp                                          
2) Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1Kiểm tra bài cũ:  (5p)
Em hãy so sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT ?

HS : Ảnh ảo của TKPK luôn nằm trong khoảng tiêu cự ( gần thấu kính )                                
        Ảnh ảo của TKHT luôn nằm ngoài khoảng tiêu cự ( xa thấu kính
HOẠT ĐỘNG 2 . Tìm hiểu diều kiện của mắt cận thi và cách khắc phục.(18p)
-HS: làm theo câu 
[image: image133.wmf]1

C

, sau đó GV gọi 2 HS báo cáo kết quả .

-HS: 
[image: image134.wmf]1

C
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 Những biểu hiện là triệu chứng của tật cận thị là : + Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường .

      + Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

     + Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường. 

-HS: làm theo câu 
[image: image135.wmf]2
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 ( 2 HS báo cáo kết quả, GV hướng dẫn HS thảo luận câu 
[image: image136.wmf]2

C

.
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. Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

-HS: làm theo câu 
[image: image138.wmf]3
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 ( GV hướng dẫn HS thảo luận câu 
[image: image139.wmf]3

C

. * Cách 1: Hình dạng có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

* Cách 2: Thấu kính cho ảnh ảo nhỏ hơn vật .

+ GV hướng dẫn HS thảo luận và trả lời câu 
[image: image140.wmf]4

C

: Giải thích tác dụng của kính cận.

 HS cùng với GV thực hiện việc vẽ ảnh ảo của vật AB qua kính cận.


+ GV yêu cầu HS vẽ hình 49.1 vào vở : Xác định ảnh của vật qua TKPK ( kính cận ). Trả lời câu hỏi:

GV: Ảnh của vật qua thấu kính nằm trong khoảng nào ?

-HS:....nằm trong khoảng Cc – Cv 

GV. Nếu không đeo kính, mắt  có nhìn thấy vật không ? Vì sao? 

-HS: + Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa hơn điểm cực viễn Cv của mắt.

GV: Khi đeo kính, mắt  có nhìn thấy vật không ? Vì sao? 

-HS: + Khi đeo kính, nhìn rõ ảnh A’B’ của AB vì A’B’  hiện lên trong khoảng từ Cc đến Cv của  mắt ( nghĩa là phải nằm gần mắt hơn so với Cv)

( HS kết luận:

GV: Kính cận là loại thấu kính gì?

-HS: Kính cận là thấu kính phân kỳ.

GV: Người đeo kính cận với mục đích gì ?

-HS: Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt .

GV: Kính cận thích hợp với mắt là phải có tiêu điểm như thế nào ?

* GV:  nhấn mạnh : Kính cận thích hợp là kính có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt cận.

HOẠT ĐỘNG 3 . Tìm hiểu biểu hiện của mắt lão và cách khắc phục (20p)
-HS: đọc SGK rồi trả lời câu hỏi:

GV: Mắt lão thường gặp ở người có tuổi như thế nào ? Tại sao ?

-HS:: ..... ở người già. Vì sự điều tiết kém nên chỉ nhìn thấy vật ở xa mà không thấy vật ở gần.

GV: Cc so với mắt bình thường như thế nào ?

 -HS: Cc xa hơn Cc của người bình thường 

-HS: trả lời câu 
[image: image141.wmf]5

C

:

* Phần rìa mỏng hơn phần giữa.   Hoặc:

* Đặt TK gần vật cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật .

* Đặt TK xa vật cho ảnh thật ngược chiều với vật.

-HS: thảo luận và trả lời câu 
[image: image142.wmf]6
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 .Giải thích tác dụng của kính lão.

GV yêu cầu HS cùng thực hiện vẽ hình 49.2 SGK vào vở dưới sự hướng dẫn của GV.


GV: Ảnh của vật qua thấu kính hội tụ nằm ở gần hay xa mắt?

-HS:...ở xa mắt 

GV: Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không ?

-HS:: + Khi không đeo kính , mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm Cc của mắt lão.

          + Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của vật AB phải hiện lên ở xa mắt hơn điểm Cc của mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. Với kính lão nói trên thì yêu cầu này thực hiện được.

GV: yêu cầu vài HS nêu lên kết luận.

-HS: thảo luận để trả lời câu + (nếu còn thời gian)

-HS: đọc to nội dung ghi nhớ.
	I/.Mắt cận.
1)Những biểu hiện của tật cận thị:
- Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa mắt. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

2) Cách khắc phục tật cận thị.
• Kết luận: 

- Kính cận là thấu kính phân kỳ.

- Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt .

- Kính cận thích hợp là kính có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt cận.

II/.Mắt lão.

1/. Những đặc điểm của mắt lão:
- Mắt lão ở người già. Vì cơ vòng đỡ thể thủy tinh đã yếu, nên khả năng điều tiết kém đi.

- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa , nhưng không nhìn rõ những vật ở gần như hồi còn trẻ.

- Điểm Cc của mắt lão xa mắt hơn so với mắt bình thường.

2/.Cách khắc phục tật mắt lão:
• Kết luận:
- Kính lão là thấu kính hội tụ.

- Mắt lão phải đeo kính để nhìn rõ các vật ở gần mắt như bình thường.

III/.Vận dụng.
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 / tr 132- SGK.

 GHI NHỚ: (SGK  )


HOẠT ĐỘNG 4. Dặn dò:(2p)
+ Học thuộc phần ghi nhớ.

+ Làm BTVN Bài 49 (SBT).

+ Tiết sau :” Bài 50 . Kính lúp “

Ngày soạn:28/ 03/2018                                                          Ngày giảng:29/ 03/2018
Tiết 58                           bài 50    : kính lúp
I. MỤC TIÊU.

1) Trả lời được câu hỏi : Kính lúp dùng để làm gì?

2) Nêu được hai đặc điểm của kính lúp( kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn)

3) Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.

4) Sử dụng được kính lúp để quan sát một vật nhỏ .

II. CHUẨN BỊ.

- 3 chiếc kính lúp có số bội giác đã biết . Có thể dùng các TKHT có tiêu cự f hay có độ tụ 

D = điôp ( f tính bằng m ). Khi đó phải tính số bội giác của kính rồi ghi lên vành kính . Công thức tính số bội giác của kính theo độ tụ của nó là G = 0,25 D, trong đó D đo bằng điôp.

- 3 thước nhựa có GHĐ 300mm và ĐCNN 1mm để đo áng chừng khoảng cách từ vật đến kính 

- 3 vật nhỏ để quan sát như con tem, chiếc lá cây, xác kiến . . .

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1) ổn định lứop

2) Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	  HOẠT ĐỘNG 1:Kiểm tra bài cũ:(5p) Cho 1 TKHT, em hãy:
1). Dựng ảnh của vật khi f > d 

  2). Nhận xét về ảnh của vật ?                                                                      
* Nêu vấn đề: Ở bộ môn Sinh học, nhờ dụng cụ gì để quan sát được các mẫu vật nhỏ ? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được các vật nhỏ như vậy ?

HOẠT ĐỘNG 2 . Tìm hiểu kính lúp(15p) cấu tạo và đặc điểm 
- HS tự đọc SGK ( trả lời các câu hỏi :

- GV: Kính lúp là gì? Trong thực tế, em đã thấy dùng kính lúp trong trường hợp nào?

- HS- Kính lúp là TKHT có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ.

GV giải thích số bội giác là gì.

- GV: Mối quan hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f (cm) như thế nào?

- HS Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn.

GV Số bội giác của kính lúp được ký hiệu trên vành đỡ kính như: 2x ; 3x ; 3,5x ; 5x;....

+ HS dùng vài kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát cùng một vật nhỏ. Từ đó rút ra nhận xét: 
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. G càng lớn sẽ có f càng ngắn .
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: G =
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- GV: Em hãy rút ra kết luận: Kính lúp là gì? Công dụng của nó? Số bội giác G cho biết diều gì?

- GV thông báo : 

- Kính lúp có G: từ 1,5x đến 40x.

- Kính hiển vi có G: từ 50x đến 1500x.

- Kính hiển vi điện tử có G : từ >1500x đến 1 000 000x.

HOẠT ĐỘNG 3 . Tìm hiểu cách quan sát một vật qua một kính lúp và sự tạo ảnh qua kính lúp.(18p)
a) + Các nhóm HS quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp

có tiêu cự đã biết để :

- Đo khoảng cách từ vật đến kính lúp và so sánh khoảng cách này với tiêu cự của kính.

- Vẽ ảnh của vật qua kính lúp.


b) HS thực hiện 
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 và 
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: Qua kính sẽ có ảnh ảo, to hơn   vật. 
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: Muốn có ảnh ảo to hơn vật, phải đặt vật

c) HS rút ra kết luận về vị trí của vật cần quan sát bằng kính lúp và đặc điểm của ảnh tạo bởi kính lúp khi đó.

HOẠT ĐỘNG. 4 Vận dụng.(8p)
+ GV yêu cầu từng HS nêu các trường hợp đã thấy được trong thực tế đời sống và sản xuất cần sử dụng đến kính lúp.

+ HS có thể nêu được:

- Trong bộ môn sinh học: dùng kính lúp để quan sát các mẫu vật từ động, thực vật để tìm hiểu các chi tiết nhỏ.

- Thợ bạc, thợ sửa đồng hồ, thợ sửa chữa điện tử.

- Người đứng trong dây chuyền sản xuất các linh kiện điện tử .

- Đọc những chữ viết nhỏ .

- Quan sát những chi tiết nhỏ của một đồ vật( ví dụ các chi tiết trong máy đồng hồ; trong mạch điện tử, trong bức tranh,...).

+ GV cho HS thực hiện trên 3 kính lúp có số bội giác ghi sẵn để thực hiện câu 
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.  Chẳng hạn với kính lúp có :

      G = 2,5x 

      G =  eq \s\don1(\f(25,f)) = 2,5

Thì f đo được: 
[image: image154.wmf]»

  10 cm

+ HS đọc 3 ý của nội dung ghi nhớ  ( ghi vở.

HOẠT ĐỘNG 5 Củng cố: (3p)
- HS đọc mục “Có thể em chưa biết”.

+ GV nêu các câu hỏi sau đây để củng cố kiến thức và kỹ năng của HS:

H: Kinh lúp là loại thấu kính gì ? Có tiêu cự như thế nào ? Được dùng để làm gì ?

- HSTL: Kính lúp là TKHT , có tiêu cự ngắn , được dùng để quan sát các vật nhỏ .

H: Để quan sát một vật qua kính lúp thì vật phải có vị trí như thế nào so với kính ?

- HSTL: Để quan sát một vật qua kính lúp thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính .

H: Nêu đặc điểm của ảnh quan sát được qua kính lúp ?

-HSTL: Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật 

H: Số bội giác của kính lúp có ý nghĩa gì ?

- HSTL: ...cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn hơn ảnh đó khi nhìn trực tiếp bao nhiêu lần .


	I/. Kính lúp là gì?
G: là số bội giác . Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn.

 Hệ thức:   G =
[image: image155.wmf]25
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( f: tiêu cự tính bằng cm )

**Kết luận:
+ Kính lúp là TKHT có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ .

+ Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh thu trực tiếp bằng mắt.

II/. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp.

1/. Quan sát một vật nhỏ qua kính lúp:
2/. Kết luận:
Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính để có ảnh ảo lớn hơn vật mà mắt nhìn thấy được.

III/ Vận dụng.
- Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp như:

- Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật , thực vật,...

**GHI NHỚ:  

( SGK / trang 134 )




HOẠT ĐỘNG5. Dặn dò:(1p)
    + BTVN SBT

    + Học thuộc ghi nhớ.

    + Tiết sau :” Bài 51. Bài tập quang hình học”

IV. Rút kinh nghiệm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn:01/ 04/2018                                                          Ngày giảng:02/ 04/2018
         Tiết 59             BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC   

I.MỤC TIÊU.

1) Vận dụng kiến thức đă học để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng , về các thấu kính và các dụng cụ quang học đơn giản ( máy ảnh, con mắt, kính cận , kính lăo, kính lúp )

2) Thực hiện được đúng các phép vẽ h́nh quang học.

3) Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang h́nh học .

II.CHUẨN BỊ.

HS: * Đối với mỗi HS: Ôn lại từ bài học 40 đến 50.

       * Dối với cả lớp: Dụng cụ minh họa cho bài tập 1.
      III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG :Kiểm tra bài cũ; (7p)

3HS đồng thời lên bảng  

+ HS 1: Sửa bài tập 49.1 và 49.2 

+ HS 2: Sửa bài tập 49.3      

+ HS 3: Sửa bài tập 48.4*
y/c HS dưới lớp nhận xét ,đánh giá, cho điểm.
HOẠT ĐỘNG  2. Giải bài tập 1   (SGK/tr.135).(10p)
+ GV đưa bảng phụ ghi đề bài .

+ 1HS đọc to đề bài 1, từng HS dơi theo trong SGK hoặc trên bảng để t́m hiểu và nắm bắt yêu cầu của đề bài.

**GV lưu ý HS: Vì đây là tiết học đầu tiên của ngày đầu tiên (thứ hai) trong tuần 29, nên trong h́nh học 9, HS chưa được học về hình trụ theo PPCT. Do đó GV sẽ dùng bình hình trụ ( nếu có ) hoặc hình vẽ mô tả để HDHS vẽ mặt cắt dọc của hình trụ dọc theo trục của nó.


                                                               Mặt cắt dọc theo

                                                                  trục hình trụ
            OE :  Trục h́nh trụ

+ GV đặt câu hỏi gợi ý chung cho cả lớp thảo luận:

H: Tỉ lệ giữa chiều cao 8cm và đường kính đáy 20cm của bình là bao nhiêu?

( HSTL: [image: image156.wmf]2
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H: Tại sao khi chưa đổ nước vào bình thì mắt chỉ nhìn thấy A mà không thấy O?

( HSTL: Vì chỉ có ánh sáng truyền từ A đến mắt , c̣òn ánh sáng từ O bị che khuất bởi thành bình )

H: Tại sao khi đổ nước vào ~ 3/4 chiều cao bình thì mắt lại nhìn thấy được O?

( HSTL: Mắt nhìn thấy O vì ánh sáng từ O truyền thẳng qua nước rồi khúc xạ vào không khí truyền đến mắt. )

H: Làm thế nào để vẽ được đường truyền của ánh sáng từ O đến mắt?

( HSTL: Vẽ tia sáng từ O đến điểm tới tại mặt phân cách, rồi vẽ tiếp tia khúc xạ từ điểm tới truyền đến mắt.)

+ GV yêu cầu HS nêu tŕnh tự các bước thực hiện vẽ. Sau đó cá nhân HS thực hiện vẽ vào vở theo các bước mà lớp đă thống nhất qua thảo luận.

HOẠT ĐỘNG 3. Giải bài tập 2 ( SGK/tr.135). (15p)
+GV đưa bảng phụ ghi đề bài lên bảng để HS quan sát .

+ 1HS đọc to đề bài ( lớp dõi theo trong SGK để tìm hiểu đề bài.

+ GV hướng dẫn HS  • Lựa chọn một tỉ lệ xích thích hợp về

khoảng cách trên trục chính (().Chẳng hạn nếu lấy  f  = 3cm thì d = 4cm thỏa măn:   [image: image157.wmf]123
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                                    • Lựa chọn một số nguyên lần milimet để biểu diễn chiều cao vật AB. Chẳng hạn lấy 

h = AB = 5mm.

+ Từng HS vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ các kích thước mà đề bài đă cho.

+ GV quan sát và giúp đỡ HS sử dụng hai trong ba tia sáng đặc biệt qua TKHT để vẽ ảnh của AB.

H: Thử tính để kiểm tra xem ảnh cao gấp mấy lần vật?
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 Thay OA = 16cm ;  OF’ = 12cm  ta tính được OA’ =  48cm

hay OA’ =  3OA

 Vậy ảnh cao gấp 3 lần vật ( h’ = 3h )

Vậy ảnh cao gấp ba lần vật .

HOẠT ĐỘNG 4 . Giải bài tập 3(tr 136 / SGK)(10p)
+ GV đưa đề bài lên bảng phụ .

+ 1 HS đọc to đề bài , lớp dõi theo đề bài trong SGK hoặc trên bảng để tìm hiểu.

+ Từng HS làm việc để giải BT3 ( 8 phút ) 

H: Biểu hiện cơ bản của mắt cận là không nhìn rõ các vật ở xa hay ở gần mắt ?  ( HSTL: ....ở xa mắt )

H: Mắt bình thường và mắt cận thị thì mắt nào nhìn được xa hơn? ( Mắt bình thường )

H: Mắt cận nặng hơn thì chỉ nhìn được rõ các vật ở xa hay ở gần mắt hơn? ( ...ở gần mắt hơn )

H: Từ đó suy ra Ḥoa và Bình, ai cận nặng hơn? tại sao ?

( Ḥoa cận nặng hơn Bình vì CvH < CvB )
+ HS trả lời các câu hỏi gợi ý  c)  ;  d)  ;  e) ( trả lời câu b của bài toán.
HOẠT ĐỘNG 5Vận dụng-Củng cố:  (3p)
+ HS nêu miệng  các bài tập 51.2  và  51. 3 (SBT)

	Bài 1/ tr 135-SGK.
Về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.     

- Bước 1: Vẽ mặt cắt ABDC dọc theo trục của b́nh theo tỉ lệ: [image: image162.wmf]82
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- Bước 2: Vẽ tia tới AM:[image: image164.wmf]DAM
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-Bước 3: Vẽmặt nước PQ:[image: image165.wmf]3
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-Bước 4: Xác định điểm tới    [image: image166.wmf]{
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-Bước 5:Kẻ tia tới OI và tia khúc xạ IM truyền đến mắt.

Bài 2/ tr.135- SGK.

Về việc dựng ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ.

a) Vẽ .

b) * Đo được: 

        h’ = A’B’ = 15mm = 3AB

        h   =  AB  =  5mm

  Ảnh cao gấp ba lần vật .

      * Tính :

Kết quả: Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính d’= 48cm.

               Chiều cao của ảnh là:

     [image: image167.wmf]48
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  Vậy : Ảnh cao gấp ba lần vật .[image: image168.wmf]
Bài 3 / tr. 136-SGK.
Về tật cận thị .

a) Vì mắt cận có Cv gần mắt hơn b́nh thường và với kính cận thích hợp th́  Cv [image: image169.wmf]º

 F
      Mà  CvH < CvB  

      Nên Ḥoa cận nặng hơn Bình .

b) • Để khắc phục tật cận thị, phải đeo thấu kính phân kỳ để tạo ảnh gần mắt (nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính)

     • Vì kính cận thích hợp có 

                           Cv [image: image170.wmf]º

 F 

       Nên fH  <  fB  .




1) Dặn dò
+ BTVN 51.1 ; 4; 5;6  (SBT)

 Ngày soạn:05/ 04/2018                                                        Ngày giảng:06/ 04/2018
                          Tiết 60:BÀI 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
I. MỤC TIÊU.

1) Nêu được ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

2) Nêu được ví dụ về việc tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

3) Giải thích được sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu trong một số ứng dụng thực tế .

II. CHUẨN BỊ.

     Đối với mỗi nhóm HS :

- Một số nguồn phát ra ánh sáng màu như đèn LED, bút laze, các đèn phóng điện ,...

- Một đèn phát ánh sáng trắng , một đèn phát ánh sáng đỏ và một đèn phát ánh sáng xanh. Đèn ánh sáng trắng có thể là đèn pin. Đèn phát ra ánh sáng màu vẫn có thể dùng đèn pin có bóng điện được bọc bằng các giấy bóng kính màu .

- Một bộ các tấm lọc màu : Đỏ, vàng, cam, lục lam, chàm, tím.

- Nếu có thể chuẩn bị thêm một bể nhỏ có thành trong suốt đựng nước màu để minh họa cho câu 
[image: image171.wmf]4
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III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
** Nêu vấn đề: Trong thực tế ta đă nhìn thấy ánh sáng có các màu khác nhau.Vậy vật nào tạo ra ánh sáng trắng ? Vật nào tạo ra ánh sáng màu? Cách tạo ra như
1) Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1Kiểm tra bài cũ: lồng trong bài học
HOẠT ĐỘNG 2 . Tìm hiểu về các nguồn phát ánh sáng trắng và các nguồn phát ánh sáng màu .(15p)
 -HS tự đọc SGK để có khái niệm về các nguồn phát ánh sáng trắng và các nguồn phát ánh sáng màu .

- Kết hợp đọc SGK với việc quan sát nhanh vào đèn dây tóc đang sáng bình thường ( chú ý không nên nhìn lâu vào dây tóc đèn đang sáng bình thường ( dễ làm nhức mắt )

H: Nguồn sáng là gì?  Nguồn phát ánh sáng trắng là gì? Hăy nêu ví dụ.

- HS đọc SGK ( phát biểu nguồn ánh sáng màu là gì?

 -Tìm hiểu đèn laze trước khi có ḍòng diện chạy qua: Kính của đèn màu gì? Khi c̣ó ḍòng điện, đèn phát ánh sáng màu gì?

- Ngoài ra GV yêu cầu HS tìm thêm ví dụ về nguồn phát ánh sáng màu trong thực tế .
HOẠT ĐỘNG 3. Nghiên cứu cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.(20p)
· HS làm thí nghiệm 1 và các TN tương tự.

· GV đánh giá các câu trả lời của HS.

· GVHD HS hợp thức hóa kết luận màu thu được.

· GV bố trí cho mỗi nhóm HS làm TN với một ánh sáng màu và một bộ tấm lọc màu khác nhau để có thể có được những kết luận tổng quát .

H: Khi chiếu :

Ánh sáng trắng qua tấm lọc màu, sẽ được ánh sáng ...

Ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, sẽ được ánh sáng ...

Tiếp tục chiếu ánh sáng màu này qua tấm lọc màu khác, sẽ ......ánh sáng màu đó nữa.

Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ... ánh sáng màu đó và hấp thụ .................. ánh sáng màu khác .

· HS vận dụng kết luận để trả lời câu 
[image: image172.wmf]2

C

 .

· 
[image: image173.wmf]2
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. a) * Đối với chùm sáng trắng dễ bị nhuộm màu bởi các tấm lọc màu; hoặc:

· Trong chùm sáng trắng có ánh sáng đỏ, tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua .

· Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua được tấm lọc màu đỏ.

· Vì tấm lọc màu xanh hấp thụ (nuốt) mạnh các ánh sáng có màu khác xanh, nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc màu xanh làm cho ta thấy tối (đen).

HOẠT ĐỘNG 4 ) Vận dụng-Củng cố (10p)

   + GV cho HS làm câu
[image: image174.wmf]3
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; 
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  rồi đọc mục “ Có thể em chưa biết “.


[image: image176.wmf]3

C

. Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay vàng ( đóng vai tṛò như tấm lọc màu ).


[image: image177.wmf]4

C

. Một bể nhỏ có thành trong suốt dựng nước màu có thể xem như một tấm 

	I/. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

1). Các nguồn phát ánh sáng trắng :

 + Mặt trời ( trừ lúc bình minh và hoàng hôn).

 + Các đèn có dây tóc nóng sáng .

 + Các đèn ống (ánh sáng lạnh).

2). Các nguồn phát ánh sáng màu.

a) Đèn LED phát ra ánh sáng màu : đỏ, vàng, lục, lam.

b) Đèn laze phát ra ánh sáng đỏ.

c) Đèn ống phát ra ánh sáng màu: xanh, đỏ, tím, vàng,...

II/. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.
1) Thí nghiệm .

C1.  a)  Đỏ

       b)  Đỏ

       c)  Thấy tối.

2) Các thí nghiệm tương tự.

3) Kết luận :

a) Chiếu ánh sáng trắng hay màu qua tấm lọc cùng màu sẽ được ánh sáng có màu đó. Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác.

b) Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác .

III/. Vận dụng.

     
[image: image178.wmf]3
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** GHI NHỚ.
   ( SGK/tr138 )




*Hướng dẫn về nhà: làm bài tập: 52.1-52.5
Ngày soạn:09/ 04/2018                                                         Ngày giảng:10/ 04/2018
Tiết 61:              Bài 53: SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG
I. MỤC TIÊU.

1) Phát biểu được khẳng định: Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

2) Tŕnh bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận: Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu.

3) Tŕnh bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra được kết luận như trên.

II. CHUẨN BỊ.

Đối với mỗi nhóm HS:

- Một lăng kính tam giác đều.

- Một màn chắn trên có khoét 1 khe hẹp.

- Một bộ các tấm lọc màu: xanh, đỏ, nửa xanh nửa đỏ.

- Một đĩa CD.

- Một đèn phát ánh sáng trắng ( tốt nhất là đèn ống ).

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	(HOẠT ĐỘNG 1) :Kiểm tra bài cũ: (10p)
• HS 1: Sửa BTVN 52.2 và 52.3
• HS 2: Sửa BTVN 52.4

HS dưới lớp nhận xét đánh giá

 HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu việc phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính.(20p)
+ HS tự đọc SGK, trả lời và ghi vở để hiểu lăng kính là gì?

+ GV thông báo thêm: Lăng kính là một khối trong suốt và có 3 gờ song song với nhau gọi là 3 cạnh.

+ HS làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát hiện tượng .

 
[image: image180.wmf]1
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:  Dải màu từ: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

+ Sau khi HS trả lời xong, GV giới thiệu hình ảnh quan sát được chụp ở ô số 3 cuối tr139/SGK.

+ HS làm thí nghiệm 2-a/ tr 139-SGK ( Quan sát ánh sáng màu riêng lẻ trong dải màu cầu vồng ) theo tiến trình :

-  Tìm hiểu mục đích thí nghiệm ( Dự đoán kết quả thu được nếu chắn chùm sáng bằng một tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh ( Quan sát hiện tượng và kiểm tra dự đoánở trên ( Ghi câu trả lời cho một phần 
[image: image181.wmf]2
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 vào vở ( a ).

+ Tương tự với thí nghiệm 2b.-SGK ( Trả lời phần (b) 
[image: image182.wmf]2
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[image: image183.wmf]3
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:  Bản thân lăng kính là một khối chất trong suốt không màu, nên nó không thể đóng vai tṛò như một tấm lọc màu được.

 Nếu lăng kính có tác dụng nhuộm màu cho chùm tia sáng thì tại sao chỗ này lại nhuộm màu xanh, chỗ kia chỉ nhuộm màu đỏ? Trong khi các vùng mà tia sáng đi qua trong lăng kính đều có tính chất hoàn toàn như nhau. 

  Như vậy chỉ có ý kiến thứ hai là đúng .


[image: image184.wmf]4

C

. Trước lăng kính, ta chỉ có một dải sáng trắng . Sau lăng kính ta thu được nhiều  dải sáng màu. Như vậy lăng kính đă phân tích từ dải sáng trắng nói trên ra nhiều dải sáng màu, nên ta nói thí nghiệm 1 – SGK là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.
HOẠT ĐỘNG 3. Tìm hiểu sự phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.(10p)
+ HS làm thí nghiệm 3-SGK ( trả lời 
[image: image185.wmf]5
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 ( Ghi vở.

+ GV giới thiệu tác dụng phân tích ánh sáng trắng của mặt ghi của đĩa CD và cách quan sát ánh sáng đă được phân tích 


[image: image187.wmf]6

C

: + Ánh sáng chiếu đến mặt ghi đĩa CD là ánh sáng trắng 

         + Tùy theo phương nhìn ta có thể thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia.

         + Trước khi đến đĩa CD , chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau truyền theo các phương khác nhau. Vậy thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng .

(HOẠT ĐỘNG 4 )Vận dụng-Củng cố (5p)
  + HS đọc ( trả lời câu 
[image: image188.wmf]7
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  (nếu còn thời gian
	I/. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

1). Các nguồn phát ánh sáng trắng :
 + Mặt trời ( trừ lúc bình minh và hoàng hôn).

 + Các đèn có dây tóc nóng sáng .

 + Các đèn ống (ánh sáng lạnh).

2). Các nguồn phát ánh sáng màu.

a) Đèn LED phát ra ánh sáng màu: đỏ, vàng, lục, lam.

b) Đèn laze phát ra ánh sáng đỏ.

c) Đèn ống phát ra ánh sáng màu: xanh, đỏ, tím, vàng,...

II/. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.
1) Thí nghiệm

[image: image191.wmf]1
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a)  Đỏ

       b)  Đỏ

       c)  Thấy tối.

2) Các thí nghiệm tương tự.

3) Kết luận :

a) Chiếu ánh sáng trắng hay màu qua tấm lọc cùng màu sẽ được ánh sáng có màu đó. Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác.

b) Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác .

III/. Vận dụng.
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** GHI NHỚ.
   ( SGK / tr138 )




Dặn dò:

Học thuộc kết luận và nội dung ghi nhớ.

BTVN 53-54.1 và 53-54.4/tr.61 (SBT)

Tiết sau: “ Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu “.

********************************************************************
Ngày soạn:12/ 04/2018                                                         Ngày giảng:13/ 04/2018
  TIẾT 62 
BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
 VÀ ÁNH SÁNG MÀU
 I.MỤC TIÊU.

1) Trả lời được câu hỏi: Có ánh sáng màu nào vào mắt khi ta nhìn thấy một vật màu đỏ, màu xanh, màu đen, ...

2) Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng trắng, ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen,...

3) Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ mới giữ nguyên được màu, còn các vật có màu khác thì màu sắc sẽ bị thay đổi.

II. CHUẨN BỊ.

• Một hộp kín có 1 cửa sổ có thể chắn bằng các tấm lọc màu đỏ hoặc lục ( hoặc trong có các đèn phát ánh sáng trắng, đỏ và lục).

• Các vật có màu trắng, đỏ, lục và đen đặt trong hộp.

• Một tấm lọc màu đỏ và một tấm lọc màu lục.

• ( Nếu có thể ): Chuẩn bị vài bức tranh phong cảnh có màu xanh da trời.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

.

** GV nêu tình huống:     Như SGK ( Gọi HS đọc to.

2/. Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:   (5p)
• HS 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? Thế nào là sự trộn màu của ánh sáng?

  chữa BTVN 53-54.5: Được màu da cam.

• HS 2: Hãy nêu phương pháp trộn màu của ánh sáng?

  chữa BTVN 53-54.4 
HĐ 2. Tìm hiểu về màu sắc ánh sáng truyền từ các vật có màu dưới ánh sáng trắng đến mắt.(10p)
+ HS thảo luận câu 
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 để rút ra nhận xét .

+ HS thảo luận 
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 bằng cách lấy các vật màu đỏ, màu trắng, màu xanh đặt dưới ánh sáng mặt trời và nhìn thấy thì đã có ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu xanh lục truyền từ các vật đó vào mắt ( Rút ra nhận xét.

HĐ 3. Tìm hiểu khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật bằng thực nghiệm.(hắt lại theo mọi phương)(15p)
H: Ta chỉ nhìn thấy vật khi nào?

+ GV cho HS sử dụng “hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu”, hướng dẫn HS làm thí nghiệm:

- Đặt vật màu đỏ trên nền trắng trong hộp,

- Đặt tấm lọc màu đỏ, rồi màu xanh .

- Nhận xét kết quả của các nhóm, thống nhất kiến thức và ghi vở.

HĐ 4. Rút ra kết luận chung về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật .(10p)
H: Vật đỏ ( đỏ dưới ánh sáng màu đỏ; vật xanh lục ( xanh lục dưới ánh sáng có màu xanh lục. Vậy vật có màu nào thì tán xạ ánh sáng màu đó tốt hay kém?( Tốt ).

H: Vat đỏ ( đen dưới ánh sáng xanh lục và ngược lại. Vậy vật có màu nào thì khả năng tán xạ ánh sáng khác màu của nó ra sao? ( ...kém ).

H: Vật trắng ( đỏ dưới ánh sáng đỏ; Vật trắng ( lục dưới ánh sáng lục. Vậy vật có màu trắng tán xạ tốt hay kém tất cả các ánh sáng màu? ( ... tốt ).

H: Tương tự với vật màu đen? (...không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu ).

+ ( HS ghi vở kết luận.
	I/. Vật màu trắng, vật màu đỏ , vật màu xanh và vật màu đendưới ánh sáng trắng.
 * Nhận xét:
Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta( trừ vật màu đen ). Ta gọi đó là màu của vật.

II/. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

1/. Thí nghiệm và quan sát.

2/. Nhận xét : 
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C

: Chiếu ánh sáng đỏ đến vật màu : Trắng ( đỏ; Đỏ ( đỏ; Lục ( gần đen; Đen ( đen.


[image: image197.wmf]3

C

: Chiếu ánh sáng màu xanh lục đến vật màu : Trắng ( xanh lục; Đỏ ( đen; Lục ( lục; Đen ( đen.

II/. Kết luận  về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.

1). Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác.

2). Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.

3). Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh  sáng màu.

IV/. Vận dụng.
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 (SGK)

* GHI NHỚ.
- Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.

- Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.

- Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhung tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

- Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất cứ ánh sáng màu nào.


( Hoạt động 5 ) Vận dụng-củng cố.   (5p) 

+ HS lần lượt trả lời 
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 (SGK)

* 
[image: image204.wmf]4
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: Ban ngày, lá cây ngoài đường có màu xanh lục, vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục trong chùm sáng trắng của mặt trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng nên chúng không có gì để tán xạ.

* 
[image: image205.wmf]5

C

: ... thấy tờ giấy màu đỏ . Vì ánh sáng màu đỏ trong chùm sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt ta. Vì thế ta thấy tờ giấy màu đỏ.

            Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta thấy tờ giấy màu đen. Vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ.

4/. Dặn dò.

+ Học thuộc phần ghi nhớ 

+ Làm BTVN   bài 55 ( SBT ).

+ Tiết sau:” Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng “.
Ngày soạn:16/ 04/2018                                                          Ngày giảng:17/ 04/2018
TIẾT 63                   BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
I. MỤC TIÊU.

1) Trả lời được câu hỏi: Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

2) Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và trên vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.

3) Trả lời được các câu hỏi:”Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?”

II. CHUẨN BỊ.

     Mỗi nhóm HS: 

- Một tấm kim loại : 1 mặt sơn trắng, 1 mặt sơn đen.

- 01 hoặc 02 nhiệt kế. 
- 01 bóng đèn 25W.

- 01 đồng hồ.

- 01 dụng cụ sử dụng pin mặt trời như máy tính bỏ túi, đồng hồ, đồ chơi,....

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

2/. Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	 Hoạt động 1 . Kiểm tra bài cũ:    (5p)          •HS 1: Sửa BTVN 55.1 và 55.3.

** GV nêu vấn đề :  Như SGK.

HĐ 2. Tìm hiểu tác dụng nhiệt của ánh sáng.(15p)
+ GV yêu cầu HS trả lời 
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: 3 HS trả lời  ( thống nhất ( ghi vở.

+ HS trả lời câu 
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 .

+ Nếu HS trả lời chưa được hoặc còn ít, GV gợi ý cho HS thấy ở Vật lý lớp 7 phần gương cầu lõm đã sử dụng ánh sáng mặt trời chiếu vào gương cầu lõm để đốt nóng vật.

- Phơi muối: Ánh sáng làm nước biển bay hơi nhanh tạo thành muối.

- Sưởi nắng trong mùa Đông, ....

H: Vậy tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

+ GV yêu cầu HS nghiên cứu thiết bị và cách bố trí thí nghiệm.

+ HS nêu mục đích thí nghiệm và tìm hiểu dụng cụ TN ( Tiến hành thí nghiệm ( Ghi kết quả TN vào bảng kết quả ( Dựa vào kết quả TN để trả lời câu 
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 ( Phát biểu kết luận chung về tác dụng này.
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*: Trong cùng một thời gian,với cùng một nhiệt độ ban đầu và cùng một diều kiện chiếu sáng thì nhiệt độ của tấm kim loại khi bị chiếu sáng mặt đen tăng nhanh hơn nhiệt độ của tấm kim loại đó khi bị chiếu sáng mặt trắng.

HĐ 3. Tìm hiểu về tác dụng sinh học của ánh sáng.(10p)
+ HS trả lời câu 
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+ 
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C

: Cây cối thường ngả hoặc vươn ra các nơi có ánh sáng mặt trời. Ở những nơi chuyên canh về hoa , thường dùng ánh sáng đèn về ban đêm để kích thích cây sinh trưởng.

+ 
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C

: Người sống thiếu ánh sáng sẽ yếu, cơ thể không hấp thụ được hết các sinh tố, khoáng chất trong thức ăn. Em bé cần tắm nắng sớm mai để được cứng cáp .

HĐ 4. Tìm hiểu về tác dụng quang điện của ánh sáng.(10p)
+ GV thông báo cho HS biết pin mặt trời hoạt động trong điều kiện có ánh sáng chiếu vào . Ví dụ: Máy tính bỏ túi dùng pin mặt trời chỉ hoạt động được khi có ánh sáng chiếu vào nó ( HS trả lời câu 
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.

+ HS quan sát máy tinh bỏ túi có dung nguồn điện ánh sáng và bức ảnh hình 56.3 SGK .

+ GV có thể thông báo cho HS biết : Pin mặt trời gồm có hai chất khác nhau . Khi chiếu ánh sáng vào: một số electron từ bản cực này bị bật ra bắn sang bản cực kia làm hai bản cực nhiễm điện trái dấu tạo ra nguồn điện một chiều.

 ** Để chứng minh cho việc pin mặt trời hoạt động được là không do tác dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng, ta đặt pin vào chỗ tối lờ mờ rồi áp tay vào pin cho nó nóng hơn cả lúc chiếu sáng vào nó. Ta sẽ thấy pin không hoạt động.

+ GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGK, rồi ghi vở.

- Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó chứng tỏ ánh sáng có năng lượng.

- Trong các tác dụng nói trên, năng lượng ánh sáng được biến đổi sang các dạng năng lượng khác.
	I/. Tác dụng nhiệt của ánh sáng .

1/. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?
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: - Ánh sáng chiếu vào cơ thể làm cho cơ thể nóng lên .

       - Ánh sáng chiếu vào quần, áo ướt sẽ cho quần áo mau khô.

       - Chạy điện ở bệnh viện chiếu ánh sáng vào cơ thể chỗ nào thì chỗ đó sẽ nóng lên.

* Nhận xét:  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên, Khi đó năng lượng ánh sáng sẽ bị biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2/. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen.
a). Thí nghiệm.

 Chiếu sáng như nhau đến hai mặt trắng, đen của một tấm kim loại . Hãy so sánh nhiệt độ trong hai trường hợp.

 b). Kết luận.
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*   (SGK)

II/. Tác dụng sinh học của ánh sáng.

Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở một số sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.

III/. Tác dụng quang điện của ánh sáng 

1/. Pin mặt trời.

Pin mặt trời là nguồn điện có thể phát ra điện khi có ánh sáng chiếu vào nó.
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: Máy tính bỏ túi, đồ chơi trẻ em,....

     Pin mặt trời đều có 1 cửa sổ để chiếu ánh sáng vào.

2/. Tác dụng quang điện của ánh sáng.
Pin mặt trời là pin quang điện. Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.


[image: image219.wmf]7
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: 

+ Muốn cho pin phát điện, phải chếu ánh sáng vào pin.

+ Khi pin hoạt dộng thì nó không nóng lên hặc chỉ nóng lên không đáng kể. Do đó pin hoạt động được không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng.

IV/. Vận dụng.  
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 (SGK)

**GHI NHỚ: ( SGK/ tr. 148 )




   ( Hoạt động 5 ). Vận dung-củng cố (5p)
+ GV cho HS trả lời câu 
[image: image223.wmf]8

C

;
[image: image224.wmf]9

C

;
[image: image225.wmf]10

C

 (SGK)

* 
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: ..tác dụng nhiệt

* 
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:...tác dụng sinh học.

* 
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:...Vì màu tối hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng mặt trời và sưởi ấm cho cơ thể về mùa Đông.

       .....Vì màu sáng hấp thụ ít năng lượng mặt trời, giảm được sự nóng bức khi đi ngoài nắng.

4/. Dặn dò.

   + Học thuộc ghi nhớ.

   + Làm BTVN 56 (SBT). 

   + Tiết sau:” Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD “

***Rút kinh nghiệm: 

      Vì nội dung bài học khá dài, nên có thể cho HS làm phần  IV/. Vận dụng ở nhà.

Ngày soạn:19/ 04/2018                                                        Ngày giảng:20/ 04/2018
Tiết 64 :BÀI 57 :THỰC HÀNH : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC

I. MỤC TIÊU.

1) Trả lời được câu hỏi: Thế nào là ánh sáng đơn sắc và thế nào là ánh sáng đơn sắc?

2) Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

II. CHUẨN BỊ.

    *Mỗi nhóm HS:

- 1 đèn phát ánh sáng trắng

- Các tấm lọc màu : đỏ, vàng, lục, lam.

- 1 đĩa CD.

- Một số nguồn sáng đơn sắc như các đèn LED đỏ, lục, vàng, bút laze.

- Nguồn điện 3V để thắp sáng các đèn  LED.

    *Đối với cả lớp: Dụng cụ dùng để che tối như thùng cac tông nhỏ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

2/. Bài mới.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	 Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ(5p)
• HS 1: Ánh sáng đơn sắc là gì? 

• HS 2. Ánh sáng không đơn sắc có màu không?

HĐ 2. Tìm hiểu các khái niệm ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc, các dụng cụ thí nghiệm và cách tiến hành TN.(10p)
+ a) HS đọc SGK để lĩnh hội các khái niệm mới và trả lời các câu hỏi của GV.

+ b). HS tìm hiểu mục đích thí nghiệm.

+ c). HS tìm hiểu cách làm TN, quan sát thử nhiều lần để thu thập kinh nghiệm .

HĐ 3. Làm TN phân tích ánh sáng màu do một số nguồn sáng màu phát ra.(20p)
+ GV hướng dẫn HS quan sát ( Hướng dẫn HS nhận xét và ghi lại nhận xét.

+ HS dùng đĩa CD để phân tích ánh sáng màu do những nguồn sáng khác nhau phát ra. Những nguồn sáng này do nhà trường cung cấp.

HĐ 4. Làm báo cáo thực hành.(8P)
+ GV đôn đốc và hướng dẫn HS làm báo cáo, đánh giá kết quả TN.

a). HS ghi các câu trả lời vào báo cáo .

b) Ghi các kết quả quan sát được vào bảng 1 SGK.

c). HS ghi kết luận chung về kết quả thí nghiệm. Chẳng hạn:

- Ánh sáng màu cho bởi các tấm lọc màu có phải là ánh sáng đơn sắc hay không?

- Ánh sáng của đèn LED có là ánh sáng đơn sắc hay không?
	I/. Chuẩn bị.

1). Dụng cụ .

    Như SGK/149.

2). Ánh sáng đơn sắc.
     Ánh sáng không đơn sắc.

II/. Nội dung thực hành .

1/. Lắp ráp thí nghiệm.

2/. Phân tích kết quả.

III/. Báo cáo thực hành.
   Mẫu báo cáo 

  ( SGK/150 )


  ( Hoạt động 5 )

. Vận dụng-củng cố.    (2p )    + GV thu báo cáo thí nghiệm của các nhóm rồi nhận xét về kỷ luật , và khả năng thực hành của HS.

4/. Dặn dò.

+ GV yêu cầu HS chuẩn bị phần I “ Tự kiểm tra “ của bài 58 . Tổng kết chương III. Quang học ở SGK.

+ Tiết sau : “ Bài 58.  Tổng kết chương III. Quang học “

   ** Rút kinh nghiệm :

        Chia nhóm thực hành nhỏ hơn nữa :  Chỉ gồm 2 bàn / nhóm.  

 Ngày soạn: 26/ 04/2018                                                      Ngày giảng: 27/ 04/2018
TIẾT 65          BÀI 58 :TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC
I. MỤC TIÊU.

1). Trả lời được những câu hỏi trong phần tự kiểm tra.

2). Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập trong phần vận dụng.

II. CHUẨN BỊ.

     HS phải làm hết các bài tập về phần ”tự kiểm tra “ và phần “ vận dụng “ vào vở bài học.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

   2/. Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	 HĐ 1.   Kiểm tra bài cũ(5p)

+ GV yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn trong nhóm mình để báo cáo .

+ GV nhận xét về sự chuẩn bị của HS và nêu lên mục tiêu của bài tổng kết.

HĐ 2. Trả lời các câu hỏi tự kiểm tra .(15p)
+Cá nhân HS lần lượt trình bày câu trả lời cho các câu hỏi 

tự kiểm tra ( đã được chuẩn bị trước ở nhà ) theo chỉ định của GV.

+ GV yêu cầu HS khác phát biểu , đánh giá các câu trả lời của bạn.

+ GV phát biểu nhận xét của mình và hợp thức hóa các kết luận cuối cùng.

   Câu 3/. Tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ.

   Câu 4/. Dựng hai tia tới đặc biệt: phát ra từ điểm B; đó là tia tới quang tâm và tia song song với trục chính.

   Câu 7/. Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ . Ảnh của vật cần chụp hiện trên phim. Đó là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật .

HĐ 3. Làm một số bài tập vận dụng.(20p)
+ GV chỉ định một số câu vận dụng cho HS làm, đồng thời hướng dẫn HS làm.

+ GV chỉ định HS  trình bày đáp án của mình ( HS khác phát biểu, đánh giá từng bài cụ thể.

+ GV phát biểu nhận xét rồi chốt lại kết quả cuối cùng.
	I/. Tự kiểm tra .

1/. a). Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách .Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

     b). i = 600  ;  r < 600
2/. • Đặc diểm thứ nhất : Thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ chùm tia tới song song tại một điểm.

     • Đặc điểm thứ hai: Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

5/. . . . là thấu kính phân kỳ.

6/. . . . là thấu kinh phân kỳ.

11/. Kính lúp là dụng cụ dùng để quan sát những vật rất nhỏ. Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự  
[image: image229.wmf]£



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image230.wmf]25cm.

14/. Để trộn hai ánh sáng màu với nhau, ta chiếu hai chùm sáng màu đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh trắng. Sau khi trộn, ánh sáng màu thu được sẽ khác với hai màu đem trộn.

15/. . . .tờ giấy có màu đỏ. Nếu thay bằng tờ giấy xanh, sẽ thấy tờ giấy đó có màu gần đen.

9/. . . .điểm cực viễn và diểm cực cận.

II/. Vận dụng.

17/.   B

18/.   B

21/.    a-4;    b-3;     c-2;     d-1

20/.   D

24/.  
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 Hoạt động 4  Vận dụng-củng cố. (5p)    + GV cho lớp làm bài kiểm tra 15 phút với đề bài là BT 23/152-SGK.
+ HS có thể phối hợp các công thức 
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    để làm bài tập trên. Vì đã được chứng minh rồi.
 Dặn dò.

+ BTVN làm hết các bài còn lại ở phần tổng kết chương III.

+ Tiết sau : “  Bài 59 .  Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng  “

Rút kinh nghiệm :     

        GV cần chọn và gọi thêm nhiều HS trung bình – yếu trả lời những câu hỏi tương đối đơn giản

         để kích thích sự hứng thú học tập ở các em.

Ngày soạn:03/ 05/2018                                                          Ngày giảng:04/ 05/2018
TIẾT 66  :BÀI 59: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG                                      
I. MỤC TIÊU.

1). Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát trực tiếp được.

2). Nhận biết được quang năng, hóa năng, điện năng nhờ chúng đã chuyển hóa thành cơ năng hay

     nhiệt năng.

3). Nhận biết được khả năng chuyển hóa qua lại giữa các dạng năng lượng , mọi sự biến đổi trong tự 

     nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

II. CHUẨN BỊ.

    + Đối với  GV :


[image: image234.wmf]g

 Tranh vẽ phóng to hình 59.1/ SGK  .


[image: image235.wmf]g

 Nếu có điều kiện thì chuẩn bị thêm những thiết bị thí nghiệm hình . 59.1 SGK gồm:

-  Đinamô xe đạp có bóng đèn.

-  Máy sấy tóc.

-  Bóng đèn pin và pin để thắp sáng .

-  Gương cầu lõm và đèn chiếu.

-  Bình nước đun sôi làm quay chong chóng.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP..
2/. Bài mới.

     + GV nêu vấn đề như SGK.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HĐ 1. Ôn lại các dấu hiệu để nhận biết cơ năng và nhiệt năng(10p)
· + Cá nhân HS tự nghiên cứu để trả lời 
[image: image236.wmf]1

C

 và 
[image: image237.wmf]2

C

 .

· + HS rút ra kết luận về những dấu hiệu để nhận biết được một vật có cơ năng hay nhiệt năng.

H : Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết vật có cơ năng , có nhiệt năng ?

HĐ 2. Ôn lại các dạng năng lượng khác đã biết và nêu ra những dấu hiệu để nhận biết được các dạng năng lượng đó.(15p)
· + HS nhớ lại kiến thức đã học, trả lời câu hỏi của GV về các dấu hiệu để nhận biết điện năng, quang năng và hóa năng.

· + HS cần phát hiện ra rằng : không thể nhận biết trực tiếp các dạng năng lượng đó ,mà nhận biết gián tiếp nhờ chúng đã chuyển hóa thành cơ năng hoặc điện năng.

H: Hãy nêu tên các dạng năng lượng khác ( ngoài cơ năng và nhiệt năng )? Làm thế nào mà em nhận biết được mỗi dạng năng lượng đó?

HĐ 3. Chỉ ra sự biến đổi giữa các dạng năng lượng trong các bộ phận của những thiết bị vẽ ở hình 59.1- SGK.(15p)
a). Từng HS nghiên cứu trả lời 
[image: image238.wmf]3

C

.

b). Thảo luận lớp về những biến đổi của hiện tượng quan sát được trong mỗi thiết bị, nhờ đó phân biệt được có dạng năng lượng nào xuất hiện và do đâu mà có. ( HS trả lời 
[image: image239.wmf]4

C

.

c). HS rút ra kết luận 2 như SGK.
	I/. Năng lượng.

 Ta nhận biết được một vật có cơ năng khi nó có khả năng thực hiện công; có nhiều năng khi nó có thể làm nóng vật khác.

II/. Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng.

   Con người có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành cơ năng hoặc nhiệt năng. Nói chung mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều có kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

III/. Vận dụng.  
[image: image240.wmf]5

C

_SGK.

* GHI NHỚ ( SGK/ tr 156 )


.    Hoạt động 4:Vận dụng_Củng cố (5p)

 HS làm câu 
[image: image241.wmf]5
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 (SGK) và đọc nội dung ghi nhớ + Có thể em chưa biết.

. Dặn dò.

· Học thuộc ghi nhớ.

· BTVN 59 (SBT)

· Tiết sau: “ Bài 60_Định luật bảo toàn năng lượng “

Ngày soạn: 07/ 05/2018                                                          Ngày giảng:08/ 05/2018
TIẾT 67    :BÀI 60: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG                                         

I. MỤC TIÊU.

1) Qua thí nghiệm, HS nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng, phần năng lượng thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng cung cấp cho thiết bị lúc ban đầu, năng lượng không tự sinh ra.

2) Phát hiện được sự xuất hiện 1 dạng năng lượng nào đó bị giảm đi. Thừa nhận phần năng lượng bị giảm đi bằng phần năng lượng mới xuất hiện.

3) Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng và vận dụng được định luật để giải thích hoặc dự đoán sự biến đổi của một số hiện tượng.

II. CHUẨN BỊ.

· Mỗi nhóm HS:


Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.

· GV: Thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 Bài mới.
     + GV nêu vấn đề như SGK.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ : (8p)

· HS1: Khi nào vật có năng lượng? Có những dạng năng lượng nào? Nhận biết: Hoá năng, quang năng, điện năng bằng cách nào? Lấy ví dụ.

· HS2: Sửa BTVN 59.1 và 59.3

· HS3: Sửa BTVN 59.2 và 59.4

HĐ 2. Tìm hiểu sự biến đổi thế năng thành động năng và phát hiện luôn có sự hao hụt cơ năng và sự xuất hiện nhiệt năng.(10p)
a). HS làm việc theo nhóm: Thí nghiệm ( Trả lời 
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;
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C

;
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C

.

b). Thảo luận lớp: Chỉ rõ dấu hiệu nào chứng tỏ vật có thế năng, động năng, nhiệt năng.

c). Làm việc cá nhân: Tìm hiểu thông báo trong SGK ( Kết luận + Trả lời câu hỏi của GV:

H: Điều gì chứng tỏ năng lượng không thể tự sinh ra được mà do 1 dạng năng lượng khác biến đổi thành?

H: Trong quá trình biến đổi, nếu thấy một phần năng lượng bị hao hụt đi thì có phải là nó đã biến đi mất hay không?

HĐ 3. Tìm hiểu sự biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Phát hiện sự hao hụt cơ năng và sự xuất hiện dạng năng lượng khác ngoài điện năng.(17p)
a). HS làm việc theo nhóm: Tìm hiểu TN như hình 60.2

Quan sát , thu thập thông tin để trả lời câu 
[image: image245.wmf]4
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;
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.

b). Rút ra kết luận 2 trong SGK.

Cá nhân HS tự đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV.

GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm.

H: Hãy phân tích quá trình biến đổi qua lại giữa cơ năng và điện năng trong TN trên và so sánh năng lượng ban đầu ta cung cấp cho quả nặng A và năng lượng cuối cùng mà quả nặng B nhận được.

GV gọi đại diện một nhóm trả lời 
[image: image247.wmf]4
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;
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 và thảo luận chung cả lớp.

H: Trong TN trên, ngoài cơ năng và điện năng, còn xuất hiện thêm dạng năng lượng nào nữa? Phần năng lượng mới xuất hiện này do đâu mà có?

HĐ 4. Tiếp thu thông báo của GV về định luật bảo toàn năng lượng(7p)
a). HS nghe thông báo của GV, tự đọc mục Định luật bảo toàn năng lượng trong SGK.

b). HS suy nghĩ, thảo luận chung để trả lời câu hỏi của GV.
  Hoạt động4:Vận dụng_Củng cố (3p)

HS vận dụng định luật bảo toàn năng lượng để trả lời  
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 (SGK) và đọc nội dung ghi nhớ + Có thể em chưa biết.

	I/. Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

 1/. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

a). Thí nghiệm.

( H.60.1_SGK/tr 157)

b). Kết luận 1: 

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng, cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hoá thành nhiệt năng.

 2/. Biến đổi cơ năng thành nhiệt năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

a). Thí nghiệm:

( H 60.2_SGK/tr 158)

b). Kết luận 2:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hoá thành cơ năng. Trong các máy phát điện, phần lớn cơ năng chuyển hoá thành điện năng. Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy. Phần năng lượng hao hụt đi đã biến đổi thành dạng năng lượng khác.

II/. Định luật bào toàn năng lượng:

   Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

III/. Vận dụng.  


[image: image250.wmf]6
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;
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_SGK/tr158.

* GHI NHỚ ( SGK/ tr 159 )


. Dặn dò.
· Học thuộc ghi nhớ.

· BTVN 60 (SBT)

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ngày soạn: 10/ 05/2018                                                        Ngày giảng:11/ 05/2018
TIẾT 68  :   ÔN TẬP- BÀI TẬP
I.MỤC TIÊU
- Hệ thống lại kiến thức nhằm giúp HS củng cố và khắc sâu kiến thức.

- Vận dụng làm các bài tập từ đơn giản đến phức tạp

- Rèn luyện tính độc lập, sáng tạo.

II.CHUẨN BỊ

- GV: Giáo án.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. ổn định tổ chức:

        2. Kiểm tra bài cũ:Lồng trong giờ học.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	HĐ 1: Ôn lý thuyết.(15p)
- GV hỏi, HS trả lời.

Nt: I = I1 =  I2             // : I

U = u1 + u2
Q = I2.R.t

P = 
[image: image252.wmf]A

t


- GV gọi HS trả lời, GV nhận xét bổ sung
HĐ 2: Bài tập.(28p)
- GV treo bảng phụ chép bài tập.

BT: 3 điện trở R1 = 10
[image: image253.wmf]W

; R2 = R3 = 20
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được mắc song song vời nhau vào u = 12V.

a. Tính Rtd.

b. Tính I qua mạch chính và mạch rẽ.

- HS giảI bài.

- GV gọi HS lên bảng làm, chấm, cho điểm.

- GV treo bảng phụ chép đề bài tập 2.

BT: Một người già đeo sát mắt một TKHT có f = 50cm thì mới nhìn rõ các vật cách mắt 25cm. Khi không đeo kính thì nhìn rõ các vật cách mắt bao nhiêu?

- HS suy nghĩ cách giảI sau đó GV gọi 1 em lên bảng trình bày.


	I. Lý thuyết.

1. Viết công thức tính u,I của đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song?

2. Phát biểu định luật Jun – Len xơ.

3. Phát biểu công thức tính công suất.

4. Phát biểu quy tắc nắm tay phải?

5. Phát biểu quy tắc nắm tay trái.

6. Nêu đặc điểm TKHT.

7. Nêu đặc điểm TKPK.

8. Nêu tính chất ảnh qua TKPK, TKHT.

9. Mắt cận là gì: Tật mắt lão là gì?

10. Thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc.

II. Bài tập.

1. Bài tập 1:

a. Rtd = 
[image: image255.wmf]123
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b. I = 
[image: image257.wmf]td
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 = 2.4A.

I1 = 1.2A.

I2 = I3 = 0.6A.

2. Bài tập 2:
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OCc = OA’ = OF = 50cm.

Vậy không đeo kính người đó nhìn không rõ các vật cách mắt 50cm.


IV. Củng cố.(2p)
- GV chốt lại các phần kiến thức trọng tâm.
E. Hướng dẫn về nhà. 

- Giờ sau ôn tập tiếp. 


Ngày soạn: 10/ 05/2015                                                          Ngày giảng:11/ 05/2015
TIẾT 69 :  BÀI TẬP- ÔN TẬP    (tiếp )
I.MỤC TIÊU
     Kiến thức: Tiếp tục ôn tập, cũng cố các kiến thức cơ bản của kiến thức học kì II

     Kĩ năng: rèn luyện các bài tập liên quan của học kì 2

    Thái độ: trung thực, cẩn thận và  kiên trì.
II.CHUẨN BỊ

Giáo án và một số bài tập ôn tập cuối năm
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:Lồng trong giờ học.

3. Giảng bài mới:   

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (15p)
GV: Nêu các định luật mà em đã được học từ đầu năm?

HS: Thảo luận, cử đại diện nêu tên các định luật đã được học

GV: Nêu các khái niệm về: Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

HS: Lần lượt trình bày các khái niệ
GV: Viết các công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng có trong công thức mà em đã học:

HS: Lần lượt lên bảng viết công thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng trong công thứ

GV: Nêu các quy tắc mà em đã học?

HS: Lần lượt phát biểu các quy tắc 

Hoạt động 2: Làm bài tập(30p)
GV: hướng dẫn học sinh làm một số bài tập định luật 

HS: Theo HD của GV Làm BT giáo viên ra
	I. Lý thuyết:

1-Các định luật:


Định luật Ôm


Định luật Jun-Lenxơ

Yêu cầu học sinh phát biểu 

1. -Định luật

-Biểu thức

-Giải thích các đại lượng trong công thức

2- Các khái niệm:

Công, công suất, điện trở, điện trử suất, nhiệt lượng, biến trở, điện trở tương đương

3- Các công thức cần nhớ:


Biểu thức của đoạn mạch nối tiếp:


R= R1+R2

I= I1= I2

U=U1+ U2
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Biểu thức của đoạn mạch song song:

U=U1+U2 ; I= I1+ I2 ;
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EMBED Equation.3[image: image266.wmf]
Có hai điện trở:
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Qtoa

Qthu


Qthu=cm.(t2-t1)

TỪ TRƯỜNG

Các qui tắc 

   Qui tác bàn tay trái

   Qui tắc nắm bàn tay phải


+Phát biểu qui tắc


+áp dụng qui tắc

II. Bài tập:

Bài 5.1,5.2, 5.3 ,5.4, 5.5 ,5.6, 6.3​-6.6.5

8.2-8.5., 11.2-11.4,




IV Củng cố.

- GV chốt lại các phần kiến thức trọng tâm.
       . Hướng dẫn về nhà. 

- Ôn lại toàn bộ kiến thức học ở HKII

- Giờ sau kiểm tra HKII 

Ngày soạn: 16/ 05/2015                                                          Ngày giảng:18/ 05/2015
   Tiết 70                      KIỂM TRA HỌC KÌ II : 
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của hs về các nội dung đã học gồm:

- Vấn đề truyền tải điện năng đi xa và máy biến thế,

- Đặc điểm ảnh của thấu kính và cách nhận biết thấu kính và các ứng dụng của nó ( máy ảnh, mắt, kính cận ,kính lão ,kính lúp) 

- Sự phân tích ánh sáng .

- Các tác dụng của ánh sáng

2. Kỹ năng: Giải bài tập vật lý, trình bày bài kiểm tra, tính cẩn thận, chính xác khi làm bài kiểm tra.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác khi làm bài kiểm tra.

II. Nội dung

 Ma trận đề

	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng 1 
	Vận dụng 2
	

	Truyền tải điện năng đi xa
	Nhận biết được tác dụng của việc tăng HĐT trong đường dây truyền tải điện
	
	
	
	Số câu:1/2

Số điểm:1

	
	Số câu:1/2

Số điểm:1
	
	
	
	

	Máy biến thế
	
	Hiểu được vai trò của MBT trong đường dây truyền tải 
	
	
	Số câu:1/2

Số điểm:1

	
	
	Số câu:1/2

Số điểm:1
	
	
	

	Thấu kính
	
	Hiểu  được các đặc điểm ảnh của thấu kính
	Trình bày được các ứng dụng của thấu kính đã học
	
	Số câu:1

Số điểm:2

	
	
	Số câu:1/2

Số điểm:1
	Số câu:1/2

Số điểm1
	
	

	Máy ảnh
	
	
	Vẽ được hình theo  y/c
	tính được đại lượng y/c
	Số câu:1

Số điểm:3

	
	
	
	Số câu:1/2

Số điểm1
	Số câu:1/2

Số điểm2
	

	Phân tích ánh sáng
	
	Liệt  kê được các hiện tượng phân tích
	Giải thích được tính chất phân tích của tấm lọc màu
	
	

	
	
	Số câu:1/2

Số điểm;1
	Số câu:1/2

Số điểm ;0,5
	
	Số câu:1

Số điểm:1,5

	Tác dụng của AS
	Nhận biết được các tác dụng
	
	Nêu được ứng dụng của t/d nhiệt
	
	

	
	Số câu:1/2

Số điểm;1
	
	Số câu:1/2

Số điểm ;0,5
	
	Số câu:1

Số điểm:1,5

	Tổng
	Số câu:1

Số điểm:2

TL%:20
	Số câu:1,5

Số điểm:3

TL%:30
	Số câu:2

Số điểm:3

TL%:30
	Số câu:0,5

Số điểm:2

TL%:20
	Số câu:5

Số điểm:10

TL%:100


ĐỀ BÀI

Câu 1:(2đ) Vì sao cần phải xây dựng đường dây cao thế trong khi truyền tải điện năng đi xa? Nêu vai trò của máy biến thế trong việc truyền tải điện năng đi xa?

Câu 2(2đ) Nêu đặc điểm của của các loại thấu kính và các ứng dụng của các loại thấu kính mà em đã được học?

Câu3  (3đ) Người ta dùng một máy ảnh vật kính có tiêu cự nhỏ để chụp một ngôi nhà cao 4m .Biết khoảng cách từ vật kính đến phim là 6cm và ảnh nằm đúng vị trí của phim, chiều cao của ảnh trên phím là 5cm

                a. Vẽ hình không trường hợp tên không cần đúng tỉ lệ?

                b. Tính khoảng cách phù hợp từ máy ảnh đến ngôi nhà  và tiêu cự của vật kính?

Câu 4 (1,5đ) Liệt kê các hiện tượng phân tích ánh sáng mà em biết? Vì sao khi chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta lại thu được  ánh sáng có màu đỏ?

Câu 5( 1,5đ) ánh sáng có những tác dụng gì? Nêu ứng dụng của tác dụng nhiệt của ánh sáng?

ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 1 (2đ)
	- Khi truyền tải điện thì điện năng hao phí tính theo công thức 

Php  = RP 2/ U2 

+Do đó trên cùng một đường dây và cùng một công suất truyền tải thì hao phí trên đường dây tỉ lệ nghịch với HĐT do vây mà cần tăng HĐT trong khi truyền tải

- Vai trò của MBT trên đường dây truyền tải 

+ Dùng máy tăng thế để tăng HĐT lên cao ở đầu đường dây nhằm mục đích giảm hao phí điện năng

+Dùng máy hạ thế để giảm HĐT xuống ở cuối các đường dây để có HĐT phù hợp vói các thiết bị điện.


	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 2 (2đ)
	- Nêu đúng đặc điểm ảnh của các loại thấu kính

* TKHT : +Vật nằm ngoài tiêu cự: cho ảnh thật ngược chiều với vật

  + Vật đặt trong tiêu cự cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

* TKPK : Luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật

- Các ứng dụng của các loại thấu kính

* TKHT :Làm vật kính trong máy ảnh, kính lão, kính lúp

* TKPH: Làm kính cận
	0.25

0.25

0.5

0.5

  0.5

	Câu 3 (3đ)
	a. Vẽ được hình biểu diễn không cần dúng tỉ lệ


B
I


A
o
A,


B,

b.-Tính được khoảng cách từ máy ảnh đến ngôi nhà dựa trên hình vẽ d= 480cm=4,8m

 - Tính được tiêu cự của vật kính f = 480/81=5,93 cm
	1.0

1.0

1.0

	Câu 4

(1,5đ) 
	-Liệt kê đúng ít nhất 4 hiện tượng phân tích ánh sáng trong tự  nhiên cho tối đa1đ

Nếu 3 hiện tượng cho  0.75đ

2 hiện tượng 0.5đ

1 hiện tượng cho 0.25

- Giải thích đúng : vì tấm lọc màu đỏ thì hấp thụ ít AS đỏ và hấp thụ nhiều AS khác màu do đó khi chiếu AS trắng (gồm nhiều AS màu) thì chỉ có màu đỏ đi qua còn các màu khác bị hấp thụ lại.
	1.0

0.5

	Câu 5 (1.5đ)
	- Nêu đúng các tác dụng của AS :nhiệt ,sinh học, quang điện

- ứng  dụng của tác dụng nhiệt: trong nhiều lĩnh vực như  phơi khô các mặt hàng nông ,lâm, hải sản. Trong sinh hoạt như  phơi nước gội đầu…
	1.0

0.5
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